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về tình trạng di cư ở Việt Nam. Những phát hiện của cuộc Điều tra này là nền tảng 
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I. CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 
 

1.1 Di cư và các sự kiện cuộc sống  
 

Đến nay đã có được sự đồng thuận rằng di cư là một quá trình, mà không phải 
là một sự kiện xảy ra một lần. Di cư diễn ra trong mối liên hệ với các sự kiện khác như 
học tập, hôn nhân, thay đổi nghề nghiệp v.v… (xem Djamba và cộng sự, 1999; Đặng 
và cộng sự, 2005). Điều khiến cho di cư trở nên quan trọng trong nghiên cứu liên 
ngành không chỉ là do tính năng động của bản thân quá trình này, mà còn ở mối liên 
hệ với các sự kiện cuộc sống. Hiểu được mối liên hệ thời gian giữa di cư và các sự 
kiện cuộc sống, cũng như khảo sát sự biến thiên của những mối quan hệ đó theo các 
đặc trưng kinh tế-xã hội, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế hoạch hoá phát 
triển trong một số lĩnh vực như thị trường lao động, nhà ở và chiến lược giáo dục. 
Quyết định di cư không chỉ liên quan tới các sự kiện cuộc sống, mà còn gắn chặt với 
các quan hệ và mạng lưới xã hội.  
 

Gia nhập lực lượng lao động, tìm được một việc làm mới hoặc quyết định học 
lên trình độ cao hơn thường đòi hỏi thay đổi nơi cư trú hoặc di chuyển về mặt không 
gian. Khi nghỉ hưu, những người làm công ăn lương có thể muốn quay về quê hương 
với gia đình trong những năm còn lại của cuộc đời. Tác động của các sự kiện cuộc 
sống đến xu hướng di cư và xem xét sự đa dạng của mối quan hệ này trong những 
nhóm người di cư khác nhau là vấn đề quan trọng đối với công tác lập chính sách và 
quy hoạch phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nhà ở, công 
tác kế hoạch hoá gia đình và thị trường lao động. Ở đây, các vấn đề chính sách đáng 
quan tâm rất đa dạng, như xu hướng di cư của những người có trình độ học vấn cao và 
tác động toàn diện của nó đến thị trường việc làm ở nơi đến. Người làm chính sách về 
kế hoạch hoá gia đình có thể muốn tìm hiểu xem liệu di cư có thể dẫn đến sự gia tăng 
hay suy giảm mức sinh, tuổi kết hôn và sử dụng các biện pháp tránh thai ở cả nơi đi 
lẫn nơi đến. Tất cả những mối quan tâm đó đều góp phần nâng cao năng lực của người 
làm chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho quá trình di cư. 
 

Hầu hết các nghiên cứu mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống 
thường sử dụng các bộ số liệu quy mô lớn với chi phí cao như số liệu Tổng điều tra 
dân số. Tuy nhiên, loại hình số liệu điều tra cắt ngang tại một thời điểm không cho 
phép khám phá đầy đủ mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện khác trong cuộc sống của 
mỗi cá nhân. Di cư theo tiến trình cuộc sống đòi hỏi phải có những quan sát, đo lường 
và cân nhắc liên tục trong suốt một chu trình sống, làm được như vậy là rất khó. Trong 
trường hợp đó, số liệu thu thập theo thời gian tỏ ra ưu việt hơn số liệu điều tra cắt 
ngang trong nghiên cứu di cư. Tuy nhiên, loại số liệu này đòi hỏi những chi phí cao 
hơn và mất nhiều thời gian hơn trong việc thu thập số liệu, khiến cho nhiều người làm 
nghiên cứu thường lựa chọn số liệu điều tra cắt ngang do giá thành thấp và thuận lợi. 
 

Cuộc Điều tra di cư năm 2004 với cỡ mẫu đủ lớn là một nghiên cứu cấp quốc gia 
đầu tiên ở Việt Nam, thu thập thông tin về lịch sử di chuyển và đặc điểm kinh tế-xã hội 
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khác diễn ra trong chu trình sống của đối tượng điều tra. Phân tích sâu này là nghiên cứu 
đầu tiên ở Việt Nam xem xét mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống.  
 
1.2 Di dân trong nước ở Việt Nam 
 

Công cuộc Đổi mới không chỉ trực tiếp đem lại cho người dân những cơ hội 
kinh tế mà còn tác động đến di cư bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt trong việc thúc 
đẩy các luồng di cư lao động từ nông thôn. Về bản chất, sự nghiệp Đổi mới đem lại 
những biến đổi về cấu trúc xã hội, với sự chuyển đổi từ hệ thống kế hoạch hoá tập 
trung sang nền kinh tế thị trường. Sự gia tăng tốc độ thương mại hoá sản xuất nông 
nghiệp và sự thay thế lao động sống bằng vốn đầu vào là nhân tố cơ bản giải phóng 
một bộ phận lao động dư thừa ở nông thôn và khuyến khích họ đi làm ăn xa nhằm tìm 
kiếm những cơ hội kinh tế và thu nhập tốt hơn. Lao động ngoại tỉnh đã trở thành một 
nguồn lực quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường dịch vụ và 
việc làm tại các trung tâm đô thị. Gắn liền với di cư lao động, các sự kiện liên quan 
đến việc tham gia vào lực lượng lao động cũng thay đổi, từ sự chuyển dịch nhỏ lẻ ở 
từng địa phương cho đến quy mô cả nước như hiện nay (xem Doãn và Trịnh, 1998; 
Đặng và cộng sự, 1997). 
 
 Di cư ở nước ta thường gắn với tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông 
thôn, đặc biệt là ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao. Thất 
nghiệp và thiếu việc làm là do tăng trưởng của nền sản xuất nông nghiệp, song lại 
không đủ khả năng thu hút được hết số lao động dư thừa. Sự gia tăng quy mô dân số 
độ tuổi lao động tiếp tục làm trầm trọng thêm sức ép về việc làm. Trung bình mỗi năm, 
Việt Nam cần phải tạo ra 1,5 triệu việc làm mới. Số lượng thanh niên đến tuổi tham 
gia vào lực lượng lao động hàng năm ước tính là 1,4 triệu người. Con số này đương 
nhiên chưa bao gồm những người thất nghiệp từ năm trước song vẫn chưa tìm được 
việc làm (xem Đặng và cộng sự, 2005). Những lao động trẻ này khi tham gia vào thị 
trường lao động phải cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm cơ hội làm việc phù hợp. Di cư 
thường gắn liền với thay đổi về giáo dục và nghề nghiệp mà mỗi người di cư đều phải 
trải qua. Ngoài ra, việc thiếu các cơ sở đào tạo trình độ cao và việc làm phi nông 
nghiệp ở nông thôn cũng là một nhân tố thúc đẩy xuất cư trong nhóm thanh niên có 
nhu cầu học tập. 
 

Các kết quả nghiên cứu sơ bộ thu được từ cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 
2004 cho thấy, thu nhập và việc làm là hai nhân tố hàng đầu thúc đẩy di cư (TCTK và 
UNFPA, 2005). Sự khác biệt kinh tế-xã hội và chênh lệch về thu nhập từ công việc 
giữa nông thôn và thành thị dẫn đến những tác động bất lợi cho người dân ở nông thôn 
và thúc đẩy họ ra đi. Định hướng phát triển thiên lệch của các thành phố lớn và đô thị 
mang lại những cơ hội học vấn và nghề nghiệp phong phú hơn và tạo nên sự hấp dẫn 
thu hút người dân ở nông thôn chuyển ra các thành phố lớn kiếm sống, lao động và 
học tập. Động lực thị trường tác động đến các vùng địa lý cho phép liên kết các địa 
bàn sâu, xa với dân số của  nơi đó thành một hệ thống kinh tế mở, không chỉ hạn chế ở 
cấp địa phương, mà đã mở rộng ở cả cấp vùng, miền và cấp quốc gia cùng đan xen với 
nhau. Cùng với sự chuyển đổi này, nới lỏng kiểm soát trong hệ thống hộ khẩu, vốn 
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một thời gắn liền với việc phân công công tác và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết 
hàng ngày, phát triển cơ hội việc làm ở các thành phố lớn đã trở thành những nhân tố 
tác động chủ yếu đến quy mô và loại hình luồng di dân khỏi nông thôn ở Việt Nam 
trong suốt 20 năm qua (Đặng và cộng sự 1997; Doãn và Trịnh, 1998; Guest, 1998). 
 

Các sự kiện cuộc sống cá nhân gắn liền với việc làm, học tập, hôn nhân có thể 
thúc đẩy di cư. Đối với Việt Nam, cũng như ở các khu vực khác trên thế giới, di cư 
trong nước có sự tham gia đông đảo của nhóm dân số trẻ. Giai đoạn đặc biệt này trong 
cuộc sống thường phải đối mặt với những thách thức cũng như cơ hội về học tập, kết 
hôn, hoặc việc làm, những sự kiện có thể đòi hỏi thay đổi chỗ ở. Một công trình 
nghiên cứu trước đây sử dụng số liệu Tổng điều tra cho thấy những người di cư chưa 
có gia đình chiếm một tỷ trọng cao hơn trong luồng di cư giữa các tỉnh, thành phố. Di 
cư của nhóm dân số trẻ cũng gia tăng theo trình độ học vấn, bởi người có học vấn cao 
hơn có xu hướng di cư nhiều hơn (Guest, 1998; TCTK và UNDP, 2001). Trong mối 
liên hệ với công việc, di cư là một quá trình có tính lựa chọn cao. Di cư lao động 
chiếm một tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp và xây dựng. Trong lĩnh vực dịch 
vụ, phần lớn người di cư tham gia chủ yếu vào các hoạt động buôn bán nhỏ, kinh 
doanh, vận tải, phục vụ nhà hàng, quán ăn và giúp việc gia đình. Lao động di cư chiếm 
tỷ trọng thấp nhất trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp.  
 

Những nhân tố thúc đẩy di cư không chỉ liên quan đến các sự kiện trong cuộc 
sống cá nhân, mà còn có quan hệ với các sự kiện trong đời sống hộ, nhất là khi chiến 
lược kinh tế của hộ bước vào giai đoạn phát triển mở rộng. Quyết định di cư thường là 
kết quả của những đắn đo, tính toán trong một thời gian dài (De Jong và Gardner, 
1981), bao gồm việc cân nhắc những cái được và cái mất giữa các thành viên trong hộ, 
ở vào những giai đoạn khác nhau của đời sống gia đình. Nếu như không tham gia vào 
hoạt động kinh tế tăng thu nhập, các hộ ở nông thôn sẽ không thể có đủ thu nhập để 
tồn tại và/hoặc để chi trả những khoản chi tiêu khi đau ốm và cho việc học tập. Thông 
qua di cư, các thành viên trong hộ sẽ chung sức đóng góp thu nhập, tích luỹ vốn để 
phát triển.  
 

Tiền gửi về của người di cư, cả nguồn trong nước và nước ngoài, tạo nên một 
cấu thành quan trọng trong thu nhập của nhiều nông hộ, tiền gửi về trở thành một phần 
không thể thiếu trong chiến lược sống của hộ sau di cư. Tiền do người di cư gửi về 
được sử dụng cho mục đích sản xuất và tiêu dùng. Thông thường, người dân thường 
cho biết tiền gửi về góp phần để chi tiêu hàng ngày, trang trải nợ nần, chi cho học tập, 
khám chữa bệnh và xây dựng nhà (TCTK và UNFPA, 2005). Mặc dù số tiền gửi có thể 
không đủ chi dùng cho những nhu cầu trong gia đình, song khi kết hợp với nguồn thu 
nhập bằng tiền hoặc hiện vật thu được qua hoạt động sản xuất nông nghiệp, thì hộ có 
khả năng đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu và tích luỹ được vốn cho phát triển. 
Việc kết hợp nguồn thu từ nông nghiệp, phi nông và tiền do người di cư gửi về là quan 
trọng đối với cuộc sống ở nông thôn. Xu hướng này đang ngày càng trở nên quan 
trọng đối với đời sống của nhiều hộ ở Việt Nam hiện nay (Đặng và cộng sự, 2004). 
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1.3 Mục tiêu nghiên cứu 
 

Mục tiêu chính của báo cáo này là miêu tả mối quan hệ giữa di cư và các sự 
kiện cuộc sống. Các sự kiện được phân tích xem xét bao gồm: việc làm, thay đổi nghề 
nghiệp, tình trạng hôn nhân, học vấn, sinh đẻ. Báo cáo tập trung phân tích các mô hình 
di cư theo chu trình cuộc sống, gắn với các nguyên nhân và hậu quả chính của di cư.  
 

Báo cáo phân tích được trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhằm phục 
vụ cho các cơ quan trong nước và quốc tế, cũng như đông đảo bạn đọc trong và ngoài 
nước. Với tinh thần đó, báo cáo gồm 5 phần chính. Phần I, như trên đã trình bày cung 
cấp cơ sở luận chứng và mục tiêu nghiên cứu. Nội dung trong Phần II nhằm mô tả số 
liệu và phương pháp phân tích. Phần III và phần IV là cốt lõi của báo cáo với những 
phát hiện chủ yếu thu được. Phần III xem xét các mô hình di cư theo vòng đời, trong 
khi mối liên hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc sống được trình bày trong Phần IV. Các 
gợi ý và khuyến nghị chính sách được tóm tắt trong phần kết luận của báo cáo này. 

 
II. PHƯƠNG PHÁP 
 
2.1 Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 
 

Báo cáo sử dụng số liệu được thu thập trong Điều tra di cư Việt Nam năm 2004. 
Cuộc điều tra được thiết kế nhằm tập trung xem xét quá trình di cư trong bối cảnh đổi 
mới kinh tế-xã hội ở nước ta. Với sự trợ giúp kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc 
(UNFPA), Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra tại một số địa bàn trọng điểm có 
tỷ trọng người di cư cao bao gồm cả nông thôn, các khu công nghiệp và các thành phố 
lớn. Các khu vực được điều tra gồm có: (1) Thành phố Hà Nội; (2) Khu kinh tế Đông 
Bắc, bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương; (3) Tây Nguyên, bao gồm 
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; (4) Thành phố Hồ Chí Minh; và (5) Khu 
công nghiệp Đông Nam bộ, gồm Bình Dương và Đồng Nai (xem TCTK và UNFPA, 
2005)1. 

 
Mặc dù cuộc điều tra này không thể đưa ra những thông tin về di cư ở cấp độ 

lớn như số liệu Tổng điều tra dân số 1999, song các thông tin liên quan đến nhân tố 
thúc đẩy di cư, cũng như kết quả của quá trình này lại chi tiết hơn nhiều so với thông 
tin của Tổng điều tra. Nội dung trong những phần khác nhau của Phiếu điều tra được 
thiết kế nhằm thu thập thông tin chi tiết về những khía cạnh khác nhau của di cư trong 
mối liên hệ với các quá trình nhân khẩu học và kinh tế-xã hội.  
 

Một trong những đặc tính có giá trị nhất của bộ số liệu Điều tra di cư Việt Nam 
năm 2004 là lịch sử các sự kiện trong cuộc sống thu thập từ các cá nhân được  phỏng 
vấn thuộc các hộ điều tra. Bảng lịch sử cuộc sống này bao gồm thông tin về các sự 
kiện cơ bản biến thiên theo thời gian như di cư, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn 
nhân, nơi cư trú, con sinh và con chết. Các thông tin này được ghi chép theo biến cố 
xảy ra hàng năm tính từ khi người trả lời bước sang tuổi 15 cho đến thời điểm điều tra 
                                                 
1 Thông tin chi tiết, xem Điều tra di cư Việt Nam năm 2004: Những kết quả chủ yếu (chương I và chương II - 
TCTK và UNFPA, 2005) 
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năm 2004. Loại số liệu này cho phép khảo sát những vấn đề có liên quan đến thời 
điểm di cư, quan hệ của quá trình này với các sự kiện khác trong cuộc sống. Bên cạnh 
những thay đổi theo thời gian, số liệu còn bao gồm các thay đổi khác về nhân khẩu học 
và kinh tế-xã hội đặc trưng theo thời gian, cho phép nghiên cứu các đặc trưng và khác 
biệt cơ bản giữa các nhóm di cư cũng như các nhóm xã hội khác nhau. Thông tin chi 
tiết về lần di chuyển gần nhất cho phép xem xét mối liên quan giữa di cư với các vấn 
đề chính sách và kinh tế - xã hội khác. 
 

Đối với mục đích phân tích và giải thích số liệu, cần lưu ý rằng khả năng khái 
quát hoá kết quả từ mẫu điều tra là rất hạn chế. Điều này là do mẫu Điều tra di cư năm 
2004 được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn với quy mô mẫu 
được ấn định trước nhằm so sánh kết quả thu được giữa các nhóm người di cư khác 
nhau. Phương pháp lấy mẫu theo cách này không cho phép tính toán được các quyền 
số để điều chỉnh xác suất chọn không bằng nhau. Chỉ đến giai đoạn cuối cùng (thôn/tổ 
dân phố), thì việc lựa chọn ngẫu nhiên các thành viên trong hộ mới được áp dụng. 
Trong mẫu điều tra, đối tượng di cư tạm thời có cơ hội được chọn nhiều hơn do cuộc 
điều tra đã chọn các xã/phường có số nhân khẩu KT3 và KT4 cao hơn. Do đó, kết quả 
thu được chỉ đại diện cho các xã/phường là nơi đến của những nhân khẩu di cư tạm 
thời.  
 
2.2 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản  
 

Hướng tiếp cận chu trình sống đã trở thành một mô hình nghiên cứu cơ bản 
trong khoa học xã hội. Phương pháp nghiên cứu chu trình sống xuyên suốt nhiều 
chuyên ngành khoa học như xã hội học, tâm lý học, sử học, và những lĩnh vực khác 
như già hóa, nhân khẩu học gia đình và phát triển nguồn nhân lực. Khái niệm về chu 
trình sống liên quan đến chuỗi các sự kiện được xác định về mặt xã hội và phân theo 
tuổi, cũng như vai trò mà mỗi cá nhân đảm nhiệm theo thời gian. Hướng tiếp cận chu 
trình sống nghiên cứu những thay đổi của cá nhân theo thời gian trong mối liên quan 
đến các sự kiện cuộc sống. Thời điểm và trật tự diễn ra các sự kiện này có ý nghĩa rất 
quan trọng trong cách tiếp cận chu trình sống. Vì lý do đó, nghiên cứu chu trình sống 
cung cấp một khung khái niệm cho phép tìm hiểu những thay đổi mà các cá nhân và 
gia đình của họ trải nghiệm2. Được sử dụng trong phân tích sâu này, hướng tiếp cận 
chu trình sống cho phép chúng tôi tập trung vào cá nhân người di cư và các lần di 
chuyển của họ, gắn liền với các sự kiện kinh tế-xã hội của cuộc sống.  

  
Trong cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, người di cư được định nghĩa là 

những người từ 15-59 tuổi di chuyển từ quận/huyện này sang quận/huyện khác trong 
vòng 5 năm trước thời điểm điều tra, và đã cư trú trên địa bàn điều tra từ một tháng trở 
lên. Một người di cư từ quận này sang quận khác trong nội thành phố trong khoảng 
thời gian 5 năm trước điều tra được xem là người không di cư. Những người 15-59 

                                                 
2 Khái niệm chu trình  sống có thể khác với khái niệm vòng đời vốn không biến đổi theo không gian và thời điểm 
xảy ra sự kiện. Bên cạnh đó, khái niệm vòng đời thường nhấn mạnh chiều cạnh tái sinh sản, làm cha, làm mẹ, và 
do vậy khái niệm này không hướng đến vai trò xã hội phức tạp của cá nhân hoặc gia đình. Cần phân biệt chu 
trình sống với khái niệm độ dài cuộc sống liên quan đến số năm sống lâu nhất của một cá nhân, được xác định 
bằng thời gian từ khi bắt đầu (sinh ra) đến khi kết thúc (chết đi) cuộc đời của cá nhân đó. 
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tuổi sống tại cùng quận/huyện trong ít nhất 5 năm trước điều tra được xem là người 
không di cư (TCTK và UNFPA, 2005).  

 
Một người có thể di chuyển nhiều lần trước khi đến địa bàn nơi cư trú hiện tại, 

nên cuộc Điều tra di cư năm 2004 đã thu thập thông tin chi tiết về lần di chuyển gần 
nhất, do chính đối tượng điều tra cung cấp. Vì vậy, lần di chuyển gần nhất hay lần di 
cư gần nhất được quy định là lần di chuyển đến địa bàn nơi cư trú hiện tại. Trong báo 
cáo phân tích này, khái niệm “hiện tại” được hiểu là thời điểm điều tra hay thời điểm 
phỏng vấn. Khái niệm này không những liên quan đến di cư hiện tại mà còn liên quan 
đến các sự kiện kinh tế - xã hội khác diễn ra trong đời.  
 

Cho đến nay có ít thông tin về quá trình di cư của một cá nhân từ khi còn bé đến 
lúc trưởng thành và khi về già, cũng như về tính quan trọng của các nhân tố xã hội bên 
ngoài chu trình phát triển. Theo cách định nghĩa nói trên về người di cư và bảng lịch 
sử di cư của mỗi cá nhân từ năm 15 tuổi, có một số “người di cư” nhưng chưa bao giờ 
di chuyển sau tuổi 15 vẫn được phỏng vấn và đưa vào mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên, 
những trường hợp này bị loại ra khỏi mẫu phân tích vì chúng ta chỉ quan tâm đến di 
dân trong tuổi lao động (15-59 tuổi). May mắn, chỉ dưới 1% mẫu điều tra thuộc nhóm 
này nên phải loại ra.  
 
2.3 Số liệu và phương pháp  
 

Mặc dù thông tin và số liệu liên quan đến quá trình di cư và đô thị hoá đều có ở 
Việt Nam, nhưng chúng không được thu thập theo phương pháp chuẩn để tiến hành 
một phân tích có ý nghĩa theo hướng tiếp cận chu trình sống. Do thiếu các phân tích 
toàn diện và hợp lý về số liệu di cư hiện có, nên mục tiêu tìm hiểu sâu quá trình di dân 
đã bị hạn chế. 
 

Như trình bày ở phần trên, số liệu chủ yếu được sử dụng trong phân tích này 
được thu thập qua cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004. Báo cáo phân tích sử dụng 
số liệu từ một số phần trong Phiếu điều tra. Nguồn dữ liệu chủ yếu được thu thập cho 
bảng lịch sử di chuyển từ 15 tuổi cho đến thời điểm hiện tại. Lịch sử di cư bao gồm 
thông tin về nơi cư trú, loại hình nơi cư trú, trình độ học vấn, nghề nghiệp, và các sự 
kiện về gia đình. Phân tích tập trung xem xét khoảng thời gian tính từ lần di cư đầu 
tiên cho đến thời điểm điều tra. Dựa trên số liệu của bảng lịch thời gian, chúng tôi xây 
dựng một bộ số liệu riêng, kết nối số liệu cá nhân với số liệu hộ tạo ra một bộ số liệu 
phù hợp cho việc ước lượng các mô hình thống kê, sử dụng kỹ thuật phân tích sống sót 
và hàm rủi ro. Các kỹ thuật này cho phép xem xét mối quan hệ giữa di cư và các sự 
kiện cuộc sống theo đúng với trình tự xảy ra của các sự kiện này với các đặc trưng 
khác nhau, cũng như cho phép so sánh các phát hiện thu được trong các nhóm người 
di cư. 
 

Trên cơ sở chuẩn bị số liệu một cách công phu, nhất là số liệu về lịch thời gian, 
các kỹ thuật phân tích khác nhau như phân tích hai biến, đa biến và phân tích lịch sử 
sự kiện được áp dụng. Khi cần thiết, một số kiểm định thống kê được sử dụng. Mô 
hình di cư và mối quan hệ thô giữa di cư với các sự kiện kinh tế-xã hội được phân tích 
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xem xét. Các kết quả được trình bày dưới dạng biểu, hoặc được minh họa bằng đồ thị 
cho các nhóm người di cư khác nhau, cũng như cho nhóm người không di cư. Kỹ thuật 
phân tích này nhằm mục đích tạo sự dễ hiểu trong việc giải thích kết quả. 
 

Do đồng thời kiểm soát được tác động của các biến số có trong mô hình, nên kỹ 
thuật phân tích đa biến được sử dụng nhằm xác định các nhân tố di cư và định hình 
được mối quan hệ giữa quá trình này với các sự kiện khác của cuộc sống. Khía cạnh 
chuỗi thời gian di cư được xem xét thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích sự kiện 
lịch sử. Chúng tôi sử dụng phần mềm STATA để ước lượng những thông số trong các 
mô hình thống kê. 
 

Cần nhắc đến một số hạn chế của số liệu điều tra liên quan đến phương pháp 
thu thập số liệu theo lịch thời gian. Do chỉ ghi chép một sự kiện cho mỗi năm khảo sát, 
nên thông tin về di chuyển nhiều lần trong cùng một năm đã bị bỏ sót. Số liệu Điều tra 
di cư Việt Nam ước lượng quy mô di cư thấp hơn so với thực tế do có nhiều trường 
hợp di chuyển đến nhiều nơi khác trước khi đến địa bàn điều tra hiện tại. Loại hình di 
cư mùa vụ cũng không được phản ánh trong số liệu điều tra. Trong tương lai, đơn vị 
đo lường của lịch thời gian cần được chia nhỏ hơn chứ không nên dừng lại ở đơn vị 
năm. Các loại hình di cư khác cũng cần được ghi chép và thu thập trong phần số liệu 
lịch sử nhằm đánh giá tình hình một cách đầy đủ hơn. 
 
III. CÁC MÔ HÌNH DI CƯ TRONG CUỘC ĐỜI 
 

Như đã mô tả ở phần trên, di cư diễn ra khác nhau giữa các cá nhân và hộ, và 
thay đổi theo thời gian nên việc tìm hiểu các mô hình di cư theo chu trình sống sẽ có ý 
nghĩa quan trọng đối với chính sách và quy hoạch phát triển. Nội dung trong phần này 
sẽ xem xét quá trình di cư từ nơi sinh cho đến nơi cư trú hiện tại. Ngoài ra, phân tích 
cũng sẽ xem xét những lần di chuyển tiếp theo sau lần di chuyển đầu tiên của người 
di cư.  
 
3.1 Nơi sinh và nơi cư trú hiện tại  
 

Kết quả Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 cho thấy phần lớn người di cư có 
nguồn gốc xuất thân từ nông thôn hiện đang sinh sống và làm việc tại các đô thị. Số 
liệu trình bày ở Biểu 3.1 cho thấy hầu hết những người di cư, không phân biệt nơi cư 
trú hiện tại, đều xuất thân từ nông thôn. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về 
tỷ lệ nguồn gốc xuất thân này giữa những nhóm di cư đang sống ở các thành phố lớn, 
thành phố nhỏ hay thị trấn/thị xã. Khoảng 85% người di cư trong mẫu khảo sát ở địa 
bàn đô thị sinh ra tại khu vực nông thôn, trong khi dưới 3% người di cư ở thành thị 
sinh ra tại các thành phố lớn.  
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Biểu 3.1: Phân bố phần trăm người di cư theo nơi sinh và nơi cư trú hiện tại 
 

Nơi cư trú hiện tại 
Nơi sinh 

Thành phố lớn Thị trấn, thị xã Nông thôn Tổng số 

 Thành phố lớn 2,4  2,3  2,2  2,3  

 Thị xã, thị trấn 12,4  12,4  6,0  10,2  

 Nông thôn 85,2  85,2  92,8  87,5  

 Tổng số 100,0  100,0  100,0 100,0  

 Số lượng 1.977 1.275 1.715 4.967 

Ghi chú: Hệ số Pearson χ 2(4) = 51,16 p = 0,000 
 
Không có gì đáng ngạc nhiên với những kết quả trong Biểu 3.1, khi trên thực tế 

di cư nông thôn - nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong các dòng di cư trong nước. Mặt 
khác, kết quả thu được còn phản ánh các dòng di cư lên Tây Nguyên của người dân 
nông thôn và gia đình họ. Báo cáo của cuộc điều tra đã cho thấy 49% người di cư đến 
Tây Nguyên là đi cùng gia đình, người thân (xem TCTK và UNFPA, 2005). Do hầu 
hết các dòng di cư đều diễn ra trong thời gian gần đây, kết quả chỉ ra rằng khu vực 
nông thôn hiện vẫn là nguồn cung cấp người di cư chủ yếu đến khu vực đô thị và nông 
thôn ở Việt Nam.  
 

Số liệu trong Biểu 3.2 cho biết phân bố các dòng di cư từ nơi sinh đến nơi cư 
trú hiện tại và từ nơi cư trú trước đây đến nơi cư trú hiện tại. Kết quả thu được chỉ ra 
sự khác nhau đáng kể về thống kê giữa hai dòng di cư này.  
 

Biểu 3.2: Các dòng di cư từ nơi sinh đến nơi cư trú hiện tại và từ nơi cư trú trước đây  
đến nơi cư trú hiện tại, chia theo khu vực nông thôn - đô thị (Số lượng = 4.824) 

 
Di cư từ nơi cư trú trước đây đến nơi cư trú hiện tại Di cư từ nơi sinh 

đến nơi cư trú 
hiện tại R-U R-R U-U U-R Tổng số Số lượng 

R-U 90,0 -- 10,0 -- 100,0 2.709 

R-R -- 89,0 -- 11,0 100,0 1.517 

U-U 14,0 -- 86,0 -- 100,0 465 

U-R -- 20,0 -- 80,0 100,0 133 

 Ghi chú: R = Nông thôn  U = Đô thị -- = Không áp dụng 
 

Số liệu trong biểu trên chỉ đọc theo hàng ngang. Khoảng 11% người di cư di 
chuyển từ đô thị về nơi cư trú hiện tại ở nông thôn, và phần lớn trong số này có thể là 
những người hồi cư. Tương tự, không phải tất cả người di cư từ nông thôn ra đô thị 
đến thẳng từ khu vực nông thôn, 10% số này đến từ khu vực đô thị khác. Tỷ trọng 
người di cư sinh ra ở đô thị di chuyển đến đô thị và từ khu vực nông thôn đến địa bàn 
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nông thôn tương ứng là 14% và 20%. Kết quả cho thấy mức độ di chuyển tương đối 
cao của nhóm người di cư sinh ra ở đô thị so với người di cư xuất thân từ nông thôn.  
 
3.2 Di cư lần đầu 
 

Với nội dung biểu thị xác suất di chuyển theo độ tuổi, đồ thị trên Hình 3.1 mô 
tả thực chất mô hình di cư theo chu trình sống. Hình 3.1 trình bày kết quả tính toán xác 
suất di chuyển kể từ khi 15 tuổi của người di cư. Mỗi điểm trên đồ thị biểu thị tỷ trọng 
người di cư “sống sót”, hay trong trường hợp này là tỷ trọng không di chuyển cho đến 
độ tuổi tiếp theo. Xác suất của những cá nhân chưa bao giờ di cư trước tuổi 15 có giá 
trị bằng 1, đường đồ thị giảm nhanh cho nhóm tuổi 15-25 và giảm chậm hơn cho đến 
tuổi 40;  sau độ tuổi 40 thì dường như xác suất không giảm thêm nữa. Kết quả trên chỉ 
ra rằng hầu hết người di chuyển lần đầu khi còn trẻ (trong khoảng tuổi 15-25) với tuổi 
trung vị di cư lần đầu là 21. Trên đồ thị, xác suất không di cư giảm dần và trong 
trường hợp này các xác suất không di cư cho đến các thời điểm 20, 25 và 30 tuổi 
tương ứng là 0,6; 0,3 và 0,19. 

 
Hình 3.1: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi  

 

 
 
 
Nhằm xác minh sự khác nhau theo thời gian di cư giữa nam và nữ, xác suất 

không di cư được thể hiện riêng cho hai giới (Hình 3.2). Đường sống cho thấy rằng 
nam giới có xác suất không di cư lớn hơn một chút trước tuổi 30, và sau độ tuổi này thì 
phụ nữ lại có xác suất không di cư lớn hơn một chút. Kết quả trên cho thấy so với nam 
giới, thời điểm di cư lần đầu của phụ nữ sớm hơn. Tuy nhiên, kết quả kiểm định thống 
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kê cho thấy sự khác biệt này là không đáng kể. Nói cách khác, trải nghiệm di cư lần 
đầu trong cuộc sống là tương tự như nhau giữa nam và nữ. 

 
Hình 3.2: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi và giới tính 

 

 
 

Sự khác nhau về thời điểm di chuyển lần đầu giữa các nhóm người di cư theo 
các nơi sinh khác nhau được trình bày trong Hình 3.3. Người di cư có nguồn gốc nơi 
sinh khác nhau có xác suất không di cư khác nhau. Những người sinh ra tại các thành 
phố lớn có xu hướng di chuyển lần đầu vào độ tuổi muộn hơn so với những người sinh 
ra ở nông thôn. Tuy nhiên, những người xuất thân từ nông thôn lại có xu hướng di 
chuyển lần đầu ở độ tuổi muộn hơn so với những người sinh ra tại thị trấn, thị xã. 
 

Kết quả kiểm định cho thấy sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê. Khoảng một 
nửa số người di cư hiện có mặt tại các thành phố lớn, thị trấn/thị xã và nông thôn đã di 
chuyển lần đầu tại các độ tuổi tương ứng là 23, 20 và 21. Kết quả phân tích còn cho 
thấy 76%, 71% và 62% cư dân sống tương ứng tại thị xã, nông thôn và các thành phố 
lớn đã di cư lần đầu trước tuổi 25. Có lẽ rằng những người di cư sinh ra ở các thành 
phố lớn có xu hướng hài lòng nhất với cuộc sống và không muốn di cư, trong khi 
những người sinh ra tại các khu vực khác lại chịu sức ép di cư vì lý do kinh tế.  
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Hình 3.3: Xác suất di chuyển lần đầu chia theo tuổi và nơi sinh  
(nông thôn, thị xã/thị trấn, thành phố lớn) 

 

  
 

Những kết quả trên cho thấy rằng người dân sống tại thị xã hay thị trấn có xu 
hướng di cư sớm hơn các nhóm khác. Khi các thành phố lớn và thị xã/thị trấn được 
gộp lại thành một nhóm, gọi là dân cư thành thị, thì kết quả cho thấy nhóm này có xu 
hướng di cư lần đầu muộn hơn so với nhóm di cư nông thôn3. Kết quả cũng cho thấy 
sự trải nghiệm khác nhau về di cư lần đầu liên quan đến học tập và làm việc giữa các 
nhóm di cư có nguồn gốc xuất thân khác nhau. Nhìn chung, sự khác nhau này không 
chỉ tồn tại giữa khu vực nông thôn và thành thị, mà còn giữa thành phố lớn và thị 
xã/thị trấn, trong đó người di cư sinh ra ở thị trấn/thị xã di cư lần đầu ở độ tuổi trẻ 
nhất. Kết quả phản ánh tình hình di cư của dân số trẻ sinh sống tại các tỉnh lỵ và huyện 
lỵ đi tìm cơ hội lao động và học tập ở các thành phố lớn.  
 
3.3 Tuổi di cư lần đầu và các lần di chuyển tiếp theo  
 

Mặc dù tính lựa chọn của di cư đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu ở Việt 
Nam (xem Đặng 1999; TCTK và UNDP, 2001), số liệu điều tra di cư lần này tiếp tục 
cung cấp bằng chứng cho thấy tính lựa chọn theo tuổi của quá trình di cư. Hình 3.4 
biểu thị phân bố tuổi của người di cư dựa trên tuổi được báo cáo tại lần di chuyển đầu 
tiên và lần gần nhất tính từ tuổi 154. Phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác, 
người di cư trong cuộc điều tra này chủ yếu là thanh niên thuộc những năm đầu của 
                                                 
3 Kết quả kiểm định đối với dân cư nông thôn và thành thị cho biết sự khác biệt quan sát được đạt mức ý nghĩa 
thống kê. 
4 Hình 3.4 biểu thị phân bố tuổi di cư sử dụng giá trị trung vị để đo lường giá trị trung tâm. Độ cao của mỗi hộp 
trong đồ thị phản ánh mức độ phân bố của số liệu được sử dụng. 
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tuổi 20. Khoảng một nửa số người di cư được điều tra di chuyển lần đầu trước tuổi 21. 
Một tỷ trọng lớn người di cư di chuyển lần đầu giữa tuổi 18 và 27; chỉ có 1/4 số người 
di cư lần đầu tiên di chuyển sau tuổi 27, và trong số này dưới 5% di chuyển lần đầu 
sau tuổi 40.  

 
Có thể quan sát thấy mô hình tương tự đối với tuổi di chuyển lần gần nhất vì 

hầu hết người di cư di chuyển lần gần nhất ở độ tuổi rất trẻ. Mặc dù tuổi di chuyển lần 
gần nhất cao hơn đáng kể so với tuổi di chuyển lần đầu, do ảnh hưởng của nhiều lần di 
chuyển trung gian nhưng tuổi trung vị di chuyển lần gần nhất của người di cư trong 
mẫu điều tra vẫn rất trẻ (24 tuổi). Tuổi trung vị ở lần di chuyển gần nhất tăng thêm 3 
năm so với tuổi di cư lần đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả cho thấy 
khoảng một nửa số người di cư đã di chuyển lần gần nhất trước tuổi 24. Khoảng 74% 
người di cư chỉ di chuyển một lần, 16% di chuyển hai lần và số còn lại di chuyển từ ba 
lần trở lên. Tính đến thời điểm điều tra, trung bình một người di cư trải qua 1,4 lần di 
chuyển. Kết quả thu được cho thấy hành vi di cư tập trung chủ yếu vào khoảng tuổi 
mười tám đôi mươi. Trong thời kỳ này của cuộc đời, người di cư có thể di chuyển 
nhiều lần, nhưng khi bước sang cuối tuổi 20 thì xác suất di chuyển kế tiếp giảm mạnh.  

 
Hình 3.4: Phân bố tuổi của người di cư theo lần di chuyển đầu tiên và gần nhất 

kể từ khi 15 tuổi 
 

                  
  
Hình 3.5 trình bày phân bố tuổi của người di cư trong bốn lần di chuyển đầu 

tiên. Tuổi trung vị tăng theo số lần di chuyển; tuổi trung vị của người di cư tương ứng 
với bốn lần di chuyển đầu tiên là 21, 25, 30 và 37. Kết quả cũng phản ánh tính lựa 
chọn theo tuổi của người di cư vì hầu hết những người di cư di chuyển trong những 
năm đầu của tuổi 20. 
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Hình 3.5: Phân bố tuổi của người di cư theo lần di chuyển  
thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư từ khi 15 tuổi 
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3.4 Di cư một lần và di cư nhiều lần 
 

Không phải cuộc di cư nào cũng thành công từ quan điểm của người trong 
cuộc. Những người không đạt được mục đích của mình lại mong muốn quay về quê 
hương hay tìm đến một nơi khác. Trong khi đó, những người di cư thành công cũng có 
thể muốn quay về hoặc tiếp tục đến những nơi có cơ hội thành đạt hơn. Tuy nhiên, di 
cư thường gắn liền với chi phí và rủi ro tương đối cao, tạo nên những rào cản nhất định 
đối với việc di chuyển, mưu sinh của người dân. Do đó, việc xác định được trình tự và 
số lần di chuyển theo chu trình sống là cần thiết nhằm hiểu được bản chất của di cư. 
Mặc dù cần hiểu sâu thông tin về các sự kiện di cư trong chu trình sống nhưng mô 
hình di chuyển nhiều lần còn ít được biết đến ở Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là người 
di cư quyết định tiếp tục di chuyển sau lần di cư đầu tiên như thế nào. 
 

Như được thể hiện trên Hình 3.6, khoảng một phần tư số người di cư di chuyển 
hơn một lần sau tuổi 15. Phần lớn chỉ tiến hành di cư một lần đến nơi cư trú hiện tại. 
Tuy nhiên, tỷ trọng người di chuyển nhiều lần thấp hơn so với thực tế bởi vì lịch sử di 
chuyển bị gián đoạn vào thời điểm điều tra. Ví dụ, một người 20 tuổi vào năm 2004 có 
thể tiếp tục di chuyển sau điều tra. 
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Hình 3.6: Số lần di chuyển của người di cư theo chu trình sống 
 

1
74%

2
16%

3
7%

4+
3%

 
 

Kết quả phân tích cho thấy những khác biệt theo giới trong mô hình di chuyển 
nhiều lần. So với phụ nữ, người di cư nam giới thường di chuyển nhiều lần hơn. Như 
kết quả trong Biểu 3.3 cho thấy, khoảng 69% người di cư nam giới di chuyển một lần 
trong khi tỷ trọng của nữ là 79%. Tính trung bình, nam di chuyển 1,5 lần và nữ là 1,3 
lần tính đến thời điểm điều tra5. 
 

Biểu 3.3: Phân bố phần trăm người di cư chia theo số lần di cư và giới tính 
 

Số lần di cư Nam  Nữ Chung 

1 69 79 74 

2 17 16 16 

3 10 4 7 

4+ 4 1 3 

Tổng số 100 100 100 

Số trung bình* 1,5 (0,89) 1,3 (0,63) 1,4 (0,76) 

Số lượng   2.111   2.832   4.943 

 Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc 
 

Mô hình di chuyển nhiều lần khác nhau theo nơi sinh và nguồn gốc xuất thân 
của người di cư. Đặc biệt những người sinh ra ở nông thôn có xu hướng di chuyển ít 
hơn so với người gốc thành thị. Tuy nhiên giữa những người sinh ra ở thành phố lớn 
hay thị xã/thị trấn thì sự khác biệt trong mô hình di chuyển nhiều lần là không đáng kể. 
Nhìn chung, đối với loại hình di chuyển từ nơi sinh đến nơi cư trú hiện tại thì nhóm 
người di cư gốc thành thị có tính di động cao hơn những nhóm di cư gốc nông thôn. 
Họ di chuyển nhiều lần hơn giữa các điểm đô thị và thường không di chuyển đến các 
địa bàn nông thôn.  
 
                                                 
5 Kết quả kiểm định t-test cho biết sự khác biệt này đạt mức ý nghĩa thống kê. 
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Biểu 3.4: Phân bố phần trăm số lần di chuyển của người di cư theo địa bàn nơi sinh 
 

Số lần di chuyển Thành phố lớn Thị xã/thị trấn Nông thôn Tổng số 

 1 63  67  76  74  

 2 24  20  16  16  

 3 8  9  6  7  

 4+ 5  4  2  3  

 Tổng số 100  100  100  100  

 Số trung bình* 1,5 (0,86) 1,5 (0,87) 1,4 (0,74) 1,4 (0,76) 

 Số lượng 112 504 4.306 4.922 

 Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc 
 
Kết quả khảo sát số lần di chuyển theo địa bàn nơi cư trú hiện tại (Biểu 3.5) cho 

thấy rằng những người hiện đang sống ở khu vực nông thôn có tính di động cao hơn so 
với người đang sống ở thành thị. Hơn nữa, những người di cư đến các thành phố lớn di 
chuyển ít hơn so với những người đến thị xã, thị trấn. Điều này không có nghĩa là 
người di cư ở thành thị ít di động hơn so với người di cư đến nông thôn. Trên thực tế, 
sự hồi cư về quê hương có thể góp phần làm tăng quy mô di cư trên địa bàn nông thôn 
cũng như giữa các địa bàn nông thôn với nhau. 
 

Biểu 3.5: Phân bố phần trăm số lần di chuyển của người di cư theo nơi cư trú hiện tại  
 

Số lần di chuyển Thành phố lớn Thị xã/thị trấn Nông thôn Tổng số 

 1 82 74 66 74 

 2 10 15 23 16 

 3 6 7 8 7 

 4+ 2 4 3 3 

 Tổng số 100 100 100 100 

 Số trung bình * 1,27 (0,67) 1,40 (0,81) 1,49 (0,80) 1,38 (0,76) 

 Số lượng 1.971 1.268 1.704 4.943 

  Ghi chú: * Giá trị độ lệch chuẩn để trong ngoặc 
 

3.5 Thị xã/thị trấn như điểm trung chuyển di cư từ nông thôn đến thành phố lớn 
 
Trong cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, thành thị được phân loại thành 

thị xã, thị trấn và thành phố lớn, và cách phân loại này được sử dụng trong thu thập các 
sự kiện cuộc sống của đối tượng điều tra. Số liệu điều tra cho phép xem xét giả thuyết 
mô hình di cư theo chuỗi, trong đó người di cư xuất phát từ một địa bàn nông thôn 
chuyển đến các điểm đô thị vừa và nhỏ, như một điểm trung chuyển, trước khi chuyển 
đến các thành phố lớn (Goldstein, 1986; Bilsborrow, 1999). 
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Giả thuyết này dường như không được ủng hộ khi phân tích số liệu của cuộc 
điều tra. Dưới 7% người di cư từ nông thôn đến thành phố lớn dừng chân tại các thị xã, 
thị trấn. Hầu hết người di cư từ nông thôn đến thẳng các thành phố lớn. Kết quả một 
lần nữa khẳng định bản chất và thực trạng đô thị ở các thị trấn, thị xã Việt Nam, nơi 
mà khả năng tạo việc làm, cơ hội kinh tế và thu nhập còn rất hạn chế. Kết quả còn 
phản ánh rằng các thành phố lớn và tỉnh lỵ nước ta ở gần nhau, điều đó làm tăng khả 
năng di cư của lao động nông thôn ra thành thị.  
 

Tuy nhiên, các kết quả thu được trên đây cần được xem xét một cách thận trọng 
do phương pháp thu thập số liệu theo lịch thời gian mà cuộc điều tra đã sử dụng. Do 
mỗi năm chỉ có một sự kiện được ghi chép, nên thông tin về di chuyển nhiều lần diễn 
ra trong cùng một năm bị bỏ sót. Đây là một hạn chế lớn của số liệu, vì các ước lượng 
về quy mô di cư đến thị trấn, thị xã trước khi chuyển đến các thành phố lớn có thể bị 
thấp hơn so với thực tế. Hơn nữa, di cư mùa vụ và các sự kiện khác như việc làm gắn 
liền với loại hình di cư này cũng bị bỏ sót. Một bảng lịch thời gian với đơn vị đo lường 
nhỏ hơn được sử dụng cho tất cả các loại hình di cư sẽ cho phép đánh giá đầy đủ hơn 
thực trạng di cư ở Việt Nam. 
 
IV. DI CƯ VÀ CÁC SỰ KIỆN CUỘC SỐNG 
 

Phần này của báo cáo sẽ trình bày kết quả phân tích sâu mối quan hệ giữa di cư 
và các sự kiện khác trong cuộc sống. Thách thức chủ yếu cho nghiên cứu di cư là tìm 
hiểu mức độ thay đổi trong tình trạng kinh tế-xã hội của người di cư, tác động của nó 
đến các sự kiện của cuộc sống như nghề nghiệp, sinh đẻ và tử vong trẻ em, và tình 
trạng hôn nhân.  
 

Như đã đề cập ở phần trên, ở Việt Nam di cư là một phương thức thay đổi nghề 
nghiệp (Djamba và cộng sự, 2000), cũng như gắn liền với sự giảm mức sinh trong 
nhóm di cư (White và cộng sự , 2001). Mặc dù các nghiên cứu nói trên đã đưa ra được 
những kết quả ban đầu đối với chủ đề nghiên cứu quan trọng này, nhưng các kết quả 
nghiên cứu chưa cho phép giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, do thiếu các số liệu 
thích hợp phản ánh những biến đổi của các sự kiện cuộc sống mà người di cư trải qua. 
Do cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 có thu thập số liệu sự kiện theo thời gian 
nên phân tích trong báo cáo này có khả năng khắc phục được trở ngại đó và đi sâu tìm 
hiểu mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện kinh tế - xã hội trong cuộc sống. Đó là 
những thay đổi trong giáo dục, hôn nhân, sinh đẻ và tử vong trẻ em, đặc biệt là những 
thay đổi nghề nghiệp được tìm hiểu khá kỹ trong cuộc điều tra. Phân tích dưới đây bắt 
đầu với việc xem xét những thay đổi về nghề nghiệp của người di cư.  

 
4.1 Nghề nghiệp trong chu trình sống của người di cư  
 

Hình 4.1 trình bày mô hình nghề nghiệp của người di cư tại ba thời điểm: thời 
điểm năm trước khi di cư lần đầu, thời điểm năm đầu tiên sau khi di cư lần đầu, và tại 
thời điểm điều tra. Những trường hợp không có số liệu nghề nghiệp bị loại khỏi phân 
tích nhằm đảm bảo cho toàn bộ nhóm di cư được so sánh thống nhất với nhau theo ba 
thời điểm nghiên cứu.  
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Trong cuộc điều tra, nghề nghiệp được phân loại thành 15 nhóm và có thể được 

nhóm lại thành 5 nhóm nghề chính, bao gồm: (i) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc 
trung (ii) Lao động có kỹ thuật (iii) Lao động giản đơn (iv) Đi học (v) Các nghề khác. 
Nội trợ được xếp vào nhóm lao động giản đơn. Do chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong 
nhóm di cư, nên những người đang đi học hình thành một nhóm riêng trong phân tích. 
Mặc dù một số loại hình nghề nghiệp đặc thù như lực lượng vũ trang, thương binh có 
thể được để riêng nhưng do tỷ trọng nhỏ trong mẫu nên họ được ghép chung với nhóm 
“các nghề khác”.  
  

Kết quả trình bày trên Hình 4.1 cho thấy rõ xu hướng thăng tiến nghề nghiệp 
của người di cư. Tỷ trọng người di cư làm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc 
trung và lao động có kỹ thuật tăng trong khi tỷ trọng người di cư làm các nghề giản 
đơn và đi học giảm sau khi di cư. Những thay đổi này phản ánh thực tế của người di 
cư rời nhà trường để bước vào thị trường lao động.  
 

Do những người có trình độ học vấn có lợi thế khi tìm những công việc tốt hơn, 
nên tỷ trọng người di cư là sinh viên giảm và tỷ trọng người di cư có kỹ thuật, chuyên 
môn bậc cao và bậc trung tăng sẽ như là giả định. Tuy nhiên, sự thăng tiến nghề 
nghiệp không phải là điều xảy ra với tất cả những người di cư bởi vì có những sinh 
viên đã tốt nghiệp vẫn không tìm được việc làm chuyên môn hay công việc có tay 
nghề phù hợp trên thị trường lao động. Hơn nữa, Hình 4.1 cũng cho thấy tỷ trọng sinh 
viên giảm nhanh hơn so với tốc độ tăng những người di cư là lao động có kỹ thuật, 
chuyên môn bậc cao và bậc trung6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Tỷ trọng sinh viên giảm từ 27% xuống 13% và tụt mạnh xuống 4% sau khi di chuyển qua ba thời điểm khảo 
sát trước khi di chuyển lần đầu, năm đầu tiên sau khi di chuyển lần đầu và thời điểm điều tra. Tỷ trọng nhóm có 
kỹ thuật, chuyên môn bậc cao và bậc trung tăng từ 10% đến 36% và 45% tương ứng với ba thời điểm khảo sát. 
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Hình 4.1: Phân bố phần trăm nghề nghiệp người di cư 
qua các giai đoạn của chu trình sống (Số lượng = 4.184) 

 
Cần lưu ý rằng nhóm thất nghiệp được đưa vào loại hình nghề nghiệp “Khác”. 

Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp trước và sau khi di cư lần đầu. Ví dụ, trước khi di cư lần đầu, 
chỉ có 3% nam và 2% nữ di cư thất nghiệp7. Sau khi di chuyển lần đầu và vào thời 
điểm điều tra thì dưới 1% người di cư (cả nam và nữ) là thất nghiệp. Kết quả cho thấy 
tỷ lệ có việc làm và mức độ hoạt động kinh tế cao của người di cư ở Việt Nam. 

 
Do chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mẫu, những người có nghề chuyên môn kỹ 

thuật bậc cao và bậc trung được gộp với nhóm lao động kỹ thuật, gọi là nhóm “có tay 
nghề”. Số liệu trong Biểu 4.1 trình bày sự thay đổi nghề nghiệp trong nhóm lao động 
di cư từ năm trước khi di cư lần đầu cho đến năm đầu tiên sau khi di cư lần đầu chia 
theo nam và nữ. Hơn một nửa (59%) nhóm này giữ nguyên nghề nghiệp trước và sau 
khi di cư lần đầu. Sự khác biệt giữa nam và nữ trong chỉ tiêu này không đạt mức ý 
nghĩa thống kê cần thiết (60% nam và 58% nữ di cư giữ nguyên nhóm nghề nghiệp 
của họ).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7Người làm nội trợ, tàn tật và những người không có ý định làm việc được đưa ra khỏi phân tích. Nếu nhóm này 
được đưa vào thì tỷ lệ thất nghiệp còn cao hơn. 
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Biểu 4.1: Phần trăm người di cư chia theo nghề nghiệp và giới tính 
trong năm trước và sau khi di chuyển lần đầu 

 
Nghề sau khi di cư lần đầu 

Nghề trước khi di cư Có tay nghề Lao động 
giản đơn Đi học Khác Tổng số 

Nam      
Có tay nghề 9,5 1,2 0,1 0,2 11,0 
Lao động giản đơn 15,0 34,9 0,8 4,4 55,1 
Đi học 7,7 4,4 14,6 3,5 30,2 
Khác 1,3 1,2 0,3 0,9 3,7 
Tổng số 33,6 41,7 15,7 9,0 100,0 

Nữ      
Có tay nghề 6,9 2,2 0,1 0,1 9,3 
Lao động giản đơn 21,4 41,3 0,3 0,5 63,7 
Đi học 9,5 5,2 9,9 0,5 25,2 
Khác 1,0 0,5 0,1 0,3 1,9 
Tổng số 38,8 49,3 10,3 1,6 100,0 

Chung       
Có tay nghề 8,0 1,8 0,1 0,2 10,0 
Lao động giản đơn 18,7 38,6 0,5 2,2 60,0 
Đi học 8,7 4,8 11,9 1,8 27,3 
Khác 1,1 0,8 0,2 0,6 2,7 
Tổng số 36,5 46,0 12,7 4,8 100,0 

 
Kết quả cho thấy tính mức độ thay đổi nghề nghiệp cao của người di cư ở Việt 

Nam. Tỷ trọng người di cư thăng tiến nghề nghiệp (34%) cao hơn gấp nhiều lần so với 
tỷ trọng bị tụt hậu trong thang nghề nghiệp (7%). Quá trình này có sự khác biệt theo 
giới. Tỷ trọng nam di cư tụt hậu trong nghề nghiệp cao hơn nữ (tương ứng là 10% và 
4%). Mặt khác, số thăng tiến về nghề nghiệp cũng chênh lệch nhau (30% của nam so 
với 38% của nữ). 
 

Sự khác nhau đáng chú ý về thay đổi nghề nghiệp giữa nam và nữ còn được thể 
hiện bằng tỷ trọng lớn hơn của nam giới hiện đang làm các 'nghề khác'. Tỷ trọng lao 
động nữ di cư hiện đang làm các công việc giản đơn cao hơn so với nam. Mặc dù số 
người di cư nữ làm công việc nội trợ khá đông nhưng không đủ lớn để có thể giải thích 
cho sự chênh lệch giới trong nghề giản đơn8. Nhìn chung, các phát hiện thu được phản 
ánh thực trạng thiệt thòi của lao động nữ di cư trong thang nghề nghiệp của thị trường 
lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy di cư là một phương thức giúp 

                                                 
8 Kết quả chung cho thấy dưới 5% người di cư thuộc nhóm 'nghề giản đơn' đang làm công việc nội trợ; nếu bóc 
tách theo giới, hầu như không ai trong nhóm này là nam giới, trong khi có đến 8% phụ nữ di cư làm nội trợ. 
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người lao động, bao gồm cả phụ nữ, có thể sử dụng để nâng cao vị thế của mình trên 
bậc thang nghề nghiệp. 

 
Số liệu trong Biểu 4.2 cung cấp thông tin sâu hơn về thay đổi nghề nghiệp của 

người di cư, thông qua việc so sánh nghề nghiệp của họ trong năm đầu tiên sau khi di 
chuyển lần đầu và nghề hiện tại. Kết quả cho thấy một tỷ trọng lớn (80%) không thay 
đổi thang bậc nghề nghiệp sau lần di chuyển đầu tiên. Tuy nhiên, so với giai đoạn 
trước và sau khi di cư lần đầu, mô hình thay đổi nghề nghiệp tính đến thời điểm hiện 
tại là khác nhau. Trong giai đoạn này, nam giới có xu hướng thay đổi nghề nhiều hơn 
so với nữ giới. Tính đến thời điểm điều tra, chỉ có 76% nam so với 84% nữ di cư là giữ 
nguyên nghề.  
 

Kết quả cho thấy xu hướng thăng tiến nghề nghiệp xẩy ra cùng với quá trình di 
cư9. Trong quá trình này, nam giới di cư có điều kiện thăng tiến nghề nghiệp tốt hơn so 
với phụ nữ (19% người di cư nam so với 10% người di cư nữ chuyển sang làm những 
nghề tốt hơn). So với nam, nữ di cư có xu hướng thăng tiến sang nghề nghiệp tốt hơn 
ngay sau khi di chuyển lần đầu. 
 

Biểu 4.2: Phân bố phần trăm người di cư theo nghề nghiệp 
sau khi di cư lần đầu và nghề nghiệp hiện tại chia theo giới tính 

 
Nghề hiện tại Nghề sau khi  

di cư lần đầu  Có tay nghề Lao động 
giản đơn Đi học Khác Tổng số 

Nam      
Có tay nghề 32,1 0,3 0,0 1,2 33,6 
Lao động giản đơn 3,1 36,6 0,2 1,8 41,7 
Đi học 8,0 0,8 5,0 2,0 15,7 
Khác 3,1 3,9 0,0 2,0 9,0 
Tổng số 46,3 41,7 5,1 6,9 100,0 

Nữ      
Có tay nghề 36,1 1,5 0,0 1,2 38,8 
Lao động giản đơn 2,5 44,2 0,1 2,5 49,3 
Đi học 5,1 1,3 2,9 1,1 10,3 
Khác 0,5 0,5 0,0 0,6 1,6 
Tổng số 44,2 47,5 2,9 5,4 100,0 

Chung       
Có tay nghề 34,4 1,0 0,0 1,2 36,5 
Lao động giản đơn 2,8 40,9 0,1 2,2 46,0 
Đi học 6,3 1,1 3,8 1,5 12,7 
Khác 1,6 2,0 0,0 1,2 4,8 
Tổng số 45,1 45,0 3,9 6,1 100,0 

 

                                                 
9  Trong khi 14% người di cư có việc làm tốt hơn thì chỉ có 6% chuyển sang làm công việc kém hơn trước. 
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Tóm lại, kết quả phân tích trên cho thấy: 1) Nữ di cư có vị thế thấp hơn nam 
giới trong thang bậc nghề nghiệp ; 2) Người di cư nói chung, không phân biệt nam, nữ 
có xu hướng thăng tiến trong nghề nghiệp hơn là bị tụt hậu sau khi di cư, mặc dù có 
nhiều rào cản khác nhau đang ngăn trở họ trong cuộc sống và làm việc ở thành thị; 3) 
Khoảng một phần tư người di cư thăng tiến hoặc tụt hậu trong nghề nghiệp; 4) Trong 
khi nữ di cư có xu hướng thuận lợi nhiều hơn trong thời gian đầu, tức là tiến bước 
trong thang bậc nghề nghiệp ngay sau khi di chuyển lần đầu, thì nam giới lại hưởng lợi 
nhiều hơn sau đó.  
 

Tiếc rằng, kết quả điều tra không thể giúp biết được liệu người di cư thay đổi 
nghề nghiệp nhiều hơn hay ít hơn so với người không di cư trong cuộc sống bởi vì số 
liệu lịch thời gian không được thu thập cho người không di cư. Do đó, trong những 
cuộc điều tra tương lai, số liệu cần được thu thập không chỉ cho người di cư mà còn 
cho cả đối tượng không di cư. Thông tin nói trên là quan trọng để có thể đánh giá tác 
động của di cư đến thay đổi nghề nghiệp nói riêng, và các sự kiện khác trong cuộc 
sống nói chung. 

 
Khi mà nền kinh tế Việt Nam được tái cấu trúc theo hướng công nghiệp hoá thì 

một trong những câu hỏi quan trọng trong giai đoạn phát triển quốc gia là cơ cấu nghề 
nghiệp của lực lượng lao động nông thôn đã thay đổi như thế nào trong mối liên quan 
đến di cư. Mối quan tâm cụ thể là thay đổi nghề nghiệp từ những hoạt động nông 
nghiệp đến sản xuất công nghiệp và dịch vụ đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, nghề 
giản đơn phản ánh không rõ ràng trong số liệu và do đó không cho phép phân tích cụ 
thể vấn đề trên. Hy vọng rằng nghiên cứu trong tương lai sẽ cụ thể hoá nhóm nghề 
nghiệp này và cung cấp cơ sở quan trọng để xem xét sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp 
trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn. 
 

Mức độ thay đổi nghề nghiệp theo loại hình di cư có thể phản ánh mối quan hệ 
giữa di cư và các sự kiện trong cuộc sống. Số liệu trong Biểu 4.3 mô tả sự thay đổi 
nghề trước và sau lần di chuyển đầu tiên, còn Biểu 4.4 mô tả sự thay đổi nghề từ sau 
lần di chuyển đầu tiên đến thời điểm hiện tại. Kết quả được phân loại chi tiết hơn theo 
tình trạng đăng ký hộ khẩu của người di cư.  
 

Phần lớn người di cư, không phân biệt tình trạng đăng ký hộ khẩu, vẫn giữ 
nguyên nghề sau khi di chuyển. Tỷ trọng người chuyển sang nghề kém hơn ít hơn so 
với tỷ trọng chuyển sang nghề tốt hơn. Đặc biệt, so với các đối tượng khác, nhóm KT2 
và KT4 có tỷ trọng lớn người chuyển từ nghề giản đơn sang các công việc có tay nghề. 
Nhóm KT4 cũng có tỷ trọng thay đổi nghề cao hơn từ nhóm đi học sang các nhóm 
nghề khác. Kết quả phản ánh ‘tình trạng trôi nổi’ của một số sinh viên, học sinh sau 
khi ra trường. Do không có nghề nghiệp và nhà ở ổn định, những sinh viên, học sinh 
này không được đăng ký hộ khẩu thường trú ở thành phố lớn, và do đó vẫn thuộc 
nhóm KT4. 
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Biểu 4.3: Phân bố phần trăm nghề nghiệp trước và sau khi di cư lần đầu 
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại 

 

Nghề sau khi di cư lần đầu  Nghề trước khi  
di cư lần đầu  Có tay nghề Lao động 

giản đơn Đi học Khác Tổng số 

Không đăng ký      
Có tay nghề 6,3 1,4 0,0 0,0 7,6 
Lao động giản đơn 11,8 49,3 0,0 6,2 67,4 
Đi học 5,6 4,2 9,7 4,2 23,6 
Khác 0,0 0,7 0,0 0,7 1,4 
Tổng số 23,6 55,6 9,7 11,1 100,0 

KT1      
Có tay nghề 6,5 2,4 0,0 0,4 9,2 
Lao động giản đơn 6,8 52,2 1,5 5,2 65,7 
Đi học 4,2 5,3 11,2 3,1 24,0 
Khác 0,2 0,4 0,4 0,2 1,1 
Tổng số 17,7 60,3 13,1 8,9 100,0 

KT2      
Có tay nghề 14,3 0,4 0,0 0,8 15,6 
Lao động giản đơn 29,5 13,5 1,6 0,8 45,5 
Đi học 14,3 2,9 17,2 2,5 36,9 
Khác 1,2 0,0 0,4 0,4 2,1 
Tổng số 59,4 16,8 19,3 4,5 100,0 

KT3      
Có tay nghề 9,9 2,5 0,1 0,1 12,6 
Lao động giản đơn 10,4 46,4 0,3 1,9 59,0 
Đi học 6,0 4,1 14,3 1,7 26,1 
Khác 0,6 0,8 0,0 0,9 2,3 
Tổng số 26,8 53,9 14,6 4,6 100,0 

KT4      
Có tay nghề 6,4 1,2 0,1 0,1 7,7 
Lao động giản đơn 27,7 30,9 0,3 1,4 60,4 
Đi học 11,7 5,6 9,8 1,3 28,3 
Khác 1,9 1,0 0,2 0,4 3,6 
Tổng số 47,7 38,7 10,4 3,2 100,0 

Ghi chú: Định nghĩa các loại hình đăng ký cư trú, xem TCTK và UNFPA (2005) 
 

Xem xét thời kỳ từ sau khi di chuyển lần gần nhất đến thời điểm điều tra, điểm 
đáng lưu ý là tỷ trọng rất cao người di cư, đặc biệt trong nhóm KT1 và KT2, di chuyển 
từ nhóm đi học. Rõ ràng rằng, sinh viên, học sinh có xu hướng chuyển đến những công 
việc có tay nghề hơn là làm những công việc giản đơn.  
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Biểu 4.4: Phân bố phần trăm nghề nghiệp sau khi di chuyển lần đầu 
và nghề nghiệp hiện tại chia theo loại đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại 

 

Nghề nghiệp hiện tại Nghề nghiệp sau khi  
di chuyển lần đầu 

 Có tay nghề Lao động 
giản đơn Đi học Khác Tổng số 

Không đăng ký      
Có tay nghề 20,8 1,4 0,0 1,4 23,6 
Lao động giản đơn 2,1 47,2 0,0 6,2 55,6 
Đi học 1,4 0,7 4,2 3,5 9,7 
Khác 1,4 3,5 0,0 6,2 11,1 
Tổng số 25,7 52,8 4,2 17,4 100,0 

KT1      
Có tay nghề 16,1 1,5 0,0 0,2 17,7 
Lao động giản đơn 2,2 55,9 0,2 2,0 60,3 
Đi học 8,7 1,8 1,1 1,5 13,1 
Khác 2,8 4,4 0,0 1,7 8,9 
Tổng số 29,7 63,6 1,3 5,3 100,0 

KT2      
Có tay nghề 57,8 0,4 0,4 0,8 59,4 
Lao động giản đơn 1,6 13,5 0,4 1,2 16,8 
Đi học 13,5 0,4 3,3 2,1 19,3 
Khác 2,1 1,2 0,0 1,2 4,5 
Tổng số 75,0 15,6 4,1 5,3 100,0 

KT3      
Có tay nghề 25,0 1,2 0,0 0,7 26,9 
Lao động giản đơn 1,9 50,2 0,0 1,7 53,9 
Đi học 7,6 1,2 4,6 1,3 14,6 
Khác 1,8 2,2 0,0 0,6 4,6 
Tổng số 36,3 54,8 4,5 4,3 100,0 

KT4      
Có tay nghề 45,1 0,7 0,0 1,9 47,7 
Lao động giản đơn 3,8 32,3 0,1 2,4 38,7 
Đi học 4,1 0,9 4,0 1,4 10,4 
Khác 1,0 1,0 0,0 1,1 3,2 
Tổng số 54,1 35,0 4,1 6,8 100,0 

 Ghi chú: Định nghĩa các loại hình đăng ký cư trú, xem TCTK và UNFPA (2005) 
 
4.1.1 Thời gian từ khi chuyển đến nơi ở mới cho tới khi tìm được việc làm đầu tiên  
 

Như đã thảo luận trong phần trên, tìm việc làm là lý do chính khiến người lao 
động di cư. Tình trạng thiếu việc làm ổn định và thu nhập thấp là những khó khăn chủ 
yếu mà người di cư gặp phải sau khi chuyển đến nơi ở mới. Câu hỏi quan trọng không 
những liên quan đến người di cư, mà còn liên quan đến cả những nhà hoạch định chính 
sách là người di cư mất bao nhiêu thời gian để tìm việc tại nơi họ chuyển đến.  
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Trong nghiên cứu này, thời gian tìm việc được đo bằng số tuần mà một người 
di cư trải qua kể từ khi đặt chân đến nơi ở mới cho đến khi tìm được công việc đầu 
tiên. Những người không thể tìm được việc vào thời điểm phỏng vấn được xem là 
những trường hợp bị loại bỏ trong phân tích. Do di cư với mục đích tìm việc làm khác 
nhiều so với các lý do khác, vì vậy phân tích này chỉ xem xét các trường hợp di cư vì 
lý do việc làm10.  
 

Sau khi đến nơi ở mới, hầu hết người di cư tìm được công việc rất nhanh, Hình 
4.2 cho thấy xác suất tìm việc của nam và nữ giảm rất nhanh sau vài tuần cư trú tại nơi 
ở mới. Khoảng một phần tư đối tượng điều tra di chuyển vì lý do công việc đã tìm 
được việc làm dưới một tuần lễ sau khi di chuyển lần gần nhất, và 86% người trả lời 
tìm được việc làm trong tháng đầu tiên sau khi chuyển đến.  

 
Hình 4.2: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất  

đến khi nhận được việc làm đầu tiên và giới tính 
 

 
 
Hình 4.2 cho thấy phụ nữ cần nhiều thời gian tìm việc hơn nam giới11. Tính 

trung bình, phụ nữ cần 5 tuần và nam giới cần 4 tuần để tìm được công việc đầu tiên. 
Tuy nhiên, thời gian tìm việc khác nhau theo loại hình đăng ký hộ khẩu (xem Hình 
4.3). Đồ thị trên hình cho thấy người di cư diện KT2 tìm việc làm nhanh hơn so với 
các nhóm khác. Cụ thể, xuất hiện sự hoán đổi giữa những người di cư thuộc diện đăng 
ký KT1, KT3 và KT4. Nhóm KT1 (có hộ khẩu thường trú) tìm việc nhanh hơn nhóm 
KT3, trong khi nhóm này tìm việc nhanh hơn nhóm KT4 trong vòng vài tuần đầu sau 
khi đến. Sau giai đoạn này, trong số những người di cư chưa tìm được việc, người di 

                                                 
10 Những người di cư với những lý do không liên quan đến việc làm như hôn nhân, đoàn kết gia đình hoặc học 
tập không có hay có ít động cơ tìm việc làm và vì vậy thời gian tìm việc sau khi đến nơi ở mới sẽ có thể dài hơn.  
11 Kết quả kiểm định cho thấy sự khác biệt đạt mức ý nghĩa thống kê. 
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cư thuộc diện KT4 (đăng ký tạm thời) có nhiều khả năng tìm được việc làm nhất, sau 
đó là người di cư thuộc diện KT3, và cuối cùng là người di cư thuộc diện KT1. 

 
Hình 4.3: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất  
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và loại hình đăng ký hộ khẩu 

 

 
 
Kết quả trên Hình 4.3 cho thấy người di cư diện KT3 và KT4 gặp nhiều khó 

khăn hơn trong tìm kiếm việc làm so với hai nhóm KT1 và KT2, nhưng trên thực tế, 
họ rất tích cực tìm việc. Mặt khác, nhân khẩu KT1 và KT2 tuy có nhiều thuận lợi tìm 
việc hơn, nhưng nhóm này lại có xu hướng kén việc hơn, tức là họ có thể sẵn lòng chờ 
đợi một công việc tốt, hoặc không thực sự tích cực tìm việc sau khi chuyển đến nơi ở 
mới, mặc dù họ di chuyển để tìm việc. Trong nhiều trường hợp, công việc của nhóm 
này đã được sắp đặt trước khi di chuyển thông qua mạng lưới xã hội của người thân, 
bạn bè tại nơi đến.  
 

Sự khác nhau đáng kể theo khu vực cư trú hiện tại và loại hình nơi cư trú cũng 
được quan sát trong phân tích này. Hình 4.4 trình bày sự biến thiên theo thời gian từ 
khi đến cho đến khi tìm được công việc đầu tiên theo khu vực cư trú hiện tại. 
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Hình 4.4: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất 
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và khu vực cư trú 

 

 
Có sự khác biệt rõ ràng giữa các khu vực (Hình 4.4). Đường đồ thị giảm nhanh 

đối với nhóm di cư đến Tây Nguyên, tiếp theo là khu vực phía Bắc (Hà Nội và khu 
kinh tế Đông Bắc) và giảm chậm nhất đối với nhóm di cư ở phía Nam (thành phố Hồ 
Chí Minh và khu công nghiệp Đông Nam bộ). Nói cách khác, so với các khu vực điều 
tra khác thì lao động di cư đến các tỉnh Đông Nam bộ cần nhiều thời gian để tìm việc 
hơn. Nguyên nhân có thể là các nghề liên quan đến sản xuất công nghiệp ở khu vực 
này đòi hỏi tay nghề cao hơn. Đúng như giả định, người di cư đến các tỉnh Tây 
Nguyên có việc làm nhanh hơn người đến các khu vực khác, bởi chủ yếu họ tự làm 
việc trong lĩnh vực nông nghiệp cho bản thân hoặc gia đình. 
 

Kết quả phân tích còn cho thấy lao động di cư đến thành thị cần nhiều thời gian 
tìm việc hơn là lao động di cư đến nông thôn. Như giả định, không có sự khác biệt 
đáng kể trong thời gian tìm việc đối với người di cư đến thành phố lớn hay thị xã, thị 
trấn. Mặc dù các thành phố lớn có khả năng cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn nông 
thôn, kết quả nói trên phản ánh khoảng cách giữa cung và cầu trong việc giải quyết 
việc làm ở thành thị. Có thể nhiều cơ hội việc làm tồn tại ở đô thị, nhưng người di cư 
không hội đủ các điều kiện hoặc không biết được các cơ hội đó. Cũng có thể ngay từ 
khi đặt chân đến nơi ở mới thì việc làm, đất đai đã sẵn có cho người di cư đến địa bàn 
nông thôn và họ chỉ dành rất ít thời gian để tìm cho mình một công việc phù hợp. 

 
 
 
 
 

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

Xác suất

0 20 40 60
Số tuần

Hà Nội Khu Kinh tế Đông bắc 
Tây Nguyên TP Hồ Chí Minh 
Khu Công nghiệp Đông Nam bộ

Ghi chú: Ước lượng sống Kaplan-Meier



Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện cuộc sống |   27 

Hình 4.5: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất 
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và loại nơi cư trú 

 

 
 

Mạng lưới xã hội tại địa bàn nơi đến cũng có thể có ảnh hưởng đến khoảng thời 
gian tìm việc của người di cư. Những ai có người thân như cha/mẹ, vợ/chồng, con, họ 
hàng ruột thịt tại nơi đến cần nhiều thời gian nhất để tìm việc làm (Hình 4.6). So với 
nhóm này, những người không có họ hàng thân thích tại nơi đến cần ít thời gian tìm 
việc hơn. 
 

Đối với những người có họ hàng xa, bè bạn hay người đồng hương tại nơi đến 
thì  cần ít thời gian nhất để tìm việc. Kết quả nói trên không có nghĩa rằng họ hàng 
thân thích không giúp rút ngắn thời gian tìm việc của người di cư, mà nói đúng hơn là 
tác động của mạng lưới xã hội tại nơi đến có thể phân tích theo hai hướng khác nhau, 
tuỳ thuộc vào mức độ quan hệ trong mạng lưới xã hội thân quen. Được họ hàng, người 
thân hỗ trợ về kinh tế như nhà ở, cho vay tiền sẽ giúp cho người di cư có điều kiện thời 
gian nhiều hơn để tìm được việc phù hợp nhất.  
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Hình 4.6: Xác suất tìm việc chia theo số tuần từ lần di chuyển gần nhất  
đến khi nhận được việc làm đầu tiên và mạng lưới xã hội của người di cư tại nơi đến 

 

 
 
4.1.2 Thông tin và sử dụng các cơ sở giới thiệu việc làm 
 

Một trong những kênh tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm là các trung 
tâm giới thiệu việc làm do các cơ sở quốc doanh hoặc tư nhân quản lý. Các trung tâm 
này hỗ trợ lao động nói chung và lao động di cư nói riêng trong việc tìm kiếm các 
thông tin việc làm, và giới thiệu những công việc phù hợp với khả năng của họ. Vì thế, 
người ta cho rằng các trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò rút ngắn thời gian tìm 
việc của người lao động, và dịch vụ hỗ trợ việc làm này có ý nghĩa lớn đối với những 
lao động mới đến địa bàn nhập cư. 
 

Mặc dù số lượng các trung tâm giới thiệu việc làm tăng và mở rộng quy mô 
hoạt động trong thời mở cửa, đặc biệt là trong những năm 90, kết quả điều tra cho thấy 
người di cư biết rất ít các trung tâm này (Biểu 4.5). Chỉ có 19% đối tượng điều tra trả 
lời rằng có biết các trung tâm dịch vụ việc làm. Khi giới hạn phân tích riêng cho nhóm 
di cư với lý do tìm việc, thì con số này cũng không vượt quá 23%. 
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Biểu 4.5: Phân bố phần trăm người di cư biết các trung tâm giới thiệu việc làm 
 

Cơ sở của tư nhân 
Cơ sở của nhà nước  

Không biết Có biết 
Tổng số 

Không biết   81,0 (77,0)  8,0 (10,0)  89,0 (87,0) 

Có biết   7,0 (8,0)   4,0 (5,0)  11,0 (13,0) 

Tổng số   88,0 (85,0) 12,0 (15,0) 100,0 (100,0) 

Số lượng 4.402 (2.325) 596 (403) 4.998 (2.728) 

Ghi chú:  Kết quả phân tích chung cho tất cả người di cư; trong ngoặc là kết quả phân tích riêng cho 
nhóm di cư với mục đích tìm việc. 

  
Hình 4.7: Phần trăm sử dụng các trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước và tư nhân 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Việc sử dụng các dịch vụ giới thiệu và hỗ trợ việc làm còn nhiều hạn chế. Chỉ 

có 56% trong số người di cư di chuyển để tìm việc biết đến các cơ sở giới thiệu việc 
làm của nhà nước là thực sự có sử dụng dịch vụ này. Con số này đối với các cơ sở của 
tư nhân là 59% (Hình 4.7). Nhìn chung, dưới 14% lao động di cư với mục đích tìm 
việc là thực sự sử dụng các dịch vụ giới thiệu việc làm. Kết quả trên phần nào phản 
ánh vai trò yếu kém của các cơ sở giới thiệu việc làm, mặc dù có những đòi hỏi không 
nhỏ về chi phí đăng ký ban đầu đối với người lao động và những yêu cầu về chuyên 
môn, trình độ bằng cấp, mà không phải lao động di cư nào cũng có thể đáp ứng. 
 
4.1.3  Các yếu tố quyết định độ dài thời gian tìm việc của người di cư  
 

Trong phần này, chúng tôi đi sâu xem xét thời gian tìm việc từ khi chuyển đến 
cho đến khi nhận được việc làm đầu tiên. Vấn đề đặt ra là liệu các yếu tố giữ nguyên 
ảnh hưởng sau khi kiểm soát các biến đồng khả năng khác. Chỉ những trường hợp di 
cư với lý do tìm việc mới được đưa vào trong phân tích. 
 

Mô hình ước lượng được sử dụng là hàm hồi quy Weibull. Trong công thức 
dưới đây, xác suất nhận được việc làm đầu tiên sau khi di cư là 1-S(t), trong đó S(t) là 
hàm sống sót và t là độ dài thời gian từ khi đến cho đến khi tìm việc làm đầu tiên. Các 

Sử dụng Trung tâm giới thiệu
việc làm Nhà nước  

Sử dụng
56% 

Không sử
dụng 
44% 

Sử dụng Trung tâm Giới thiệu
Việc làm tư nhân 

Sử dụng
59% 

Không
sử dụng

41% 



30   |   Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện cuộc sống 

tham số của mô hình này được sử dụng nhằm ước lượng thời gian tìm việc của người 
di cư kể từ lúc chuyển đến cho đến khi tìm được việc làm đầu tiên.   
 

Giả định rằng biến số thời gian tìm việc T có phân bố xác suất liên tục f(t) trong 
đó t là giá trị của biến số T tại một thời điểm nhất định, hàm phân bố tích luỹ của T 

được xác định bằng công thức: )Pr()()(
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F(t). Tỷ số hàm rủi ro, hay xác suất một người di cư không tìm được việc làm vào thời 
điểm t kể từ khi chuyển đến, được ước tính bằng công thức:  
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Việc ước lượng hàm rủi ro được tiến hành với các tỷ số rủi ro phụ thuộc phần 

lớn vào các biến số giải thích và kiểm soát có trong mô hình. Biểu 4.6 trình bày kết 
quả ước lượng mô hình hồi quy Weilbull nhằm dự báo xác suất tìm được việc làm đầu 
tiên của người di cư kể từ khi chuyển đến12. 
 

Trong Biểu 4.6, cột đầu tiên trình bày các biến số độc lập hoặc các yếu tố quyết 
định tiềm năng có trong mô hình, có thể ảnh hưởng đến thời gian tìm được việc làm 
đầu tiên sau khi di cư. Cột thứ hai của biểu bao gồm các tỷ số rủi ro thu được thông 
qua tính toán mô hình hồi quy. Hai cột cuối cùng của biểu chứa giá trị cận trên và cận 
dưới của khoảng tin cậy 95%. Các mức ý nghĩa thống kê được ấn định 90%, 95% và 
99% độ tin cậy. 
 

Kết quả trong Biểu 4.6 cho thấy nam giới di cư tìm được việc làm nhanh hơn so 
với nữ di cư trong thời kỳ từ khi chuyển đến cho đến khi tìm được việc làm đầu tiên. 
Do tất cả đối tượng trong mẫu phân tích này đều có nhu cầu tìm việc nên kết quả trên 
thực sự phản ánh vị thế bất lợi của phụ nữ di cư trên thị trường lao động hiện nay. 
 

Một trong những phát hiện đáng lưu ý là tình trạng đăng ký hộ khẩu không ảnh 
hưởng đáng kể đến thời gian tìm việc của người di cư. Kết quả phân tích hồi quy hai 
biến (không trình bày ở đây) cho thấy giá trị tỷ số rủi ro cho nhóm người di cư diện 
KT1 và KT4 thấp hơn đáng kể (20-22% tương ứng) so với đối tượng không đăng ký 
hộ khẩu (ở mức 90% độ tin cậy). Trong khi đó, nhóm nhân khẩu diện KT3 có tỷ số rủi 
ro tương đối thấp hơn (24%) so với nhóm không đăng ký (với 95% độ tin cậy). Kết 
quả phân tích từ 2 mô hình hồi quy cho phép rút ra những nhận định sau: (1) Tác động 
của tình trạng đăng ký hộ khẩu đến thời gian tìm việc chịu ảnh hưởng của một số đặc 
điểm mang tính lựa chọn của mỗi nhóm di cư; (2) Quan trọng hơn là tình trạng đăng 
ký hộ khẩu không phải là nhân tố chủ yếu quyết định độ dài thời gian tìm việc của 
người di cư. Đây là một dấu hiệu tốt đối với người di cư tạm trú, vì đăng ký không 
phải là một rào cản đáng kể đối với họ khi tìm việc trên thị trường lao động.  
 

                                                 
12 Thực tế xác suất này nghịch đảo với thời gian tìm việc. Xác suất càng cao thì thời gian tìm việc càng ngắn. 
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Kết quả còn cho thấy đối với những trường hợp di cư gần nhất thì thời gian tìm 
được việc làm càng ngắn. Có thể có hai cách giải thích khác nhau cho phát hiện trên. 
Một mặt, có thể do cơ hội việc làm tăng theo thời gian do tác động của tốc độ tăng 
trưởng kinh tế liên tục ở Việt Nam khiến cho người di cư dễ tìm việc hơn. Mặt khác, 
có thể rằng thị trường việc làm đang trở nên cạnh tranh hơn và lao động di cư cũng 
tăng nhanh về số lượng, dẫn đến tình trạng người di cư không thể đắn đo lựa chọn 
công việc, họ phải chấp nhận nếu như không muốn bị thất nghiệp. Cả hai cách giải 
thích đều hợp lý trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đem lại nhiều 
cơ hội việc làm hơn và sự tăng nhanh của lượng người di cư. Dù vì lý do nào đi nữa, 
thì xu hướng người di cư tìm được việc làm nhanh hơn tại địa bàn nơi đến là một dấu 
hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung và cho người di cư nói riêng. 
 

Sau khi kiểm soát đối với các biến số khác có trong mô hình hồi quy, kết quả 
cho thấy người dân tộc ít người di cư mất thời gian tìm việc lần đầu nhiều hơn so với 
người Kinh di cư (xem Biểu 4.6). Điều này cho thấy, người dân tộc ít người vẫn là một 
nhóm xã hội thiệt thòi đang rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt chính sách. Hơn nữa, 
lao động di cư người dân tộc ít người cần được hỗ trợ việc làm không chỉ tại những 
nơi họ ra đi, mà còn ở cả những nơi họ đặt chân đến. 
 

So với nhóm trẻ thì những người di cư nhiều tuổi hơn có khả năng tìm được 
việc nhanh hơn. Điều này phản ánh kinh nghiệm sống nhiều hơn, cũng như mong 
muốn ổn định cuộc sống của nhóm người nhiều tuổi. Với nhóm di cư đã có gia đình thì 
mong muốn sớm ổn định việc làm là một động lực thúc đẩy họ tìm việc nhanh hơn so 
với những người chưa có gia đình. Do phải chịu sức ép về kinh tế nhiều hơn, nên so 
với nhóm chưa kết hôn thì nhóm di cư đã có vợ/chồng cần phải nhanh chóng tìm việc 
để đảm bảo sinh kế cho cuộc sống của bản thân và gia đình. 
 

Ngược với dự kiến ban đầu, những người di cư có trình độ học vấn cao hơn 
dành nhiều thời gian tìm việc hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn. 
Tuy nhiên, do những người có học vấn nói chung và người di cư có trình độ học vấn 
nói riêng đều mong muốn tìm được công việc phù hợp với khả năng chuyên môn của 
mình nên quá trình tìm việc của họ đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Người có học vấn cao 
cũng thường có được nguồn lực cho phép họ kéo dài thời gian tìm việc để có được 
công việc thích hợp cho mình.  
 

Số liệu trình bày trong Biểu 4.6 cho thấy vai trò tích cực của mạng lưới xã hội 
trong việc rút ngắn thời gian tìm việc của người di cư. Sự trợ giúp không nhận được từ 
những người ruột thịt, mà chủ yếu là do họ hàng xa, bạn thân cũng như người đồng 
hương hiện đang sống và làm việc cùng với người di cư trên địa bàn nơi họ chuyển 
đến. 

 
So với những đối tượng di cư một mình, thời gian dành để tìm việc làm của 

người di cư cùng với người khác kéo dài hơn. Có thể nhóm này cùng nhau chia sẻ chi 
phí và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tìm việc, lợi thế này cho phép họ có thể dành 
thời gian tìm việc lâu hơn trong khi vẫn hạn chế được rủi ro. 
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Nơi sinh không có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian tìm việc, nhưng nơi cư trú 
hiện tại của người di cư lại có tác động rõ nét. Thời gian tìm việc làm của người di cư 
chuyển đến địa bàn nông thôn là ngắn nhất so với những trường hợp di cư vào đô thị. 
Người di cư đến thành phố lớn có thời gian tìm việc dài nhất, trong khi những người 
đến các thị trấn, thị xã có thời gian tìm việc vừa phải. Trên thực tế cơ hội việc làm 
thường sẵn có ở các thành phố lớn. Vì thế, các kết quả này có thể không phản ánh đầy 
đủ sự sẵn có việc làm ở khu vực thành thị, mà đúng hơn chúng phản ánh bản chất yếu 
kém của công việc mà người di cư đến địa bàn nông thôn phải chấp nhận.  
 

Đối với những người di cư đến thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn 
nhất nước, thời gian tìm việc là ngắn nhất. Mặc dù sự khác biệt trong kết quả phân tích 
không đạt mức ý nghĩa thống kê, song những người di cư đến các tỉnh Tây Nguyên 
làm ăn có khả năng tìm việc khá nhanh, thậm chí nhanh hơn so với người di cư đến Hà 
Nội. Đáng lưu ý là so với các khu vực khác, lao động di cư đến các tỉnh Đông Nam bộ 
cần nhiều thời gian để tìm việc hơn. Kết quả này khó giải thích vì có nhiều nhà máy, 
khu công nghiệp tập trung ở Khu công nghiệp Đông Nam bộ, và nhìn chung cơ hội 
việc làm là sẵn có. Trên thực tế, khả năng này có thể tăng lên, vì người di cư có thể 
mất nhiều thời gian để tìm và lựa chọn một trong nhiều cơ hội. 
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Biểu 4.6: Kết quả ước lượng từ mô hình hồi quy Weilbull, 
dự báo những nhân tố có ảnh hưởng đến thời gian tìm việc làm của người di cư 

 
Biến số Tỷ số rủi ro 95% khoảng tin cậy 

Nữ 0,851 ** 0,775 0,934 
Tuổi khi chuyển đến 1,011 ** 1,003 1,019 
Năm chuyển đến      

1999/2000 (n.đ.s) 1  -- -- 
2001 0,999  0,865 1,155 
2002 1,397 ** 1,209 1,615 
2003 1,737 ** 1,502 2,008 
2004 2,596 ** 2,203 3,059 

Tình trạng hôn nhân     
Chưa kết hôn (n.đ.s) 1  -- -- 
Hiện có vợ/có chồng  1,169 * 1,036 1,319 
Ly hôn/ly thân/goá 1,176  0,824 1,679 

Dân tộc thiểu số (so với dân tộc Kinh)  0,75 ** 0,616 0,975 
Học vấn trước khi di cư 0,66 ** 0,948 0,984 
Tình trạng đăng ký hộ khẩu     

Không đăng ký (n.đ.s) 1  -- -- 
KT1 1,011  0,748 1,368 
KT2 1,247  0,923 1,685 
KT3 1,110  0,855 1,441 
KT4 1,159  0,893 1,502 

Nơi cư trú hiện tại     
Thành phố lớn (n.đ.s) 1  -- -- 
Thị xã/thị trấn 1,727 ** 1,394 2,139 
Nông thôn 2,343 ** 1,879 2,923 

Nơi sinh      
Thành phố lớn (n.đ.s) 1  -- -- 
Thị xã/thị trấn 0,821  0,548 1,229 
Nông thôn 0,900  0,615 1,316 

Di cư cùng với người khác 0,781 ** 0,707 0,862 
Mạng lưới xã hội ở nơi đến     

Không quen biết ai (n.đ.s) 1  -- -- 
Có bố mẹ/vợ chồng/con 0,961  0,780 1,185 
Người thân ruột thịt 0,923  0,804 1,060 
Họ hàng xa 1,189 * 1,038 1,361 
Bè bạn/đồng hương 1,234 ** 1,062 1,433 

Biết trung tâm hỗ trợ việc làm     
Không biết (n.đ.s) 1  -- -- 
Biết trung tâm nhà nước 0,969  0,821 1,145 
Biết trung tâm tư nhân 0,830 * 0,712 0,968 
Biết cả hai loại trung tâm 0,887 + 0,677 1,013 

Khu vực nơi cư trú     
Hà Nội (n.đ.s) 1  -- -- 
Khu Kinh tế Đông bắc 0,857  0,688 1,066 
Tây Nguyên 1,120  0,846 1,485 
Thành phố Hồ Chí Minh 1,201 * 1,006 1,433 
Khu Công nghiệp Đông Nam bộ 0,501 ** 0,397 0,632 

Số trường hợp 2034    
Xác suất p 0,89    
LR λ 2(28) 489,71    
Log likelihood -3214,92    

 Ghi chú: n.đ.s - là nhóm đối sánh; ** p<0,01, * p<0,05, + p<0,10  
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4.2  Tình trạng hôn nhân trong cuộc đời người di cư 
 

Những kết quả nghiên cứu hiện có về tình trạng hôn nhân của người di cư cho 
thấy nhìn chung những người chưa kết hôn có xu hướng di cư nhiều hơn (xem TCTK 
và UNDP, 2001). Kết quả phân tích ở đây cũng đồng thuận với nhận định này (Biểu 
4.7). Theo kết quả điều tra, khoảng 42% người di cư chưa vợ/chưa chồng, 57% đã có 
vợ/có chồng và số còn lại là những người có đời sống hôn nhân tan vỡ (ly hôn, ly thân, 
goá). Đối với những người không di cư, các con số tương ứng là 16%, 79% và 5%. Tỷ 
trọng người di cư trong nhóm hiện chưa vợ/chưa chồng cao hơn đáng kể, trong khi tỷ 
trọng người di cư trong nhóm đã có vợ/có chồng thấp hơn. Không phân biệt tình trạng 
di cư, có thể nhận định rằng so với nam giới tỷ trọng phụ nữ ly hôn, goá cao hơn.  

 
Biểu 4.7: Phân bố phần trăm đối tượng điều tra 

chia theo tình trạng hôn nhân vào thời điểm điều tra, tình trạng di cư và giới tính 
 

Người di cư Người không di cư 
Tình trạng hôn nhân 

Nam Nữ Nam Nữ 

 Chưa vợ/chưa chồng 42,0 40,0 16,0 15,0 

 Có vợ/có chồng 57,0 56,0 82,0 77,0 

 Khác * 1,0 4,0 2,0 8,0 

 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Số lượng 2.151 2.847 2.322 2.687 

  Ghi chú: *Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá  
 

Mặc dù số liệu trong Biểu 4.8 không cho phép xác định trình tự thời gian giữa 
sự kiện di cư và kết hôn, nhưng nó cho biết tình trạng hôn nhân của người di cư tại 
thời điểm trước và sau khi di chuyển lần đầu của nam và nữ. Sau khi di cư, khả năng 
kết hôn trong nhóm nữ chưa chồng là cao hơn so với nam chưa vợ. Trong khi chỉ có 
7% nam giới chưa vợ di cư kết hôn vào năm ngay sau khi di cư, thì tỷ trọng này ở nữ 
lên đến 14%. Kết quả trên phản ánh tuổi kết hôn lần đầu của nữ thấp hơn so với nam, 
song nhìn chung kết quả cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa di cư và hôn nhân. Do 
khoảng thời gian liên quan đến hai sự kiện nêu trên trong lịch sử cuộc sống của người 
di cư là quá lớn, nên khó có thể cho phép khẳng định được di cư vì mục đích kết hôn, 
hay kết hôn dẫn đến di cư. 
 

Số liệu trong Biểu 4.8 phản ánh tình trạng yếu thế hơn của lao động nữ di cư so 
với nam giới, nguy cơ hôn nhân bị đổ vỡ lớn hơn đối với nữ trong năm đầu tiên sau 
khi di cư. Hầu như nam giới di cư không gặp phải nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, trong khi 
đó con số này với nữ giới là 2%. Một lần nữa, trình tự của mối quan hệ này là không 
rõ ràng, bởi vì di cư có thể dẫn đến hôn nhân tan vỡ, nhưng ngược lại sau khi hôn nhân 
tan vỡ thì nữ giới phải ra đi. 
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Biểu 4.8: Phân bố phần trăm người di cư chia theo 

tình trạng hôn nhân vào năm trước và sau khi di chuyển lần đầu và giới tính 
 

Tình trạng hôn nhân vào năm  
ngay sau khi di chuyển lần đầu Tình trạng hôn nhân 

trước khi di chuyển lần 
đầu  

Chưa 
vợ/chưa 
chồng 

Có vợ, có 
chồng Khác* 

Tổng số Số lượng Phần 
trăm 

Nam     
Chưa vợ 93,0  7,0  - 100,0  1.465 70,0  
Có vợ - 100,0 0,0 ** 100,0  638 30,0  
Khác* - 12,0 **  88,0 ** 100,0    8 0,0  

Nữ       
Chưa chồng 86,0  14,0 - 100,0  1.865 66,0  
Có chồng - 98,0 2,0 100,0  913 32,0  
Khác* - 9,0 ** 91,0 100,0  54 2,0  

Chung       
Chưa vợ/chưa chồng 89,0  11,0 - 100,0  3.330 67,0  
Có vợ/có chồng - 99,0  1,0 100,0  1.551 32,0  
Khác* -   10,0 **   90,0 100,0  62 1,0  

Tổng số 60,0  38,0  2,0 100,0 4.943 100,0 
 Ghi chú: * Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá  

  ** Dưới 10 trường hợp 
 
Số liệu trong Biểu 4.9 so sánh tình trạng hôn nhân của người di cư vào hai thời 

điểm: năm đầu tiên sau khi chuyển đến và tại thời điểm điều tra. Kết quả cho thấy tỷ 
trọng người di cư chưa từng kết hôn cao hơn rất nhiều vào năm đầu tiên sau khi di cư 
(tương ứng là 60% chưa từng kết hôn, 38% có vợ/chồng và xấp xỉ 1% ly hôn, ly thân, 
goá)  
 

Biểu 4.9: Phân bố phần trăm người di cư chia theo 
tình trạng hôn nhân vào năm đầu sau khi di chuyển và thời điểm hiện tại và giới tính 

 
Tình trạng hôn nhân vào thời điểm 

hiện tại Tình trạng hôn nhân 
trong năm đầu sau khi di 

chuyển lần đầu  
Chưa 

vợ/chưa 
chồng 

Có vợ, có 
chồng 

Khác* Tổng số Số lượng Phần 
trăm 

Nam     
Chưa vợ 64,0 36,0 0,0 ** 100,0  1366 65,0  
Có vợ - 99,0  1,0 ** 100,0  737 35,0  
Khác* - 25,0 ** 75,0 ** 100,0  8 ** 0,0  

Nữ       
Chưa chồng 70,0 29,0 1,0 100,0  1613 57,0  
Có chồng - 97,0 3,0 100,0  1149 41,0  
Khác* - 7,0 ** 93,0 100,0  70 2,0  

Chung       
Chưa vợ/chưa chồng 67,0 32,0 1,0 100,0  2979 60,0  
Có vợ/có chồng - 98,0 2,0 100,0  1886 38,0  
Khác* - 9,0 91,0 100,0  78 2,0  

Tổng số 41,0 57,0 2,0 100,0 4943 100,0 
 Ghi chú: * Nhóm này bao gồm các trường hợp ly hôn, ly thân, goá. 
     ** Dưới 10 trường hợp. 
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Kết quả cho thấy, nếu chỉ xem xét tình trạng hôn nhân tại thời điểm điều tra thì 
sẽ ước lượng thiếu tỷ trọng người di cư chưa từng kết hôn tại thời điểm di cư. Người di 
cư chưa từng kết hôn chủ yếu bao gồm công nhân trẻ ở các khu công nghiệp và sinh 
viên ở các thành phố lớn. 
 

Do độ tuổi kết hôn lần đầu khác nhau nên tỷ trọng nam giới chưa vợ tại thời 
điểm năm đầu tiên sau khi di chuyển lần đầu cao hơn so với nữ chưa chồng (65% so 
với 57%). Sau khi di chuyển lần đầu, nữ di cư có xu hướng đổ vỡ hôn nhân nhiều hơn 
nam giới. Số liệu trong Biểu 4.9 còn cho thấy khả năng kết hôn của nữ di cư chưa 
chồng thấp hơn so với nam chưa vợ. Các phát hiện này phản ánh tình trạng dễ bị tổn 
thương của lao động nữ di cư đến các khu công nghiệp và đô thị ở Việt Nam như đã 
được đề cập trong một nghiên cứu gần đây (xem Đặng, 2005). 

 
4.3  Học vấn trong cuộc đời người di cư  
 

Trình độ học vấn, đo bằng số năm đi học, có xu hướng thay đổi theo thời gian 
và không gian. Trên thực tế, có nhiều người di cư vì mục đích học lên. Cũng có những 
trường hợp đã có trình độ học vấn cao trước khi di cư lần đầu. Tuy nhiên, những nhận 
định này không được thấy rõ qua các kết quả thu được ở phân tích sâu này. 

 
Biểu 4.10:  Số năm đi học trung bình tại những thời điểm khác nhau  

trong cuộc đời người di cư chia theo giới tính 
 

Số năm đi học trung bình (năm) 
Thời điểm 

Nam Nữ 

 Trước khi di chuyển lần đầu  9,1 (3,06) 8,9 (2,93) 

 Trước khi di chuyển lần gần nhất 9,2 (3,15) 9,0 (3,03) 

 Vào thời điểm điều tra 9,5 (3,47) 9,2 (3,23) 

 Số lượng 2.110 2.828 

 Ghi chú: Giá trị của độ lệch chuẩn để trong ngoặc 
 
Số liệu trong Biểu 4.10 cho thấy vào các thời điểm trước khi di chuyển lần đầu 

và lần gần nhất, số năm đi học trung bình của người di cư là 9 và 9,2 năm và con số 
này chỉ tăng nhẹ vào thời điểm điều tra (9,3 năm). Nhìn chung, thời gian đi học của 
nam giới dài hơn của phụ nữ. Kết quả bước đầu cho thấy rằng di cư không liên kết với 
sự tăng đáng kể của trình độ học vấn, và đương nhiên là không phải tất cả mọi người 
di cư cũng vì mục đích theo học cao hơn. Chỉ có 7,2% nam giới di cư và 4,8% phụ nữ 
di cư (di chuyển lần gần nhất) vì mục đích học tập (xem TCTK và UNFPA, 2005).  
 

Biểu 4.11 trình bày số năm đi học trung bình tại các thời điểm khác nhau của 
người di cư theo tình trạng đăng ký hộ khẩu. Nhóm hộ khẩu KT2 có học vấn cao nhất. 
Đáng lưu ý là những người di cư diện KT3 và KT4 có trình độ học vấn cao hơn nhóm 
di cư KT1 và nhóm không đăng ký. Kết quả này không có gì ngạc nhiên khi mà phần 
lớn người di cư KT1 là lao động nông nghiệp di cư lên Tây Nguyên. Tuy nhiên, kết 
quả còn cho thấy phần lớn những người di cư không tiếp tục học lên cùng với quá 
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trình di cư. Vào năm trước khi di chuyển lần đầu, 85% nam và 88% nữ có cùng trình 
độ học vấn (cùng số năm đi học trung bình) so với thời điểm vào năm sau khi di cư.  
 

Biểu 4.11: Số năm đi học trung bình của người di cư tại những thời điểm khác nhau 
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại nơi cư trú hiện tại 

 

Số năm đi học trung bình (năm) 
Thời điểm Không 

đăng ký KT1 KT2 KT3 KT4 

 Trước khi di chuyển lần đầu  8,7 (2,9) 8,4 (3,5) 10,4 (2,0) 8,9 (3,4) 9,0 (2,6) 

 Trước khi di chuyển lần gần nhất 8,8 (3,0) 8,8 (3,9) 10,7 (2,4) 9,2 (3,8) 9,1 (2,7) 

 Vào thời điểm điều tra 8,8 (3,1) 8,8 (4,0) 10,9 (2,5) 9,3 (4,0) 9,2 (2,8) 

 Số lượng 212 449 299 1.592 2.276 

 Ghi chú: Giá trị của độ lệch chuẩn để trong ngoặc 
  

Kết quả phân tích cho thấy lợi thế của nam so với nữ về học vấn (Biểu 4.12). 
Tính trung bình, 15% nam và 12% nữ di cư nâng cao được trình độ học vấn sau khi di 
cư. Điều này cho thấy ảnh hưởng khá mạnh của bất bình đẳng giới đối với học vấn và 
cơ hội học lên ở Việt Nam. Tỷ trọng nhỏ người di cư tiếp tục học thêm và tình trạng 
yếu thế hơn về học vấn của phụ nữ di cư còn phản ánh mục đích di cư vì những lý do 
kinh tế của người di cư.  

 
Biểu 4.12: Phân bố phần trăm thay đổi học vấn của người di cư chia theo giới tính 

 
Nam Nữ 

Học vấn (số năm đi học) 
Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm 

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần đầu 
Giữ nguyên 1.789 85,0 2.486 88,0 
Tăng lên 321 15,0 342 12,0 
Tổng số 2.110 100,0 2.828 100,0 

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần gần nhất 
Giữ nguyên 1.950 92,0  2.635 93,0 
Tăng lên 160 8,0  193 7,0 
Tổng số 2.110 100,0  2.828 100,0 

 
Số liệu về thay đổi học vấn của người di cư phân theo các loại hình đăng ký hộ 

khẩu được trình bày trong Biểu 4.13. Kết quả cho thấy, hầu hết người di cư không thay 
đổi trình độ học vấn của mình sau khi di chuyển. Tuy nhiên, có sự khác nhau về thay 
đổi học vấn giữa các nhóm người di cư khác nhau theo tình trạng đăng ký hộ khẩu tại 
nơi cư trú hiện tại. Nhóm nhân khẩu KT2 có tỷ trọng nâng cao trình độ học vấn cao 
nhất sau khi di chuyển. Tác động chủ yếu của học vấn đối với di cư là khuyến khích 
quá trình này, vì vậy nên xem xét ảnh hưởng của việc hoàn thành từng cấp học đối với 
di cư là khá cần thiết và cần được thực hiện trong một phân tích sâu hơn. 
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Biểu 4.13: Phân bố phần trăm thay đổi học vấn của người di cư 
chia theo tình trạng đăng ký hộ khẩu  

 

Học vấn Không 
đăng ký KT1 KT2 KT3 KT4 

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần đầu 

 Giữ nguyên 92,0 86,0 80,0 85,0 88,0 

 Tăng lên 8,0 14,0 20,0 17,0 12,0 

 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hiện tại so với trước khi di chuyển lần cuối  

 Giữ nguyên 96,0 97,0 89,0 93,0 92,0 

 Tăng lên 4,0 3,0 11,0 7,0 8,0 

 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Số lượng 212 559 299 1.592 2.276 

 
  
4.4  Sinh đẻ trong cuộc đời của người di cư 

 
Cuộc Điều tra di cư Việt Nam năm 2004 bao gồm các câu hỏi về tình trạng sinh 

và chết của con cái người di cư. Phân tích này đặc biệt quan tâm đến mối liên quan 
giữa di cư với các sự kiện đó theo hướng tiếp cận chu trình sống. Kết quả thu được cho 
thấy 65% nam và 57% phụ nữ di cư chưa từng kết hôn trước khi di chuyển lần đầu, 
nên hầu như những đối tượng điều tra (đã từng kết hôn) tại thời điểm điều tra đã lấy 
vợ, lấy chồng và sinh con sau lần di chuyển đầu tiên. Do số lượng trẻ em tử vong quá 
ít, nên việc phân tích mối quan hệ giữa di cư và tử vong trẻ em không được đặt ra ở 
đây. 

 
Số liệu trong Biểu 4.14 cho thấy chỉ có một phần năm số người di cư đã từng 

kết hôn  chưa sinh con vào thời điểm trước khi di chuyển lần đầu và hai phần ba sinh 
con sau khi di cư. Do hầu hết người di cư còn trẻ, nên có thể rằng số này sẽ tiếp tục 
sinh con sau thời điểm điều tra. Khoảng một phần ba người di cư có gia đình đã sinh 
con đầu lòng và một phần ba nữa đã có hai con trước khi di chuyển lần đầu. 
 
 
Biểu 4.14: Số lượng và phân bố phần trăm số con sinh ra trước và sau lần di cư đầu tiên 

trong số những người di cư đã từng kết hôn tại thời điểm điều tra 
 

Số con sinh ra sau khi di cư 
Số con trước khi di cư lần đầu Số lượng Phần trăm 

 Số sinh Tỷ lệ  
0 con  287 18,0 189 0,66  
1 con 500 31,0 173 0,35  
2 con 491 30,0 69 0,14  
3 con 183 11,0 17 0,09  
4+ con trở lên 152 9,0 22 0,14  
Tổng số 1.613 100,0 470 0,29  
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Số liệu trong Biểu 4.15 còn cho thấy rõ thêm rằng 30% số người di cư sinh con 
sau khi di cư lần đầu, không phân biệt tình trạng hôn nhân của họ trước khi di chuyển. 
Tuy nhiên, do số liệu bị "cắt cụt" tại thời điểm điều tra nên tỷ lệ người di cư sinh đẻ 
sau khi di cư lần đầu có thể sẽ cao hơn.  
 

Biểu 4.15: Tình hình sinh đẻ sau khi di chuyển lần đầu  
chia theo tình trạng hôn nhân trước khi di chuyển 

 
Sinh con sau khi di chuyển Tình trạng hôn nhân trước 

khi di cư lần đầu Số lượng Phần trăm Số sinh Tỷ lệ  
Chưa vợ/chưa chồng 3.321 67,0 1.011 0,30  

Đã từng kết hôn 1.613 33,0 470 0,29  

Tổng số 4.934 100,0 1.481 0,30  

 
 
V. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH  

 
5.1  Tóm tắt một số phát hiện chính 

 
Mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu mối quan hệ giữa di cư và các 

sự kiện khác của cuộc sống. Phân tích tập trung xem xét mô hình di cư theo một chu 
trình sống, bao gồm các đặc điểm, nguyên nhân và kết quả của quá trình di cư. Có năm 
sự kiện cuộc sống được tìm hiểu phân tích theo bức tranh về sự kiện cuộc sống dựa 
trên bộ số liệu Điều tra di cư Việt Nam năm 2004, bao gồm việc làm, thay đổi nghề 
nghiệp, tình trạng hôn nhân, học vấn và sinh đẻ.  
 

Kết quả cho thấy các sự kiện cuộc sống có thể là những yếu tố quan trọng gắn 
với quá trình di chuyển của người di cư ở Việt Nam. Trên thực tế những sự kiện có 
liên quan đến lần di chuyển đầu tiên và gần nhất là những yếu tố quyết định sự thành 
công hay thất bại trên thị trường việc làm tại địa bàn nơi đến. Tác động quan trọng của 
di cư đến nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân và các sự kiện cuộc sống 
khác là đáng kể đối với việc hoà nhập, tính năng động và lợi ích của người di cư. 
 

Như được thấy qua số liệu Điều tra di cư năm 2004, hầu hết người di cư di 
chuyển thẳng đến các thành phố lớn mà không qua điểm trung chuyển là các thị xã, thị 
trấn. Phần lớn trong số họ là từ nông thôn, nơi cung cấp chủ yếu lao động di cư đến 
các thành phố lớn. Hầu hết người di cư bắt đầu di chuyển ở độ tuổi tương đối trẻ (từ 15 
đến 25 tuổi, với tuổi trung vị di chuyển lần đầu là 21 tuổi). Điều đó có nghĩa rằng một 
nửa số người di cư đã di chuyển lần đầu trước tuổi 21. So với khu vực nông thôn, 
những người sinh ra và lớn lên ở thành thị có tuổi khi di chuyển lần đầu cao hơn.  
  

Tính trung bình mỗi người di cư đã di chuyển 1,5 lần tính đến thời điểm điều 
tra. Nam có xu hướng di cư nhiều hơn nữ. Sau di cư, nam tìm được việc làm đầu tiên 
nhanh hơn nữ. Nam di cư có xu hướng thay đổi nghề nhiều hơn nữ. Kết quả phản ánh 
vị thế bất lợi của phụ nữ di cư trên thị trường lao động hiện nay. Kết quả phân tích thu 
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được cho thấy mức độ hoạt động kinh tế và làm việc cao của lao động di cư ở Việt 
Nam.  

 
Tình trạng đăng ký hộ khẩu không ảnh hưởng lớn đến thời gian tìm việc. Trong 

thời gian gần đây, người di cư có khả năng tìm được việc làm nhanh hơn so với những 
năm trước. Điều này phản ánh sự gia tăng cơ hội việc làm và thu nhập, đồng thời cho 
thấy tính cạnh tranh hơn về việc làm trên thị trường lao động trong nước hiện nay, trở 
thành những động lực thu hút lao động di cư đến các thành phố lớn.  
  

Xu hướng thăng tiến nghề nghiệp là khá mạnh cùng với quá trình di cư ở nước 
ta. Thực tế cho thấy, di cư trở thành một phương thức hiệu quả người di cư, kể cả nữ, 
sử dụng để nâng cao vị thế của mình trên bậc thang nghề nghiệp. Nhìn chung, di cư là 
một cách quan trọng giúp người dân ở nông thôn cải thiện cuộc sống. 
 

Các kết quả phân tích còn chỉ ra mối quan hệ giữa di cư và các sự kiện cuộc 
sống. Di cư gắn với thay đổi về tình trạng hôn nhân. Phụ nữ thường kết hôn sau lần 
đầu di chuyển và thường có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân cao hơn so với nam giới. Phần 
lớn người di cư không thay đổi học vấn sau di cư. Trên thực tế, học vấn là nhân tố 
khuyến khích và thúc đẩy di cư, và di cư là một phương tiện để thăng tiến trong thang 
bậc nghề nghiệp. Mối quan hệ giữa học vấn, hôn nhân và di cư là rất đáng chú ý; vì kết 
quả thu được cho thấy với sự gia tăng đầu tư cho học tập, di cư tiếp tục gia tăng và sẽ 
là nhân tố khiến cho kết hôn muộn hơn. 
 
5.2  Khuyến nghị 
  

Vậy những phát hiện thu được có ý nghĩa gì về mặt chính sách? Kết quả cho 
thấy sự cần thiết phải cân nhắc và xem xét lại chính sách phát triển nông thôn trên bình 
diện di cư. Trên tầm vĩ mô, các mong đợi chính sách giả định rằng nâng cao trình độ 
phát triển nông thôn bằng việc tạo ra những cơ hội kinh tế và thu nhập, phát triển cơ sở 
hạ tầng, là phương thức để xoá đói giảm nghèo và khuyến khích người dân ở lại quê 
hương. Vì cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng là động lực thúc đẩy di cư, và người dân 
ở nông thôn đều đi thẳng ra thành phố, nên người làm công tác hoạch định chính sách 
không nên kỳ vọng rằng đầu tư phát triển nông thôn và thị trấn, thị xã sẽ góp phần làm 
giảm số người di cư ra  thành phố. Kết quả của cuộc điều tra cũng cho thấy người di 
cư ra thành phố vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù sự phát triển của trường học, cơ sở y tế, 
đường sá,... chắc chắn là động lực khuyến khích người dân ở nông thôn nhưng không 
phải là nền tảng làm giảm việc di cư ra thành phố.  
 

Nâng cao mức sống và trình độ phát triển nông thôn, đặc biệt nhằm thực hiện 
mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, làm hạn chế luồng di cư ra thành 
phố. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá có thể giúp nâng cao mức sống chung ở nông thôn 
với việc cung cấp các dịch vụ đa dạng, hàng hoá và trực tiếp nâng cao thu nhập. Tuy 
nhiên, tốc độ tăng trưởng quá nhanh của công nghiệp trên địa bàn nông thôn cũng sẽ 
dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như mất đất, ô nhiễm nguồn nước và môi trường. 
Xu hướng di cư ra đô thị dường như độc lập với việc phát triển tiện nghi công cộng, 
đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn (như điện, đường, trường, trạm). 
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Tuy nhiên không nên coi những yếu tố này trước hết là nhằm mục tiêu giữ chân người 
dân ở lại nông thôn. 
 

Khi một hộ bước sang giai đoạn mở rộng thêm nhiều thành viên và lao động 
thiếu việc làm thì họ thường di cư. Nếu không tham gia vào các hoạt động kinh doanh 
buôn bán, các nông hộ chắc chắn sẽ không đủ tiền để có thể trang trải được những chi 
phí cho học tập và khi đau ốm. Thông qua di cư, các thành viên trong hộ có thể cùng 
chia sẻ gánh nặng thu nhập, tích luỹ vốn vay để phát triển. Từ góc độ cầu của thị 
trường lao động thành thị, sự hấp dẫn về việc làm và cơ hội thu nhập đã thu hút lao 
động nông thôn tới các trung tâm đô thị và các thành phố lớn. Như được phản ánh qua 
kết quả nghiên cứu này, người di cư đến từ nông thôn tham gia vào lực lượng lao động 
xã hội thành thị với quy mô lớn. Họ có thể tìm được việc và tạo ra nguồn thu nhập khá 
nhanh sau khi di cư.  
 

Bên cạnh đó, di cư đã trở thành một phương tiện giúp cho người di cư dễ dàng 
tiếp xúc với mạng lưới xã hội và thích ứng khá nhanh đối với đời sống đô thị. Tình 
hình thăng tiến cần được xem xét với những thay đổi tiếp theo đối với hôn nhân, nghề 
nghiệp, và chăm nuôi con sau di dân. Với sự hỗ trợ của mạng lưới xã hội phát triển 
rộng khắp, quá trình này vẫn diễn ra mà không bị rào cản hay khó khăn gắn liền với hệ 
thống đăng ký hộ khẩu. Các sự kiện khác như sinh đẻ cũng xuất hiện sau khi di cư . 
 
  Kết quả thu được mang cả hàm ý lý thuyết trong đó cần đặc biệt chú ý đến vai 
trò của mạng lưới xã hội. Lý thuyết tích tụ ảnh hưởng và lý thuyết mạng lưới đều mô 
tả quá trình dẫn đến tình trạng di cư kéo dài. Mạng lưới xã hội liên kết những người di 
cư hiện tại, người mới di cư với nhau và với những người không di cư ở cả địa bàn nơi 
đi lẫn nơi đến thông qua mối quan hệ gắn bó dựa trên những quan hệ thân tộc, bạn bè, 
đồng hương. Vì mạng lưới xã hội là khó kiểm soát nên qui luật và hạn chế của các 
luồng di cư đã xuất hiện. Lý thuyết tích tụ nguyên nhân chỉ ra nhiều cơ hội được tính 
tụ bằng quá trình di cư. Do vậy ý định đảo ngược chiều của các luồng di cư là khó 
(Massey và cộng sự, 1993). Khi được áp dụng trong bối cảnh di cư hiện nay ở Việt 
Nam, những lý thuyết di cư này có tính khái quát và giải thích khá cao.  
 

Như được thể hiện qua các kết quả nghiên cứu, người di cư xuất thân từ nông 
thôn hoặc sinh ra ở các thị trấn, thị xã quyết định di chuyển trực tiếp đến các thành phố 
lớn. Với sự gia tăng ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, cùng với quá trình di 
chuyển lao động gắn liền với nó, di cư đến các trung tâm đô thị và các thành phố lớn 
sẽ tiếp tục diễn ra. Các phát hiện nghiên cứu còn cho thấy một số lượng lớn người di 
cư sẽ tiếp tục ưa thích và thích ứng tại các thành phố lớn. Như được thấy trong báo 
cáo, tác động của di cư được quan sát thiên về các thành phố lớn. Điều này cho thấy 
cần đổi mới một cách toàn diện nền kinh tế sao cho phù hợp hơn để có khả năng thu 
hút và ổn định lao động di cư. Đối với các thị xã, thị trấn mà hoạt động nông nghiệp 
vẫn giữ vai trò chủ đạo, mô hình liên kết nông thôn - thành thị cần được đề xuất và đẩy 
mạnh xây dựng phát triển như là “làng đô thị” có khả năng làm nông nghiệp và tiểu 
thủ công nghiệp. Đây là một đề xuất thực tế không phải luôn được các nhà lập kế 
hoạch và chính sách xem xét vì nó mang tính nghịch lý. 
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vÊn cao nhÊt 
của [tên] là 

gì? 

 
Tình trạng hôn 
nhân hiện nay 
của [Tên] là gì? 

 
[Tên] đã sống liên tục 

ở huyện/quận này 
được bao lâu? 

 
di 
cư   

 
không 

di cư  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

08 

  
 
 

 

 
 

nam..  1

nữ .....  2

 
 

tháng 

năm 

 
 

 chưa vợ/chồng .... 1 
Cã vî/chång.......... 2 
góa............................ 3 
ly hôn...................... 4 
ly thân ................... 5 

từ khi sinh.................  199 

từ 5 năm trở lên ....  299 

số Tháng........ 3                      

Số Năm ............  4       0  

08 08 

09 

  
 
 

 

 
 

nam..  1

nữ .....  2

 
 

tháng 

năm 

 
 

 chưa vợ/chồng .... 1 
Cã vî/chång.......... 2 
góa............................ 3 
ly hôn...................... 4 
ly thân ................... 5 

từ khi sinh.................  199 

từ 5 năm trở lên ....  299 

số Tháng........ 3                      

Số Năm ............  4       0  

09 09 

10 

  
 
 

 

 
 

nam..  1

nữ .....  2

 
 

tháng 

năm 

 
 

 chưa vợ/chồng .... 1 
Cã vî/chång.......... 2 
góa............................ 3 
ly hôn...................... 4 
ly thân ................... 5 

từ khi sinh.................  199 

từ 5 năm trở lên ....  299 

số Tháng........ 3                      

Số Năm ............  4       0  

10 10 

11 

  
 
 

 

 
 

nam..  1

nữ .....  2

 
 

tháng 

năm 

 
 

 chưa vợ/chồng .... 1 
Cã vî/chång.......... 2 
góa............................ 3 
ly hôn...................... 4 
ly thân ................... 5 

từ khi sinh.................  199 

từ 5 năm trở lên ....  299 

số Tháng........  3                     

Số Năm ............  4       0  

11 11 

12 

  
 
 

 

 
 

nam..  1

nữ .....  2

 
 

tháng 

năm 

 
 

 chưa vợ/chồng .... 1 
Cã vî/chång.......... 2 
góa............................ 3 
ly hôn...................... 4 
ly thân ................... 5 

từ khi sinh.................  199 

từ 5 năm trở lên ....  299 

số Tháng........ 3                      

Số Năm ............  4       0  

12 12 

nếu phải dùng phiếu thứ hai thì đánh dấu vào đây 

Mã cho câu 3 (Quan hệ với chủ hộ): 
1 = Chủ hộ   5 = Cháu nội/ngoại           
2 = Vî/chång   6 = bè/mÑ         
3 = Con đẻ   7 = Quan hệ gia đình khác 
4 = Con dâu/con rể /con 8 = Không quan hệ gia đình 
      nuôi/con riêng   9 = Không biết 

Mã cho câu 7 (Trình độ học vấn): 
01-12 = Lớp phổ thông 
13 = Cao đẳng 
14 = đại học trở lên 
15 = không biết đọc,biết viết 

Đối tượng điều tra phiếu cá nhân: 
- Di cư:    Bao gồm những người 15 - 59 tuổi di chuyển từ 

huyện/quận này sang huyện/quận khác trong vòng 
5 năm trước điều tra.  
Riêng các thành phố Hà Nội, hải phòng và Hồ Chí 
Minh thì không tính những người di chuyển giữa các 
quận thuộc cùng một thành phố. 

- Không di cư: Là những người 15 - 59 tuổi không phải là người 
di cư trong vòng 5 năm trước điều tra. 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số 
Chuyển đến 

câu hỏi 

12 Ngôi nhà/căn hộ (chính) mà ông/bà 
đang ở thuộc loại nhà nào? 

Hỏi kết hợp với quan sát để ghi 

Nhà kiên cố.........................................................   1 
nhà bán kiên cố................................................   2 
Nhà khung gỗ lâu bền, mái lá..................   3 
nhà đơn sơ ..........................................................   4  
 

      

 

13 Ngôi nhà/căn hộ đó thuộc quyền sở 
hữu của ai? 

Nhà riêng của hộ.............................................   1 
Nhà thuê của nhà nước................................   2 
nhà thuê/mượn của tư nhân......................   3 
nhà của tập thể/tôn giáo............................   4 
nhà của nhà nước và nhân dân  

cùng làm....................................................   5 
nhà chưa rõ quyền sở hữu..........................   8 

 

14 Hé «ng/bµ cã: 
 Điện? 
 Đài hoặc rađio? 
 Ti vi? 
 Điện thoại? 
 Tủ lạnh? 
 Máy khâu? 
 Máy giặt? 
 Xe máy? 
 ¤ tô? 
 Thuyền hoặc ghe? 
 Máy cày? 
 Xe lam hoặc xe công nông? 

                                                                  có     không
Điện......................................................     1        2 
Đài (rađio) ........................................     1        2 
Ti vi ......................................................     1        2 
Điện thoại.........................................     1           2 
Tủ lạnh ..............................................     1        2 
Máy khâu..........................................     1           2 
Máy giặt............................................     1           2 
Xe máy................................................     1        2 
¤ tô ......................................................     1        2 
thuyÒn/ghe......................................     1           2 
máy cày.............................................     1        2 
Xe lam/công nông........................     1           2 

 

15 Nguồn nước chính mà hộ ông/bà dùng 
để ăn uống là gì? 

nước máy riêng ..............................................  11 
nước máy công cộng...................................  12 
Nước giếng/khoan riêng............................  21 
nước giếng/khoan công cộng.................  22 
nước suối/sông/ao/hồ/đầm........................  31 
nước mưa............................................................  41 
nước xi téc........................................................  51 
nước đóng chai...............................................  61 
khác .....................................................................  96 

 

(Ghi cụ thể) 

 

16 Hộ ông/bà dùng loại nhiên liệu gì để 
nấu ăn? 
Còn loại nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

Điện.......................................................................  a 
ga...........................................................................  b 
dầu........................................................................  c 
than .....................................................................  d 
củi..........................................................................  e 
r¬m/r¹.................................................................  f 
khác .....................................................................  x 
 

(ghi cụ thể) 

 



 51

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

17 Hộ ông/bà hiện đang sử dụng loại hố 
xí nào? 

Hố xí tự hoại 
     sử dụng riêng .............................................  11 
     sử dụng chung ...........................................  12 
hố xí hai ngăn .................................................  21 
hố xí thô sơ ......................................................  22 
không có phương tiện vệ sinh ................  31 
khác .....................................................................  96 
 

(Ghi cụ thể) 

 

18 Bình quân mỗi tháng hộ ông/bà chi 
cho ăn uống hết bao nhiêu? 

Số tiền .............................               0   0  0 

(đồng)

 

19 Từ nhà ông/bà đi đến trường tiểu học 
gần nhất hết bao lâu? 

Dưới 1 giờ, ghi số phút.  
Còn lại, ghi số giờ. 

 
số giờ .......................................................  1 

số phút....................................................  2 

 

20 Từ nhà ông/bà đi đến trường trung 
học cơ sở gần nhất hết bao lâu? 

Dưới 1 giờ, ghi số phút.  
Còn lại, ghi số giờ. 

 
số giờ .......................................................  1 

số phút....................................................  2 

 

21 Từ nhà ông/bà đi đến bệnh viện/cơ sở 
y tế gần nhất hết bao lâu? 

Dưới 1 giờ, ghi số phút.  
Còn lại, ghi số giờ. 

 
số giờ .......................................................  1 

số phút....................................................  2 
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Những điều ghi 
trên phiếu được 

giữ kín 

Tổng cục thống kê 
Điều tra di cư việt Nam 2004 

Phiếu cá nhân – mẫu b 
(dành cho người di cư) 

 
Định danh  

TØnh/thµnh phè: ________________________________________________ 

HuyÖn/quËn:____________________________________________________ 

X∙/ph−êng: _____________________________________________________ 

thôn/xóm/ấp/bản/tổ dân phố: __________________________________ 

Họ và tên chủ hộ: ______________________________________________ 

Hộ số: ......................................................................................................................  

Địa chỉ của hộ: _________________________________________________ 

Thành thị/nông thôn (nội thành phố trực thuộc TW = 1, nội thành phố thuộc 
tỉnh/nội thị xã = 2, thị trấn = 3, nông thôn =  4): .......................................................              

tên và sTT dòng đã ghi ở phiếu hộ của  
người được chọn phỏng vấn phiếu cá nhân:___________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Đội trưởng 

Tên 

ngày 

hiệu đính viên 

tên  

ngày 

người kiểm tra người nhập tin 
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Phần 1. các đặc trưng cơ bản của đối tượng điều tra 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

101 thời gian bắt đầu phỏng vấn Giờ ..................................................................  

phút ...............................................................  
 

102 Giới tính?  
 
Nam .......................................................................  1 

Nữ...........................................................................  2 

 

103 Anh/chị sinh vào tháng, năm dương 
lịch nào? 

tháng............................................................  

không biết tháng..........................................  98 

năm ....................................................  

không biết năm .........................................   9998 

 

104 Hiện nay anh/chị bao nhiêu tuổi theo 
dương lịch? 

So sánh với câu 103 và nếu mâu 
thuẫn, sửa thích hợp 

 

tuổi theo số năm  tròn .......................  
 

105 Ghi tuổi vào cột 1 của lịch. bắt đầu với tuổi hiện tại (năm 2004) và lùi trở lại 
cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi. mỗi dòng ghi một tuổi. 

 

106 Anh/chị theo tôn giáo nào? Không theo tôn giáo nào .........................   01 
phật giáo............................................................   02 
thiên chúa giáo .............................................   03 
tin lành..............................................................   04 
cao đài ................................................................   05 
hòa hảo ..............................................................   06 
hồi giáo ..............................................................   07 
tôn giáo khác .................................................   96 

 
 (GHI cụ thể) 

 

107 Anh/chị là người dân tộc nào? kinh ......................................................................  01 
tày ........................................................................  02 
thái.......................................................................  03 
Hoa........................................................................  04 
Khơ me.................................................................  05 
Mường..................................................................  06 
Nùng.....................................................................  07 
H’m«ng ................................................................  08 
Dao........................................................................  09 
Gia-rai .................................................................  10 
khác .....................................................................  96 

 
 (Ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

108 Hiện tại, anh/chị ở nhà của chính 
mình,  ở nhờ hay ở nhà thuê/nhà trọ? 

ở  nhà của bản thân ....................................   1 
ở nhà của bố mẹ/con....................................   2 
ở nhờ nhà người thân/họ hàng..............   3 
ở nhà thuê/ nhà trọ.....................................   4 
ở nơi khác .........................................................   6 

 

(ghi cụ thể) 

 

109 Tình trạng hôn nhân hiện nay của 
anh/chÞ?  

Chưa vợ/chồng..................................................   1 
Đang có vợ/chồng...........................................   2 
goá..........................................................................   3 
Ly hôn....................................................................   4 
Ly thân .................................................................   5 

 

110 điền mã số thích hợp của tình trạng hôn nhân vào cột 2 của lịch. bắt đầu là 
năm 2004 và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Trường hợp chưa vợ/chồng, điền mã '1' vào năm 2004 và lùi trở lại cho đến năm 
mà ĐTĐT 15 tuổi.  

nếu đã từng kết hôn, điền mã tình trạng hôn nhân hiện tại trong câu 109 vào 
năm 2004 và hỏi đtđt về những thay đổi trong tình trạng hôn nhân để ghi 
vào lịch.  

nếu có nhiều hơn 1 thay đổi xảy ra trong cùng 1 năm, ghi thay đổi xảy ra 
sau vào năm đó và thay đổi xảy ra trước vào năm trước. 

câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị [có vợ (chồng)/ góa/ ly hôn/ ly thân] từ năm nào? 
+ Tình trạng hôn nhân trước đó của anh/chị là gì? Xảy ra vào năm nào?   

 

111 Trình độ học vấn cao nhất của 
anh/chÞ? 

Lớp phổ thông cao nhất đã   
học xong theo hệ 12 năm ............  

Tốt nghiệp cao đẳng .................................  13 

Tốt nghiệp đại học trở lên ....................  14 

Không biết đọc, biết viết ........................  15 

 
 
      

 
  

112 điền mã số thích hợp của trình độ học vấn vào cột 3 của lịch. bắt đầu là năm 
2004 và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã trình độ học vấn cao nhất trong câu 111 vào năm 2004 và hỏi đtđt về 
những thay đổi trong trình độ học vấn để ghi vào lịch.  

câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị đạt được trình độ học vấn ......... từ năm nào? 
+ Trình độ học vấn trước đó của anh/chị là gì? Đạt được vào năm nào? 

 

113 kiểm tra câu 111: 

 lớp 5 trở xuống                       lớp 6 trở lên                          không biết đọc, 
                                                                                115                                  biết viết 

 
      116 

114 Anh/chị có thể đọc một bài báo một 
cách dễ dàng, đọc khó khăn hay 
không đọc được? 

dễ dàng...............................................................  1 

khó khăn ...........................................................  2 

không đọc được.............................................  3 

 
 

116 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

115 Anh/chị có đọc báo/tạp chí ít nhất mỗi 
tuần một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

116 Anh/chị có nghe đài ít nhất mỗi tuần 
một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

117 Anh/chị có xem vô tuyến truyền hình 
ít nhất mỗi tuần một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

118 Trong 6 tháng qua, anh/chị có: 
Đi xem phim ở rạp/bãi chiếu không?
Đi xem kịch/biểu diễn văn nghệ ở 
rạp không? 
Đi xem lễ hội/hoạt động thể thao 
không? 
Đi du lịch/thăm quan không? 

                                                              c           k        kb

Đi xem phim ở rạp/bãi .............. 1 2 8 

Đi xem kịch/biểu diễn  
văn nghệ........................... 1 2 8 

đi xem lễ hội/hoạt động 
thể thao............................ 1 2 8 

đi du lịch/thăm quan ............. 1 2 8 
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Phần 2. Lịch sử di cư (Di chuyển) 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

201 Vào thời điểm sinh anh/chị, mẹ của 
anh/chị đang sống (thường trú) ở 
tỉnh/thành phố, huyện/quận nào? 

 
TØnh/thµnh phè ...................................  

 

(Tên Tỉnh/thành phố) 

HuyÖn/quËn ...............................................  

 

(Tên huyện/quận) 

 

202 Khi đó, nơi thường trú nói trên là nội 
thành phố trực thuộc TW, nội thành 
phố thuộc tỉnh, nội thị xã, thị trấn hay 
nông thôn? 

nội thành phố trực thuộc tw...................   1 

nội Thành phố thuộc tỉnh/nội thị xã ....   2 

thị trấn ................................................................   3 

nông thôn...........................................................   4 

nước ngoài..........................................................   5 

 
 

 

203 Nơi thường trú của anh/chị khi 15 tuổi 
thuộc tỉnh/thành phố, huyện/quận 
nào? 

 
TØnh/thµnh phè ...................................  

 

(Tên Tỉnh/thành phố) 

HuyÖn/quËn ...............................................  

 

(Tên huyện/quận) 

 

204 Khi đó, nơi thường trú nói trên là nội 
thành phố trực thuộc TW, nội thành 
phố thuộc tỉnh, nội thị xã, thị trấn hay 
nông thôn? 

nội thành phố trực thuộc tw...................   1 

nội Thành phố thuộc tỉnh/nội thị xã ....   2 

thị trấn ................................................................   3 

nông thôn...........................................................   4 

nước ngoài..........................................................   5 

 
 

 

205 điền mã số thích hợp của nơi cư trú vào cột 4 của lịch. bắt đầu là năm 2004 và 
lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã nơi cư trú hiện nay vào năm 2004 và hỏi đtđt về những thay đổi nơi cư 
trú để ghi thêm thông tin vào lịch. 

Nếu có nhiều hơn 1 sự kiện xảy ra trong cùng 1 năm, ghi sự kiện sau cùng. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị đã chuyển đến [tên xã/phường điều tra] từ năm nào? 

điền dấu 'x' vào năm di chuyển ở cột 4 của lịch. 

ở vị trí các năm tiếp theo, điền mã số thích hợp về loại khu vực cư trú. tiếp 
tục hỏi về những nơi đã cư trú trước đó, đồng thời điền (các) dấu di chuyển 
và nơi cư trú trước đây tuỳ theo. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Trước .......... anh/chị đã sống ở đâu? 
+ Anh/chị đã chuyển tới đó vào năm nào? 
+ Nơi đó thuộc nội thành phố trực thuộc TW, nội thành phố thuộc tỉnh, nội thị xã, 
thị trấn hay nông thôn?  
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Phần 3. thông tin về lần di chuyển gần nhất 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

301 Anh/chÞ tõ tØnh/thµnh phè, 
huyện/quận nào chuyển đến? 

 
TØnh/thµnh phè ...................................  

 

(Tên Tỉnh/thành phố) 

HuyÖn/quËn ...............................................  

 

(Tên huyện/quận) 

 

301b Anh/chị chuyển đến đây vào năm nào?
đối chiếu với cột 4 của lịch và 
cột 9 (phiếu hộ), nếu mâu thuẫn 

sửa cho phù hợp. 

 

năm ....................................................  
 

 

302 Địa phương đó thuộc nội thành phố 
trực thuộc TW, nội thành phố thuộc 
tỉnh, nội thị xã, thị trấn hay nông 
thôn? 

nội thành phố trực thuộc tw...................   1 
nội Thành phố thuộc tỉnh/nội thị xã ....   2 
thị trấn ................................................................   3 
nông thôn...........................................................   4 

 
 

 

303 Hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất 
của anh/chị trong 6 tháng cuối cùng 
trước khi di chuyển? 

đang làm việc...................................................   1 
nội trợ .................................................................   2 
Đi học.....................................................................   3 
mất khả năng lao động...............................   4 
không làm việc: 

có nhu cầu việc làm .................................   5 
không có nhu cầu việc làm..................   6 

 

304 Trước khi chuyển đến đây, anh/chị đã 
bao giờ sống ở đây chưa? 

Có.............................................................................   1 

Không ....................................................................   2 

 

305 Lý do mà anh/chị chuyển đến đây là 
gì? 

Còn lý do nào nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

không tìm được việc làm ở nơi cũ..........   a 
tìm được việc làm ở nơi mới.......................   b 
đã học xong.......................................................   c 
đi học.....................................................................   d 
kết hôn .................................................................   e 
gần người thân.................................................   f 
không có người thân ở nơi cũ ..................   g 
không có cơ sở y tế ở nơi cũ .....................   h 
chữa bệnh............................................................   i 
môi trường tự nhiên phù hợp hơn ...........   j 
Để cải thiện đời sống.....................................   k 
để cải thiện điều kiện 

xã hội và tinh thần..............................   l 
vì kinh doanh/buôn bán...............................   m 
kết thúc hợp đồng lao động ....................   n 
tái định cư có tổ chức ..................................   o 
vì tương lai của con......................................   p 
khác .......................................................................   x 
 
 

(Ghi cụ thể) 
Không biết ..........................................................   y 
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306 Trong những lý do đã nêu trên, xin 
anh/chị nêu một lý do chính? 

 

(lý do chính) 

 

307 Ai là người quyết định cho lần di 
chuyển đến đây của anh/chị? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

Bản thân ............................................................  a 
vî/chång............................................................  b 
con........................................................................  c 
bè/mÑ....................................................................  d 
người ruột thịt khác ..................................  e 
người họ hàng.................................................  f 
bạn bè..................................................................  g 
đồng hương ......................................................  h 
người Khác........................................................  x 
 

 (GHI cụ thể) 

 

308 Trong lần di chuyển này, có ai cùng 
đi với anh/chị đến sinh sống ở 
huyện/quận này không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 
 
310 

309 Họ là những ai? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

vî/chång............................................................  a 
con........................................................................  b 
bè/mÑ....................................................................  c 
người ruột thịt khác ..................................  d  
người họ hàng.................................................  e 
bạn bè..................................................................  f 
đồng hương ......................................................  g 
người Khác........................................................  x 
 

 (GHI cụ thể) 

 

310 Sau khi anh/chị chuyển đến đây, có 
thêm ai chuyển đến sinh sống ở 
huyện/quận này không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 

 
313 

311 Họ là những ai? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

vî/chång............................................................  a 
con........................................................................  b 
bè/mÑ....................................................................  c 
người ruột thịt khác ..................................  d  
người họ hàng.................................................  e 
bạn bè..................................................................  f 
đồng hương ......................................................  g 
người Khác........................................................  x 
 

 (GHI cụ thể) 

 

312 Sau khi anh/chị chuyển đến đây, đã có 
thêm bao nhiêu người chuyển đến 
sinh sống ở huyện/quận này? 

Số nam ..........................................................  

số nữ..............................................................  

 

313 Trong thời gian tới, theo anh/chị sẽ có 
thêm ai chuyển đến sinh sống ở 
huyện/quận này không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 

 
315 
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314 Họ sẽ ở đây tạm thời hay lâu dài? tạm thời .............................................................  1 

lâu dài ................................................................  2 

không biết ........................................................  8 

 

315 Tại sao anh/chị biết được nơi này? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

Đã từng sống ở đây......................................  a 
trước đây đã đến thăm .............................  b 
qua người thân giới thiệu ........................  c 
qua bạn bè giới thiệu ..................................  d 
qua các phương tiện thông tin  

đại chúng............................................  e 
qua cơ quan giới thiệu việc làm  

của nhà nước ....................................  f 
qua cơ quan giới thiệu việc làm  

của tư nhân .......................................  G 
qua xí nghiệp/cơ quan/ông chủ/ 

người sử dụng lao động ..............  h 
qua nguồn Khác ............................................  x 

 
 (GHI cụ thể) 

 

316 Trước khi đến đây, anh/chị có người 
thân, họ hàng hay bạn bè sống ở đây 
không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 
 
320 

317 Họ là những ai? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

Vî/chång............................................................  a 
con........................................................................  b 
bè/mÑ....................................................................  c 
người ruột thịt khác ..................................  d 
người họ hàng.................................................  e 
bạn bè..................................................................  f 
đồng hương ......................................................  g 
người Khác........................................................  x 

 
 (GHI cụ thể) 

 

318 Khi mới đến, họ có giúp đỡ anh/chị 
ổn định cuộc sống ở đây không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 
 
320 

319 Họ đã giúp đỡ anh/chị những gì? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

Giúp chỗ ở..........................................................   A 
giúp tiền .............................................................   b 
giúp đỡ về hiện vật .......................................   c 
động viên tinh thần ....................................   d 
tìm việc làm .....................................................   e 
giúp về học hành ...........................................   f 
giúp về thông tin ..........................................   g 
Khác .....................................................................   x 
 
 

(Ghi cụ thể) 
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320 Anh/chị có biết một cơ sở giới thiệu 
việc làm nào của Nhà nước không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
323 

321 Anh/chị có đến đó để liên hệ tìm việc 
làm không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
323 

322 Tại sao anh/chị lại không đến đó để 
liên hệ tìm việc làm? 

đã có việc làm ................................................  1 

phải chờ đợi lâu.............................................  2 

chi phí tốn kém ...............................................  3 

ở đó không có việc làm tốt ....................  4 

Khác .....................................................................  6 
 

(GHI cụ thể) 

 

323 Anh/chị có biết một cơ sở giới thiệu 
việc làm nào của tư nhân không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
326 

324 Anh/chị có đến đó để liên hệ tìm việc 
làm không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
326 

325 Tại sao anh/chị lại không đến đó để 
liên hệ tìm việc làm? 

đã có việc làm ................................................  1 
phải chờ đợi lâu.............................................  2 
chi phí tốn kém ...............................................  3 
ở đó không có việc làm tốt ....................  4 
Khác .....................................................................  6 
 

(GHI cụ thể) 

 

326 Sau khi chuyển đến sống ở đây, 
anh/chị đã làm việc chưa? 

Đã làm việc.......................................................   1 

chưa làm việc..................................................   2 
 
330 

327 Sau khi đến đây bao lâu thì anh/chị có 
việc làm? 

 

Số tuần ...................................................   1     0 

số tháng ................................................   2 

số năm .....................................................   3     0 

 

328 Với công việc đầu tiên sau khi chuyển 
đến đây, anh/chị làm cho loại hình 
kinh tế nào? 

 

Làm cho nhà nước...........................................   1 
Làm cho tập thể ...............................................   2 
làm cho cá thể/tiểu chủ..............................   3 
Làm cho tư bản tư nhân...............................   4 
làm cho tư bản nhà nước............................   5 
Làm cho cơ sở kt có vốn  

đầu tư nước ngoài ...................................   6 
không biết ..........................................................   8 

 

329 Sau đó, anh/chị có thay đổi chỗ làm 
việc nói ở trên không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 

330 Anh/chị có gặp khó khăn gì sau khi 
đến đây không? 

Có...........................................................................   1 
Không ..................................................................   2 

 
337 



Mẫu B 

 63

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

331 Đó là những khó khăn gì? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

không được chính quyền chấp nhận...  a 

không được cấp đất .....................................  b 

khó khăn về chỗ ở........................................  c 

khó khăn về điện thắp sáng....................  d 

khó khăn về nước ăn uống ......................  e 

không tìm được việc làm ..........................  f 

không được cung cấp các  
dịch vụ y tế ..........................................  g 

không được đảm bảo an ninh .................  h 

không có trường học cho con...............  i 

không thích nghi được  
với nơi ở mới.........................................  j 

không có nguồn thu nhập........................  k 

Khác .....................................................................  x 

 
 (GHI cụ thể) 

 

332 Trong những khó khăn đã nêu trên, 
xin anh/chị cho biết một khó khăn 
chính? 

 
 

(khó khăn chính) 

 

333 Anh/chị có lường trước được khó 
khăn này trước khi đến đây không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
335 

334 Nếu biết trước khó khăn đó, anh/chị 
có quyết định chuyển đến đây không?

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 

335 Khi đến đây, anh/chị có nhờ ai giúp 
đỡ khi gặp khó khăn không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
337 

336 Anh/chị đã nhờ ai giúp đỡ? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

người ruột thịt ..............................................  a 

họ hàng ..............................................................  b 

bạn bè..................................................................  c 

đồng hương ......................................................  d 

công đoàn/tổ chức ở nơi làm việc .......  e 

cơ quan đăng ký việc làm .......................  f 

tổ chức thực hiện dự án hoặc  
chương trình.......................................  g 

chính quyền địa phương............................  h 

người Khác........................................................  x 

 
 (GHI cụ thể) 

 

337 Anh/chị có nhận được sự giúp đỡ nào 
không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
339 
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Câu 

hỏi số 
Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

338 Đó là những loại giúp đỡ gì? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

 

Giúp chỗ ở..........................................................   A 

giúp tiền .............................................................   b 

giúp đỡ về hiện vật .......................................   c 

động viên tinh thần ....................................   d 

tìm việc làm .....................................................   e 

giúp về học hành ...........................................   f 

giúp về thông tin ..........................................   g 

Khác .....................................................................   x 
 
 

(Ghi cụ thể) 

 

339 Anh/chị có giấy chuyển hộ khẩu/giấy 
tạm vắng do nơi cư trú trước đây cấp 
không? 

 
Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 
341 

340 Tại sao anh/chị không có giấy chuyển 
hộ khẩu/giấy tạm vắng do nơi cư trú 
trước đây cấp? 

không cần thiết ............................................  1 

chi phí tốn kém ...............................................  2 

mất thời gian...................................................  3 

thủ tục phức tạp............................................  4 

Khác .....................................................................  6 

 

 (GHI cụ thể) 

 

341 Anh/chị đã đăng ký tại nơi ở hiện nay 
chưa? 

đã đăng ký........................................................   1 

chưa đăng ký ..................................................   2 

 
 
343 

342 Đó là đăng ký KT1, KT2, KT3 hay 
KT4? 

Kt1 .........................................................................   1 

KT2 .........................................................................   2 

kt3 .........................................................................   3 

kt4 .........................................................................   4 

345 

343 Tại sao anh/chị chưa đăng ký? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

không cần thiết ............................................  a 

chi phí tốn kém ...............................................  b 

mất thời gian...................................................  c 

thủ tục phức tạp............................................  d 

không thuộc diện được đăng ký ..........  e 

giấy tờ đã hết hạn........................................  f 

không biết đăng ký bằng cách nào....  g 

đã đi đăng ký nhưng chưa được............  h 

Khác .....................................................................  x 

 

 (GHI cụ thể) 
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344 Do chưa đăng ký hộ khẩu ở đây, 
anh/chị gặp phải những khó khăn gì? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

Khó khăn khi tìm việc làm .......................   a 
khó khăn thuê/mua nhà ............................   b 
học hành của con gặp khó khăn ..........   c 
khó tiếp cận cơ sở y tế ...............................   d 
khó đăng ký bảo hiểm y tế.......................   e 
khó vay vốn.....................................................   f 
khó được cấp đất ...........................................   g 
khó đăng ký xe máy ....................................   h 
khó đăng ký kinh doanh...........................   i 
khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 
không có khó khăn gì.................................   v 

 

345 Với lần di chuyển này, anh/chị có ý 
định ở huyện/quận này trong bao lâu? 

 

Dưới 1 năm ghi số tháng 

ở vĩnh viễn ........................................................   199 
ở tạm thời: 
      số tháng ............................................   2 
      số năm .................................................   3 
không biết ........................................................   899 

 

346 So với nơi cư trú trước khi di chuyển, 
với anh/chị, những vấn đề tôi nêu ra 
sau đây là tốt hơn rất nhiều, tốt hơn, 
vẫn như vậy, xấu hơn hay xấu hơn rất 
nhiều? 

đọc từng vấn đề ở phần mã số 

Ghi những mã sau: 
1 = tốt hơn rất nhiều 
2 = tốt hơn 
3= vẫn như vậy 
4 = xấu hơn 
5 = xấu hơn rất nhiều 
7 = không thích hợp 
8 = không biết 

 

việc làm .............................................................  
thu nhập.............................................................  
trình độ học vấn ...........................................  
kỹ năng nghề nghiệp...................................  
học tập của con cái......................................  
điều kiện nhà ở ...............................................  
chăm sóc sức khoẻ........................................  
môi trường sống............................................  

 

347 Trong 12 tháng qua, anh/chị có gửi 
tiền, hiện vật cho người nhà qua 
đường bưu điện, ngân hàng, bạn bè,… 
không? 

 
Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 

348 Trong 12 tháng qua, anh/chị có đi 
thăm người nhà của mình không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
351 

349 Trong 12 tháng qua, anh/chị đã đi 
thăm người nhà của mình bao nhiêu 
lần? 

Nếu Không nhớ ghi ‘99’. Nếu từ 12 
lần trở lên, ghi ‘12’ 

 
Số lần .............................................................  

 

350 Trong 12 tháng qua, khi đi thăm 
người nhà/gia đình, anh/chị có mang 
tiền, hiện vật cho người nhà không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
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351 

 

kiểm tra câu 347 và 350 

                   ít nhất 1 lần ‘có’                            không lần nào trả lời ‘có’ 

 

    401 

352 Trong 12 tháng qua, đã bao nhiêu lần 
anh/chị gửi hoặc mang tiền, hiện vật 
cho người nhà? 

 

Số lần .............................................................   
 

 

353 Trong 12 tháng qua, anh/chị đã gửi 
hoặc mang bao nhiêu tiền cho người 
nhà? 

Đơn vị tính là đồng. 
Trong trường hợp gửi hiện vật, 

quy ra tiền 

 

Số tiền ...............                0   0  0 
(đồng)

 

 

354 Số tiền anh/chị gửi hoặc mang về 
được người nhà sử dụng chủ yếu vào 
những việc gì? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

Sản xuất nông nghiệp ...................................   a 

tiểu thủ công nghiệp.....................................   b 

buôn bán kinh doanh....................................   c 

học hành..............................................................   d 

sức khỏe ...............................................................   e 

giỗ ch¹p/ma chay/c−íi xin..........................   f 

mua đất ................................................................   g 

tu sửa, kiến thiết nhà cửa ..........................   h 

mua sắm đồ đạc có giá trị..........................   i 

chi tiêu hàng ngày.........................................   j 

trả nợ....................................................................   k 

cho vay/để dành/gửi tiết kiệm .................   l 

khác .......................................................................   x 
 
 

(ghi cụ thể) 

không biết ..........................................................   y 
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phần 4. các hoạt động và điều kiện sống hiện tại 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

401 Hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất 
của anh/chị trong 6 tháng qua là gì? 

đang làm việc.................................................   1 
nội trợ ...............................................................   2 

Đi học...................................................................   3 
mất khả năng lao động.............................   4 
không làm việc: 

có nhu cầu việc làm ...............................   5 
không có nhu cầu việc làm ................   6 

 
 
 

411 

402 Trong 6 tháng qua, công việc chiếm 
nhiều thời gian nhất mà anh/chị đã 
làm là gì? 

 

 
 

 
                             

 
(ghi cụ thể) 

 

403 Trong 6 tháng qua, công việc chiếm 
nhiều thời gian nhất mà anh/chị đã 
làm thuộc loại hình kinh tế nào? 

Làm cho nhà nước...........................................   1 
Làm cho tập thể ..............................................   2 
làm cho cá thể/tiểu chủ..............................   3 
Làm cho tư bản tư nhân...............................   4 
làm cho tư bản nhà nước............................   5 
Làm cho cơ sở kt có vốn  
          đầu tư nước ngoài ................................   6 

 

404 Bình quân một tháng, anh/chị được trả 
lương, trả công hoặc thu hoạch bao 
nhiêu tiền? 

nếu trả công bằng hiện vật hay 
thu hoạch, quy ra tiền 

 

Số tiền ......................               0   0  0 
(đồng)

 

 

405 So với tiền lương, tiền công hoặc thu 
hoạch của anh/chị ở nơi ở/nơi làm 
việc trước thì mức tiền lương, tiền 
công hoặc thu hoạch hiện nay là cao 
hơn nhiều, cao hơn, vẫn như vậy, kém 
hơn hoặc kém hơn nhiều? 

cao hơn nhiều ...................................................   1 
cao hơn ................................................................   2 
vẫn như vậy .......................................................   3 
kém hơn................................................................   4 
kém hơn nhiều...................................................   5 

 

405b Tại nơi làm việc, anh/chị có được ký 
hợp đồng lao động không? 

Có.............................................................................   1 

Không ....................................................................   2 

 

406 Tại nơi làm việc, anh/chị có được 
hưởng các loại tiền thưởng/ phụ cấp/ 
phúc lợi không? 

có.........................................................................  1 
không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
408 

407 Đó là các loại tiền thưởng/ phụ cấp/ 
phúc lợi gì? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

tiền thưởng........................................................   a 
tiền làm thêm ...................................................   b 
tiền đi lại.............................................................   c 
tiền quần áo ......................................................   d 
tiền ăn...................................................................   e 
tiền nhà................................................................   f 
khác .......................................................................   x 

 
(ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

408 Hiện nay anh/chị có ý định chuyển 
sang làm việc khác, kể cả tìm việc 
làm thêm không? 

Có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
410 
411 

409 Lý do tại sao anh/chị muốn chuyển 
sang làm công việc khác hoặc tìm 
việc làm thêm? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

muốn có thu nhập cao hơn.....................  a 

không hài lòng với tiền lương/ 

tiền công hiện nay .........................  b 

điều kiện lao động nặng nhọc/ 

vất vả....................................................  c 

tay nghề/kỹ năng không phù hợp ......  d 

sức khỏe không phù hợp ..........................  e 

lý do gia đình ...............................................  f 

khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
411 

410 Lý do tại sao anh/chị không muốn 
chuyển sang làm một công việc khác? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

có thu nhập tốt............................................  a 
công việc phù hợp với ngành nghề 

đào tạo.................................................  b 
công việc phù hợp với sức khoẻ...........  c 
thích công việc hiện tại..........................  d 
điều kiện lao động tốt ............................  e 
không kiếm được công việc khác.......  f 
khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
 

411 điền mã số thích hợp của nghề nghiệp vào cột 5 của lịch. bắt đầu là năm 2004 
và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã nghề nghiệp hiện tại trong câu 401 hoặc 402 vào năm 2004 và hỏi đtđt 
về những thay đổi trong nghề nghiệp để ghi thêm thông tin vào lịch. 

Nếu có nhiều hơn 1 sự kiện xảy ra trong cùng 1 năm, ghi sự kiện sau cùng.  

Câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị làm .......... từ năm nào? 

điền dấu 'x' vào năm có sự thay đổi nghề nghiệp. 
tiếp tục hỏi về những công việc đã làm trước (nếu có), đồng thời điền (các) 
dấu thay đổi nghề nghiệp trước đây tuỳ theo. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Trước .......... anh/chị đã làm gì? 
+ Bắt đầu làm việc đó vào năm nào? 

 

412 Trong tháng qua, anh/chị có mua một 
loại hàng hoá nào trị giá từ 500.000đ 
trở lên không? 

có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

 

413 
 

Hiện tại, anh/chị có khoản tiền nào 
chưa dùng đến không? 

có.........................................................................  1 

không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 

415 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

414 Khoản tiền đó anh/chị gửi ai hay để ở 
đâu? 
Còn gửi ai hay để ở đâu nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

tự giữ ...................................................................   a 

gửi người thân ................................................   b 

gửi tiết kiệm.....................................................   c 

cho vay l∙i/ch¬i hôi ....................................   d 

cho vay không lãi/chơi họ ......................   e 

mua vàng/ngoại tệ .......................................   F 

khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 

 

415 Hiện tại, anh/chị có vay, mượn của ai 
không? 

có.........................................................................  1 
không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
418 

416 Anh/chị vay, mượn của những ai? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

Vay, mượn người ruột thịt .......................   a 

vay, mượn họ hàng .......................................   b 

vay, mượn người ngoài ...............................   c 

vay tín dụng/ngân hàng...........................   d 

nguồn khác......................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

417 Khoản nợ đó khoảng bao nhiêu tiền? 
Trong trường hợp nợ bằng 

vàng/ngoại tệ/hàng hoá, quy ra 
tiền 

 

Số tiền ...............                0   0  0 

(đồng)

 

418 Khi cần một khoản tiền lớn thì 
anh/chị sẽ huy động từ những nguồn 
nào? 
Còn huy động ở đâu nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

tiền tiết kiệm...................................................   a 

vay mượn ...........................................................   b 

xin người ruột thịt ......................................   c 

bán tài sản riêng ..........................................   d 

cầm đồ.................................................................   E 

khác .....................................................................   X 

 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................   y 

 

419 Hiện nay, anh/chị có người con nào 
trong tuổi đi học (từ 5 - 18 tuổi) và 
hiện đang sống cùng với anh/chị 
không? 

ch−a/Kh«ng cã con ....................................  1 

có con không thuộc diện .......................  2 

có con thuộc diện ......................................  3 

 
422 

420 Hiện có đứa con nào trong tuổi đi học 
(từ 5 - 18 tuổi) và đang sống cùng với 
anh/chị, nhưng không đi học không? 

có con không đi học....................................   1 

có con đang đi học.......................................   2 
 
422 

 



Mẫu B 

 70

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

421 Tại sao cháu lại không đi học? 

Còn lý do gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

trường quá xa ................................................   a 

Nhà nghèo.........................................................   b 

Đông con............................................................   c 

con phải đi làm...............................................   d 

thi trượt/học kém.........................................   e 

chi phí đi học tốn kém.................................   f 

con không có hộ khẩu ...............................   g 

con không có giấy khai sinh...................   h 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................   y 

 

422 Hiện nay, anh/chị có muốn được giúp 
đỡ về vấn đề gì không? 

có.........................................................................  1 

không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 

 
424 

423 Anh/chị muốn được giúp đỡ về những 
vấn đề gì? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

đăng ký hộ khẩu ...........................................   a 

vấn đề đất đai .................................................   B 

vấn đề nhà ở.....................................................   c 

hỗ trợ vốn ........................................................   d 

vấn đề việc làm..............................................   e 

hỗ trợ về giống/kỹ thuật .........................   f 

Vấn đề học hành ............................................   g 

nâng cao trình độ chuyên môn ............   h 

vấn đề sức khoẻ..............................................   i 

Vấn đề vệ sinh môi trường........................   j 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

424 
 

Trong 3 tháng qua, anh/chị có tham 
gia các hoạt động của đoàn thể tại nơi 
đang ở không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
426 

425 Tại sao anh/chị không tham gia? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

không thích/không cần thiết................   a 

không biết tham gia bằng cách nào ..   b 

không thuộc diện được tham gia.........   c 

thủ tục phức tạp............................................   d 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

426 Trong 3 tháng trước khi chuyển đến 
đây, anh/chị có tham gia hoạt động 
đoàn thể nào không? 

có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

 

427 
 

Anh/chị có cảm thấy an toàn, thoải 
mái khi sống ở đây không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
501 

428 Có những vấn đề gì khiến anh/chị cảm 
thấy băn khoăn lo lắng? 

Còn vấn đề gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 
 

an ninh trật tự kém .....................................   a 

trém c¾p/trÊn lét ........................................   b 

ma tuý.................................................................   c 

mại dâm ..............................................................   d 

cờ bạc..................................................................   e 

cơ sở hạ tầng kém ........................................   f 

môi trường ô nhiễm/kém vệ sinh ...........   g 

khác .....................................................................   X 

 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................   y 
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Phần 5. Sức khoẻ 
 

Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

501 Anh/chị đánh giá thế nào về sức khoẻ 
của mình hiện nay: rất khoẻ, khoẻ, 
bình thường, yếu hay rất yếu? 

rất tốt/rất khoẻ..............................................   1 
tèt/khoÎ...............................................................   2 
bình thường .......................................................   3 
không tốt/yếu ..................................................   4 
rất không tốt/rất yếu .................................   5 
không biết ..........................................................   8 

 

 

502 Anh/chị đánh giá thế nào về sức khoẻ 
của mình trong 3 tháng cuối trước khi 
chuyển đến đây: rất khoẻ, khoẻ, bình 
thường, yếu hay rất yếu? 

rất tốt/rất khoẻ..............................................   1 
tèt/khoÎ...............................................................   2 
bình thường .......................................................   3 
không tốt/yếu ..................................................   4 
rất không tốt/rất yếu .................................   5 
không biết ..........................................................   8 

 

503 So với những người cùng tuổi, anh/chị 
thấy sức khoẻ của mình hiện nay thế 
nào: khoẻ hơn nhiều, khoẻ hơn, cũng 
như vậy, yếu hơn hay yếu hơn nhiều? 

khoẻ hơn nhiều.................................................   1 
khoẻ hơn..............................................................   2 
cũng như vậy.....................................................   3 
yếu hơn.................................................................   4 
yếu hơn nhiều ...................................................   5 
không biết ..........................................................   8 

 

 
        

504 So với trước khi chuyển đến đây, 
anh/chị tự đánh giá tình trạng sức 
khoẻ hiện nay của mình như thế nào:  
khoẻ hơn nhiều, khoẻ hơn, cũng như 
vậy, yếu hơn hay yếu hơn nhiều? 

khoẻ hơn nhiều.................................................   1 
khoẻ hơn..............................................................   2 
cũng như vậy.....................................................   3 
yếu hơn.................................................................   4 
yếu hơn nhiều ...................................................   5 
không biết ..........................................................   8 

 

505 Hiện nay, anh/chị có thẻ bảo hiểm y 
tế không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
507 

506 Tại sao anh/chị không có bảo hiểm y 
tế? 
Còn lý do nào nữa không? 
 

khoanh tất cả như  trả lời 

không cần thiết ............................................   A 
không biết về bảo hiểm y tế....................   b 
không biết mua BHYT ở đâu.....................   c 
chi phí quá cao ...............................................   d 
không được mua ............................................   e 
khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

507 Anh/chị có thẻ bảo hiểm y tế trong 3 
tháng trước khi chuyển đến đây 
không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 

508 Trong 3 tháng qua, anh/chị có đi kiểm 
tra sức khoẻ không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 

509 Lần cuối cùng anh/chị bị đau/bệnh 
phải nghỉ là khi nào, cách đây bao 
lâu? 

Dưới 3 tháng .....................................................   1 
từ 3 tháng đến dưới 1 năm.........................   2 
từ  1 năm trở lên............................................   3 
chưa bị đau/bệnh phải nghỉ ......................   4 
không nhớ.........................................................   8 

 
 
 
 
514 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

510 Lần đau/bệnh đó anh/chị đã làm gì để 
chữa bệnh? 

không làm gì, tự khỏi .................................   1 
tự chữa................................................................   2 
mời thầy thuốc đến nhà ...........................   3 
đến cơ sở y tế ..................................................   4 
khác .....................................................................   5 
 

                              (ghi cụ thể)  

 
513 

511 Anh/chị đã đến đâu để khám, chữa 
bệnh? 
Còn đến đâu nữa không? 

 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

khu vực y tế công cộng 
bệnh viện nhà nước...............................   a 
trạm y tế xã/phường ............................   b 
cơ sở khám bệnh ....................................   c 
y tế công khác ........................................   d 

  
(ghi cụ thể) 

khu vực y tế tư nhân 
bv/phòng khám tư nhân......................   e 
thầy thuốc tư nhân .............................   f 
y tế tư nhân khác..................................   g 

 

(ghi cụ thể) 

nguồn khác......................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

 

 

 

512 Ai là người trả chi phí, thuốc men 
khám chữa bệnh cho lần đó?  
Còn ai nữa không? 

 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

bảo hiểm y tế .................................................  a 

được khám, chữa bệnh miễn phí............  b  

bản thân tự chi ............................................  c 

người thân......................................................  d 

cơ quan/người sử dụng lao động........  e 

khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
514 

513 Tại sao anh/chị không đến khám, 
chữa bệnh ở cơ sở y tế?  
Còn lý do nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

ốm không nặng ..............................................   a 
không biết đi đến đâu ................................   b 
chữa bệnh đắt quá .......................................   c 
đi xa quá............................................................   d 
thuốc chữa bệnh có sẵn ở nhà .............   e 
khác .....................................................................   X 
 

(ghi cụ thể) 

 

 

514 Kể từ khi anh/chị chuyển đến nơi này, 
sức khoẻ của người thân trong gia 
đình bị ảnh hưởng như thế nào? 

khá hơn nhiều...................................................   1 
khá hơn ................................................................   2 
cũng như vậy.....................................................   3 
kém đi ....................................................................   4 
kém đi nhiều .......................................................   5 
không biết ..........................................................   8 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

515 Anh chị có làm gì để giúp cải thiện 
sức khoẻ của người thân trong gia 
đình không và giúp dưới hình thức 
nào?   
Còn giúp đỡ gì nữa không? 

 

     khoanh tất cả như  trả lời 

 

không giúp gì...................................................   A 
giúp đỡ vật chất/hiện vật .........................   b 
giúp đỡ về tinh thần....................................   c 
giúp đỡ về thông tin/kiến thức..............   d 
giúp đỡ dưới hình thức khác....................   x 

 

(ghi cụ thể) 

không biết ........................................................   y 

 

516 Hiện nay, anh/chị có hút thuốc lá 
hoặc thuốc lào không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
518 

517 Nếu tự đánh giá, anh/chị thấy mức độ 
hút thuốc của mình là nặng, bình 
thường hay nhẹ? 

Nặng.....................................................................   1 
bình thường .....................................................   2 
nhẹ ........................................................................   3 
không biết ........................................................   8 

 

518 Trước khi chuyển đến đây, anh/chị có 
hút thuốc không?  

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 

519 kiểm tra câu 516 và 518: 

không hút thuốc trước 
khi di chuyển nhưng 
hiện tại có hút 

 

    các trường hợp khác  
 

 
 

521 

520 Anh/chị cho biết lý do chính, tại sao 
anh/chị không hút thuốc trước khi 
chuyển đến đây, nhưng hiện tại có hút 
thuốc? 
Còn lý do nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

 

do áp lực công việc......................................   a 
do căng thẳng thần kinh.........................   b 
do mâu thuẫn gia đình...............................   c 
do kinh tế khó khăn....................................   d 
do buồn chán ..................................................   e 
khác .....................................................................   x 

 
(ghi cụ thể) 

không biết .......................................................   y 

 

521 Hiện nay, anh/chị có uống bia hoặc 
rượu không?  

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
525 

522 Mức độ thường xuyên anh/chị uống 
bia/rượu như thế nào?  

mỗi ngày một lần trở lên........................   1 
vài lần trong một tuần............................   2 
một lần trong một tuần ..........................   3 
một lần trong một tháng .......................   4 
chỉ uống ở liên hoan...................................   5 
không biết ........................................................   8 

 

523 Có bao giờ anh/chị bị say sau khi 
uống bia/rượu không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 
không biết ........................................................   8 

 
 
525 

524 Trong tháng qua, anh/chị bị say mấy 
lần? 

Một lần ..............................................................   1 
2-3 lần..................................................................   2 
4 lần trở lên....................................................   3 
không say .........................................................   4 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

525 Trước khi chuyển đến đây, anh/chị có 
uống bia/rượu không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
601 

526 kiểm tra câu 521 và 525: 

cả hai câu đều trả lời ‘có’ 

 
    các trường hợp khác  
 

 
 

601 

527 Theo anh/chị, so với trước khi chuyển 
đến đây, hiện nay anh/chị uống 
bia/rượu nhiều hơn rất nhiều, nhiều 
hơn, cũng như vậy, ít hơn hay ít hơn 
rất nhiều? 

nhiều hơn rất nhiều.......................................   1 

nhiều hơn ............................................................   2 

cũng như vậy.....................................................   3 

ít hơn.....................................................................   4 

ít hơn rất nhiều ...............................................   5 
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Phần 6. các bệnh lây qua đường tình dục, bệnh aids và KHHGĐ  
 
 

Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

601 Anh/chị có nghe đến các bệnh lây qua 
đường tình dục sau đây không? 
 

đọc tên từng loại bệnh  
 

                                                              c           k        kb

bệnh lậu........................................ 1 2 8 

bệnh giang mai .......................... 1 2 8 

viêm gan b .................................... 1            2 8 
 

 

602 kiểm tra câu 601: 
Có nghe (có ít nhất  
một lần ‘có’)  

 
      không lần nào trả lời ‘có’ 

 
      605 

603 Những lý do chính mà người ta có thể 
bị mắc những bệnh trên là gì? 
Còn lý do nào nữa không? 

 
đọc tên từng lý do,  

khoanh tất cả như  trả lời 

không giữ vệ sinh bộ phận sinh dục.......   a 
sinh hoạt tình dục với nhiều người  

mà không dùng bao cao su.................   b 
sinh hoạt tình dục với người đã nhiễm 

bệnh mà không dùng bao cao su.....   c 
Bắt tay .................................................................   d 
Hôn nhau .............................................................   e 
dùng chung bàn chải/khăn mặt..............   f 
không biết ..........................................................   y 

 

604 Theo anh/chị, trong một gia đình, nếu 
một trong hai vợ chồng có các triệu 
chứng hay dấu hiệu của bệnh lây lan 
qua đường tình dục, thì ai là người cần 
đi khám? 

chỉ khám cho người có triệu  
chứng (vợ hoặc chồng).....................  1 

khám cho cả hai vợ chồng.......................  2 
khám cho tất cả những người quan 

hệ tình dục với người có  
triệu chứng ............................................  3 

không biết ........................................................  8 

 

605 Anh/chị có nghe đến bệnh HIV/AIDS 
(hoặc SIDA) không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
613 

606 Anh/chị nghe đến bệnh HIV/AIDS 
trước hay sau khi chuyển đến đây? 

trước khi chuyển đến đây ........................   1 

sau khi chuyển đến đây .............................   2 
 

607 
 

Anh/chị nghe nhiều về HIV/AIDS qua 
những nguồn thông tin nào? 

Còn nguồn thông tin nào nữa không? 
 
 

khoanh tất cả như  trả lời 

Ra®io/®µi............................................................    a 

ti vi/ truyền hình ..........................................    b 

báo/ tạp chí.......................................................    c 

tờ rơi/áp phích ................................................    d 

cán bộ y tế........................................................    e 

nhà thờ/ nhà chùa........................................    f 

trường học/ giáo viên.................................    g 

họp cộng đồng................................................    h 

bạn bè/ người thân .......................................    i 

nơi làm việc .....................................................    j 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

608 Vi-rút HIV lây truyền như thế nào? 

Còn cách nào nữa không? 
 

 

đọc tên từng cách,  

khoanh tất cả như  trả lời 

 

qua tiếp xúc (với động vật cảnh,  
hôn nhau,  bắt tay, dùng chung  
nhà vệ sinh ...)...........................................  a 

Lây truyền từ mẹ sang con ....................  b 
sinh hoạt tình dục với người bị 

nhiễm HIV ....................................................  c 
muỗi đốt/động vật cắn ..............................  d 
tiếp xúc trực tiếp với máu/ 

chất dịch của người bị bệnh ............  e 
dùng chung bơm kim tiêm ........................  f 
truyền máu ......................................................  g 
khác .....................................................................  x 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................  y 

 

609 Theo anh/chị, một người trông khoẻ 
mạnh có thể bị nhiễm vi rút HIV 
không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 
không biết ........................................................   8 

 

610 Theo anh/chị, người ta có thể tránh 
được bệnh AIDS hoặc tránh được vi 
rút gây bệnh AIDS không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
612 

611 Muốn tránh bệnh AIDS, vi-rút HIV 
người ta phải làm gì? 

Còn cách nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như trả lời 

quan hệ tình dục an toàn ........................  a 
kiêng giao hợp ................................................  b 
sử dụng bao cao su.......................................  c 
chỉ có một bạn tình......................................  d 
tránh giao hợp với gái điếm....................  e 
tránh giao hợp đồng giới ........................  f 
tránh truyền máu........................................  g 
tránh tiêm chích...........................................  h 
tránh hôn nhau.............................................  i 
tránh bị muỗi/côn trùng đốt .................  k 
khác .....................................................................  x 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................ y 

 
       

612 Nếu một người ở địa phương này bị 
nhiễm HIV/AIDS, anh/chị sẽ giúp đỡ, 
tiếp xúc nhưng tìm cách bảo vệ mình, 
tránh xa người đó hay không làm gì? 

Còn gì nữa không? 
khoanh tất cả như trả lời 

giúp đỡ người đó ............................................  A 

vẫn tiếp xúc, tìm cách bảo vệ mình.....  B 

tránh xa người đó........................................  C 

không làm gì ...................................................  D 

không biết ........................................................  Y 

 

612b Theo anh/chị, người di cư có nguy cơ 
nhiễm HIV/AIDS cao hơn rất nhiều, 
cao hơn, cũng như vậy, ít hơn hay ít 
hơn rất nhiều so với người không di 
cư? 

cao hơn rất nhiều...........................................   1 
cao hơn ................................................................   2 
cũng như vậy.....................................................   3 
ít hơn.....................................................................   4 
ít hơn rất nhiều ...............................................   5 

không biết ..........................................................   8 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

613 kiểm tra câu 109:                           

 Đã từng kết hôn    chưa bao giờ kết hôn           

 
630 

614 Anh/chị đã có con chưa? đã có con...........................................................   1 

chưa có con......................................................   2 
 
624 

615 Xin anh/chị cho biết: 
a) Số con hiện đang sống với anh/chị? 
b) Số con hiện đang sống ở nơi khác? 
c) Số con đã chết? 
d) Tổng số con đã sinh? 

 
số con đang sống cùng.......................  

số con sống ở nơi khác .......................  

Số con đã chết.........................................  

tổng số con đã sinh ..............................  

 

    

616 Bây giờ tôi muốn hỏi anh/chị một số câu hỏi về (những) đứa con mà anh/chị đã sinh ra.  
 
câu hỏi minh họa, Cột 6: Xin anh/chị cho biết năm sinh của từng đứa con, bắt 
đầu từ đứa con út? 

Trong cột 6, điền mã sinh con ‘1’ vào năm mà đứa con sinh ra.  

hỏi và ghi cho từng lần sinh, bắt đầu từ lần sinh đứa con út cho tới đứa con 
đầu.  

sinh đôi/ba tính là một lần sinh. trường hợp Trong 1 năm sinh nhiều hơn 1 lần 
cũng chỉ coi là 1 sự kiện sinh của năm đó.  

tổng số mã ‘1’ ở cột 6 ≤ tổng số ở dòng d câu 615. 
 
câu hỏi minh họa, Cột 7:  

nếu phần c câu 615 bằng '00' (không có con chết), chuyển sang câu 619.  

nếu phần c câu 615 khác '00' (có con chết), hỏi: Xin anh/chị cho biết năm mà 
(những) đứa con bị chết? 

Trong cột 7, điền mã con chết ‘1’ vào năm đứa con bị chết.  

hỏi và ghi cho từng đứa con bị chết. trường hợp Trong 1 năm có nhiều hơn 1 
đứa con bị chết thì cũng chỉ coi là có 1 sự kiện con chết trong năm đó. 

tổng số mã ‘1’ ở cột 7 ≤ tổng số ở dòng c câu 615. 

 

617 kiểm tra Cột 7 của lịch: 

có con chết từ  
năm 1999 đến 2004 

 
không có con chết từ  
năm 1999 đến 2004 

 
 

619 

618 Cháu bé đó mất trước hay sau khi 
anh/chị chuyển đến đây? 

trước khi chuyển đến đây .......................   1 

sau khi chuyển đến đây ............................   2 

 

619 Hiện nay, anh/chị có người con nào ở 
trong độ tuổi từ 0-5 tuổi và hiện đang 
sống cùng với anh/chị không? 

ch−a/Kh«ng cã con ......................................   1 

có con không thuộc diện .........................   2 

có con thuộc diện ........................................   3 

 
624 

620 (Các) cháu bé đó sinh ra trước hay sau 
khi anh/chị chuyển đến đây? 

trước khi chuyển đến đây .......................   1 

sau khi chuyển đến đây ............................   2 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

621 Cháu ít tuổi nhất có được tiêm chủng 
(tiêm vắc-xin phòng bệnh) hay 
không? 

Có tiêm ................................................................   1 

không tiêm .......................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
623 
624 

622 Anh/chị có thẻ tiêm chủng cho cháu 
không? 

có thẻ ..................................................................   1 

không có thẻ...................................................   2 

 
624 

623 Tại sao cháu lại không được tiêm 
chủng? 

Còn lý do gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

 

không biết tiêm ở đâu ................................   A 

không được Ai thông báo.........................   B 

nơi tiêm chủng quá xa ...............................   C 

gia đình Bận làm ăn .....................................   D 

Quá Đông con ..................................................   E 

phải chi phí tốn kém .....................................   F 

con không có hộ khẩu ...............................   G 

con không có giấy khai sinh...................   H 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

không biết ........................................................   y 

 

624 kiểm tra câu 102: 

Đối tượng điều tra là nữ 

 
     Đối tượng điều tra là nam 

 
630 

625 kiểm tra câu 104: 

từ 15 đến 49 tuổi 

 
   từ 50 tuổi trở lên 

 
630 

626 kiểm tra câu 109: 

hiện đang có chồng 

 
gãa/ly h«n/ly thân 

 
630 

627 Hiện nay, chị/chồng chị có sử dụng 
một biện pháp nào đó để làm chậm 
hoặc tránh thai không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
630 

628 Đó là biện pháp tránh thai gì? thuốc uống ......................................................   01 
vòng.....................................................................   02 
thuốc tiêm ........................................................   03 
que cấy ...............................................................   04 
màng ngăn/kem/thuốc sủi bọt ...............   05 
bao cao su.........................................................   06 
triệt sản nữ......................................................   07 
triệt sản nam..................................................   08 
tính vòng kinh................................................   09 
xuất tinh ra ngoài .......................................   10 
khác .....................................................................   96 

 

(ghi cụ thể) 
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Câu 

hỏi số 
Câu hỏi Mã số Chuyển đến 

câu hỏi 

629 Lần cuối cùng chị/chồng chị nhận 
được [biện pháp]/lời khuyên dùng 
[biện pháp] ở đâu? 

 

 

 

khu vực y tế công cộng 
bệnh viện nhà nước.............................  10 
nhà hộ sinh..............................................  11 
trạm y tế xã/phường ..........................  12 
trung tâm khhgđ.................................  13 
đội khhgđ lưu động............................  14 
cán bộ y tế KHHGĐ ...............................  15 
y tế công khác ......................................  16 

  
(ghi cụ thể) 

khu vực y tế tư nhân 
bv/phòng khám tư nhân....................  21 
thầy thuốc tư nhân ...........................  22 
hiệu thuốc ...............................................  23 
tư nhân khác..........................................  24 

 
(ghi cụ thể) 

nguồn khác 
bạn bè/người thân ...............................  31 
khác............................................................  32 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 thời gian kết thúc phỏng vấn Giờ ..................................................................  

phút...............................................................  
 

 Cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị 

Quay lại trang bìa của phiếu hộ 
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Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6 Cột 7 

N
¨

m
 

stt 

Tuổi tình 
trạng 

hôn 
nhân 

trình 
độ học 

vấn 

Di 
chuyển 
và nơi 
cư trú 

nghề 
nghiệp 

sinh 
con 

con 
chết 

stt 

N
¨

m
 

2004 01        01 2004 

2003 02        02 2003 

2002 03        03 2002 

2001 04        04 2001 

2000 05        05 2000 

1999 06        06 1999 

1998 07        07 1998 

1997 08        08 1997 

1996 09        09 1996 

1995 10        10 1995 

1994 11        11 1994 

1993 12        12 1993 

1992 13        13 1992 

1991 14        14 1991 

1990 15        15 1990 

1989 16        16 1989 

1988 17        17 1988 

1987 18        18 1987 

1986 19        19 1986 

1985 20        20 1985 

1984 21        21 1984 

1983 22        22 1983 

1982 23        23 1982 

1981 24        24 1981 

1980 25        25 1980 

1979 26        26 1979 

1978 27        27 1978 

1977 28        28 1977 

1976 29        29 1976 

1975 30        30 1975 

1974 31        31 1974 

1973 32        32 1973 

1972 33        33 1972 

1971 34        34 1971 

1970 35        35 1970 

1969 36        36 1969 

1968 37        37 1968 

1967 38        38 1967 

1966 39        39 1966 

1965 40        40 1965 

1964 41        41 1964 

1963 42        42 1963 

1962 43        43 1962 

1961 44        44 1961 

Lịch theo dõi các sự kiện 
 

Hướng dẫn:  
+ ở mỗi ô chỉ được điền một mã số. 
+ điền thông tin từ năm điều tra (2004) 
lùi trở lại cho đến năm 15 tuổi. 
+ Đối với các cột từ 1 đến 5, phải điền đủ 
thông tin cho từng năm. Đối với cột 6 
và 7, chỉ điền thông tin vào những năm 
có xảy ra sự kiện. 

 
Các thông tin ghi mã cho mỗi cột 
như sau: 
Cột 1: Tuổi 
 

Cột 2: Tình trạng hôn nhân 
1 = Chưa vợ/chưa chồng 
2 = Cã vî/chång 
3 = Gãa 
4 = ly hôn 
5 = ly thân 

 

Cột 3: Trình độ học vấn 
01-12 = Lớp học phổ thông hệ 12 
13 = Tốt nghiệp cao đẳng 
14 = tốt nghiệp đại học trở lên 
15 = không biết đọc, biết viết 

 

Cột 4: Tình hình di chuyển và nơi cư trú 
x = thay đổi nơi cư trú 
1 = nội thành phố trực thuộc TW 
2 = nội tP thuộc tỉnh/ nội thị xã 
3 = thị trấn 
4 = nông thôn 
8 = Không biết/không nhớ 

 

Cột 5: Nghề nghiệp 
x = thay đổi nghề nghiệp 
01 = Lãnh đạo các ngành, các cấp, đơn 

vị 
02 = Các nhà cmKT bậc cao trong các 

lĩnh vực 
03 = Các nhà CMKT bậc trung trong các 

lĩnh vực 
04 = Nhân viên văn phòng 
05 = Nhân viên dịch vụ 
06 = Lao động có kỹ thuật trong nông/ 

lâm/ ngư nghiệp 
07 = Thợ thủ công có kỹ thuật 
08 = thợ có kỹ thuật lắp ráp/vận hành 

máy 
09 = lao động giản đơn 
10 = lực lượng vũ trang 
11 = nội trợ 
12 = đi học 
13 = mất khả năng lao động 
14 = không làm việc, có nhu cầu việc 

làm 
15 = không làm việc, không có nhu cầu 

việc làm 
98 = không biết/không nhớ 

 

Cột 6: Sinh con 
1 = sinh con 

 

Cột 7: Con chết 
1 = con chết 

1960 45        45 1960 
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Những điều ghi 
trên phiếu được 

giữ kín 

Tổng cục thống kê 
Điều tra di cư việt Nam 2004 

Phiếu cá nhân – mẫu C 
(dành cho người không di cư) 

 

Định danh  

TØnh/thµnh phè: ________________________________________________ 

HuyÖn/quËn:____________________________________________________ 

X∙/ph−êng: _____________________________________________________ 

thôn/xóm/ấp/bản/tổ dân phố: __________________________________ 

Họ và tên chủ hộ: ______________________________________________ 

Hộ số: ......................................................................................................................  

Địa chỉ của hộ: _________________________________________________ 

Thành thị/nông thôn (nội thành phố trực thuộc TW = 1, nội thành phố                   
thuộc tỉnh/nội thị xã = 2, thị trấn = 3, nông thôn =  4): .............................................              

tên và sTT dòng đã ghi ở phiếu hộ của  
người được chọn phỏng vấn phiếu cá nhân:___________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đội trưởng 

Tên 

ngày 

hiệu đính viên 

tên  

ngày 

người kiểm tra người nhập tin 
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Phần 1. các đặc trưng cơ bản của đối tượng điều tra 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

101 thời gian bắt đầu phỏng vấn Giờ ..................................................................  

phút ...............................................................  
 

102 Giới tính?  
 
Nam .......................................................................  1 

Nữ...........................................................................  2 

 

103 Anh/chị sinh vào tháng, năm dương 
lịch nào? 

tháng............................................................  

không biết tháng..........................................  98 

năm ....................................................  

không biết năm .........................................   9998 

 

104 Hiện nay anh/chị bao nhiêu tuổi theo 
dương lịch? 

So sánh với câu 103 và nếu mâu 
thuẫn, sửa thích hợp 

 

tuổi theo số năm  tròn .......................  
 

105 Ghi tuổi vào cột 1 của lịch. bắt đầu với tuổi hiện tại (năm 2004) và lùi trở lại 
cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi. mỗi dòng ghi một tuổi. 

 

106 Anh/chị theo tôn giáo nào? Không theo tôn giáo nào .........................   01 
phật giáo............................................................   02 
thiên chúa giáo .............................................   03 
tin lành..............................................................   04 
cao đài ................................................................   05 
hòa hảo ..............................................................   06 
hồi giáo ..............................................................   07 
tôn giáo khác .................................................   96 

 
 (GHI cụ thể) 

 

107 Anh/chị là người dân tộc nào? kinh ......................................................................  01 
tày ........................................................................  02 
thái.......................................................................  03 
Hoa........................................................................  04 
Khơ me.................................................................  05 
Mường..................................................................  06 
Nùng.....................................................................  07 
H’m«ng ................................................................  08 
Dao........................................................................  09 
Gia-rai .................................................................  10 
khác .....................................................................  96 

 
 (Ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

108 Hiện tại, anh/chị ở nhà của chính 
mình,  ở nhờ hay ở nhà thuê/nhà trọ? 

ở  nhà của bản thân ....................................   1 
ở nhà của bố mẹ/con....................................   2 
ở nhờ nhà người thân/họ hàng..............   3 
ở nhà thuê/ nhà trọ.....................................   4 
ở nơi khác .........................................................   6 

 

(ghi cụ thể) 

 

109 Tình trạng hôn nhân hiện nay của 
anh/chÞ?  

Chưa vợ/chồng..................................................   1 
Đang có vợ/chồng...........................................   2 
goá..........................................................................   3 
Ly hôn....................................................................   4 
Ly thân .................................................................   5 

 

110 điền mã số thích hợp của tình trạng hôn nhân vào cột 2 của lịch. bắt đầu là 
năm 2004 và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Trường hợp chưa vợ/chồng, điền mã '1' vào năm 2004 và lùi trở lại cho đến năm 
mà ĐTĐT 15 tuổi.  

nếu đã từng kết hôn, điền mã tình trạng hôn nhân hiện tại trong câu 109 vào 
năm 2004 và hỏi đtđt về những thay đổi trong tình trạng hôn nhân để ghi 
vào lịch.  

nếu có nhiều hơn 1 thay đổi xảy ra trong cùng 1 năm, ghi thay đổi xảy ra 
sau vào năm đó và thay đổi xảy ra trước vào năm trước. 

câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị [có vợ (chồng)/ góa/ ly hôn/ ly thân] từ năm nào? 
+ Tình trạng hôn nhân trước đó của anh/chị là gì? Xảy ra vào năm nào?   

 

111 Trình độ học vấn cao nhất của 
anh/chÞ? 

Lớp phổ thông cao nhất đã   
học xong theo hệ 12 năm ............  

Tốt nghiệp cao đẳng .................................  13 

Tốt nghiệp đại học trở lên ....................  14 

Không biết đọc, biết viết ........................  15 

 
 
      

 
  

112 điền mã số thích hợp của trình độ học vấn vào cột 3 của lịch. bắt đầu là năm 
2004 và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã trình độ học vấn cao nhất trong câu 111 vào năm 2004 và hỏi đtđt về 
những thay đổi trong trình độ học vấn để ghi vào lịch.  

câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị đạt được trình độ học vấn ......... từ năm nào? 
+ Trình độ học vấn trước đó của anh/chị là gì? Đạt được vào năm nào? 

 

113 kiểm tra câu 111: 

 lớp 5 trở xuống                       lớp 6 trở lên                          không biết đọc, 
                                                                                115                                  biết viết 

 
      116 

114 Anh/chị có thể đọc một bài báo một 
cách dễ dàng, đọc khó khăn hay 
không đọc được? 

dễ dàng...............................................................  1 

khó khăn ...........................................................  2 

không đọc được.............................................  3 

 
 

116 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

115 Anh/chị có đọc báo/tạp chí ít nhất mỗi 
tuần một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

116 Anh/chị có nghe đài ít nhất mỗi tuần 
một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

117 Anh/chị có xem vô tuyến truyền hình 
ít nhất mỗi tuần một lần không? 

có.............................................................................   1 

không ....................................................................   2 

 

118 Trong 6 tháng qua, anh/chị có: 
Đi xem phim ở rạp/bãi chiếu không?
Đi xem kịch/biểu diễn văn nghệ ở 
rạp không? 
Đi xem lễ hội/hoạt động thể thao 
không? 
Đi du lịch/thăm quan không? 

                                                              c           k        kb

Đi xem phim ở rạp/bãi .............. 1 2 8 

Đi xem kịch/biểu diễn  
văn nghệ........................... 1 2 8 

đi xem lễ hội/hoạt động 
thể thao............................ 1 2 8 

đi du lịch/thăm quan ............. 1 2 8 
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Phần 2. Lịch sử di cư (di chuyển) 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

201 Vào thời điểm sinh anh/chị, mẹ của 
anh/chị đang sống (thường trú) ở 
tỉnh/thành phố, huyện/quận nào? 

 
TØnh/thµnh phè ...................................  

 

(Tên Tỉnh/thành phố) 

HuyÖn/quËn ...............................................  

 

(Tên huyện/quận) 

 

202 Khi đó, nơi thường trú nói trên là nội 
thành phố trực thuộc TW, nội thành 
phố thuộc tỉnh, nội thị xã, thị trấn hay 
nông thôn? 

nội thành phố trực thuộc tw...................   1 

nội Thành phố thuộc tỉnh/nội thị xã ....   2 

thị trấn ................................................................   3 

nông thôn...........................................................   4 

nước ngoài..........................................................   5 

 
 

 

203 Nơi thường trú của anh/chị khi 15 tuổi 
thuộc tỉnh/thành phố, huyện/quận 
nào? 

 
TØnh/thµnh phè ...................................  

 

(Tên Tỉnh/thành phố) 

HuyÖn/quËn ...............................................  

 

(Tên huyện/quận) 

 

204 Khi đó, nơi thường trú nói trên là nội 
thành phố trực thuộc TW, nội thành 
phố thuộc tỉnh, nội thị xã, thị trấn hay 
nông thôn? 

nội thành phố trực thuộc tw...................   1 

nội Thành phố thuộc tỉnh/nội thị xã ....   2 

thị trấn ................................................................   3 

nông thôn...........................................................   4 

nước ngoài..........................................................   5 

 
 

 

205 điền mã số thích hợp của nơi cư trú vào cột 4 của lịch. bắt đầu là năm 2004 và 
lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã nơi cư trú hiện nay vào năm 2004 và hỏi đtđt về những thay đổi nơi cư 
trú để ghi thêm thông tin vào lịch. 

Nếu có nhiều hơn 1 sự kiện xảy ra trong cùng 1 năm, ghi sự kiện sau cùng. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị đã chuyển đến [tên xã/phường điều tra] từ năm nào? 

điền dấu 'x' vào năm di chuyển ở cột 4 của lịch. 

ở vị trí các năm tiếp theo, điền mã số thích hợp về loại khu vực cư trú. tiếp 
tục hỏi về những nơi đã cư trú trước đó, đồng thời điền (các) dấu di chuyển 
và nơi cư trú trước đây tuỳ theo. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Trước .......... anh/chị đã sống ở đâu? 
+ Anh/chị đã chuyển tới đó vào năm nào? 
+ Nơi đó thuộc nội thành phố trực thuộc TW, nội thành phố thuộc tỉnh, nội thị xã, 
thị trấn hay nông thôn?  
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phần 4. các hoạt động và điều kiện sống hiện tại 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

401 Hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất 
của anh/chị trong 6 tháng qua là gì? 

đang làm việc.................................................   1 
nội trợ ...............................................................   2 

Đi học...................................................................   3 
mất khả năng lao động.............................   4 
không làm việc: 

có nhu cầu việc làm ...............................   5 
không có nhu cầu việc làm ................   6 

 
 
 

411 

402 Trong 6 tháng qua, công việc chiếm 
nhiều thời gian nhất mà anh/chị đã 
làm là gì? 

 
 
 
 
                             
 

(ghi cụ thể) 

 

403 Trong 6 tháng qua, công việc chiếm 
nhiều thời gian nhất mà anh/chị đã 
làm thuộc loại hình kinh tế nào? 

Làm cho nhà nước...........................................   1 
Làm cho tập thể ..............................................   2 
làm cho cá thể/tiểu chủ..............................   3 
Làm cho tư bản tư nhân...............................   4 
làm cho tư bản nhà nước............................   5 
Làm cho cơ sở kt có vốn  
          đầu tư nước ngoài ................................   6 

 

404 Bình quân một tháng, anh/chị được trả 
lương, trả công hoặc thu hoạch bao 
nhiêu tiền? 

nếu trả công bằng hiện vật hay 
thu hoạch, quy ra tiền 

 

Số tiền ......................             0   0  0 
(đồng) 

 

 

405b Tại nơi làm việc, anh/chị có được ký 
hợp đồng lao động không? 

Có.............................................................................   1 

Không ....................................................................   2 

 

406 Tại nơi làm việc, anh/chị có được 
hưởng các loại tiền thưởng/ phụ cấp/ 
phúc lợi không? 

có.........................................................................  1 
không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
408 

407 Đó là các loại tiền thưởng/ phụ cấp/ 
phúc lợi gì? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

tiền thưởng........................................................   a 
tiền làm thêm ...................................................   b 
tiền đi lại.............................................................   c 
tiền quần áo ......................................................   d 
tiền ăn...................................................................   e 
tiền nhà................................................................   f 
khác .......................................................................   x 

 
(ghi cụ thể) 

 

408 Hiện nay anh/chị có ý định chuyển 
sang làm việc khác, kể cả tìm việc 
làm thêm không? 

Có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
410 
411 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

409 Lý do tại sao anh/chị muốn chuyển 
sang làm công việc khác hoặc tìm 
việc làm thêm? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

muốn có thu nhập cao hơn.....................  a 

không hài lòng với tiền lương/ 

tiền công hiện nay .........................  b 

điều kiện lao động nặng nhọc/ 

vất vả....................................................  c 

tay nghề/kỹ năng không phù hợp ......  d 

sức khỏe không phù hợp ..........................  e 

lý do gia đình ...............................................  f 

khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
411 

410 Lý do tại sao anh/chị không muốn 
chuyển sang làm một công việc khác? 

Còn gì nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

có thu nhập tốt............................................  a 
công việc phù hợp với ngành nghề 

đào tạo.................................................  b 
công việc phù hợp với sức khoẻ...........  c 
thích công việc hiện tại..........................  d 
điều kiện lao động tốt ............................  e 
không kiếm được công việc khác.......  f 
khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
 

411 điền mã số thích hợp của nghề nghiệp vào cột 5 của lịch. bắt đầu là năm 2004 
và lùi trở lại cho đến năm mà ĐTĐT 15 tuổi.  

Điền mã nghề nghiệp hiện tại trong câu 401 hoặc 402 vào năm 2004 và hỏi đtđt 
về những thay đổi trong nghề nghiệp để ghi thêm thông tin vào lịch. 

Nếu có nhiều hơn 1 sự kiện xảy ra trong cùng 1 năm, ghi sự kiện sau cùng.  

Câu hỏi minh họa: 
+ Anh/chị làm .......... từ năm nào? 

điền dấu 'x' vào năm có sự thay đổi nghề nghiệp. 
tiếp tục hỏi về những công việc đã làm trước (nếu có), đồng thời điền (các) 
dấu thay đổi nghề nghiệp trước đây tuỳ theo. 

Câu hỏi minh họa: 
+ Trước .......... anh/chị đã làm gì? 
+ Bắt đầu làm việc đó vào năm nào? 

 

412 Trong tháng qua, anh/chị có mua một 
loại hàng hoá nào trị giá từ 500.000đ 
trở lên không? 

có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

 

413 
 

Hiện tại, anh/chị có khoản tiền nào 
chưa dùng đến không? 

có.........................................................................  1 

không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
415 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

414 Khoản tiền đó anh/chị gửi ai hay để ở 
đâu? 
Còn gửi ai hay để ở đâu nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

tự giữ ...................................................................   a 

gửi người thân ................................................   b 

gửi tiết kiệm.....................................................   c 

cho vay l∙i/ch¬i hôi ....................................   d 

cho vay không lãi/chơi họ ......................   e 

mua vàng/ngoại tệ .......................................   F 

khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 

 

415 Hiện tại, anh/chị có vay, mượn của ai 
không? 

có.........................................................................  1 
không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
418 

416 Anh/chị vay, mượn của những ai? 

Còn ai nữa không? 

 

Khoanh tất cả như trả lời 

 

Vay, mượn người ruột thịt .......................   a 

vay, mượn họ hàng .......................................   b 

vay, mượn người ngoài ...............................   c 

vay tín dụng/ngân hàng...........................   d 

nguồn khác......................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

417 Khoản nợ đó khoảng bao nhiêu tiền? 
Trong trường hợp nợ bằng 

vàng/ngoại tệ/hàng hoá, quy ra 
tiền 

 

Số tiền ...............                0   0  0 

(đồng)

 

418 Khi cần một khoản tiền lớn thì 
anh/chị sẽ huy động từ những nguồn 
nào? 
Còn huy động ở đâu nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

tiền tiết kiệm...................................................   a 

vay mượn ...........................................................   b 

xin người ruột thịt ......................................   c 

bán tài sản riêng ..........................................   d 

cầm đồ.................................................................   E 

khác .....................................................................   X 
 

 
(ghi cụ thể) 

không biết ........................................................   y 

 

419 Hiện nay, anh/chị có người con nào 
trong tuổi đi học (từ 5 - 18 tuổi) và 
hiện đang sống cùng với anh/chị 
không? 

ch−a/Kh«ng cã con ....................................  1 

có con không thuộc diện .......................  2 

có con thuộc diện ......................................  3 

 
422 

420 Hiện có đứa con nào trong tuổi đi học 
(từ 5 - 18 tuổi) và đang sống cùng với 
anh/chị, nhưng không đi học không? 

có con không đi học....................................   1 

có con đang đi học.......................................   2 
 
422 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

421 Tại sao cháu lại không đi học? 

Còn lý do gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

trường quá xa ................................................   a 
Nhà nghèo.........................................................   b 
Đông con............................................................   c 
con phải đi làm...............................................   d 
thi trượt/học kém.........................................   e 
chi phí đi học tốn kém.................................   f 
con không có hộ khẩu ...............................   g 
con không có giấy khai sinh...................   h 
khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................   y 

 

422 Hiện nay, anh/chị có muốn được giúp 
đỡ về vấn đề gì không? 

có.........................................................................  1 
không ................................................................  2 

Không biết ......................................................  8 

 
 
424 

423 Anh/chị muốn được giúp đỡ về những 
vấn đề gì? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

đăng ký hộ khẩu ...........................................   a 
vấn đề đất đai .................................................   B 
vấn đề nhà ở.....................................................   c 
hỗ trợ vốn ........................................................   d 
vấn đề việc làm..............................................   e 
hỗ trợ về giống/kỹ thuật .........................   f 
Vấn đề học hành ............................................   g 
nâng cao trình độ chuyên môn ............   h 
vấn đề sức khoẻ..............................................   i 
Vấn đề vệ sinh môi trường........................   j 
khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 

 

424 
 

Trong 3 tháng qua, anh/chị có tham 
gia các hoạt động của đoàn thể tại nơi 
đang ở không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
427 

425 Tại sao anh/chị không tham gia? 

Còn gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

không thích/không cần thiết................   a 

không biết tham gia bằng cách nào ..   b 
không thuộc diện được tham gia.........   c 
thủ tục phức tạp............................................   d 
khác .....................................................................   x 
 

(ghi cụ thể) 

 

427 
 

Anh/chị có cảm thấy an toàn, thoải 
mái khi sống ở đây không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
501 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

428 Có những vấn đề gì khiến anh/chị cảm 
thấy băn khoăn lo lắng? 

Còn vấn đề gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 
 

an ninh trật tự kém .....................................   a 

trém c¾p/trÊn lét ........................................   b 

ma tuý.................................................................   c 

mại dâm ..............................................................   d 

cờ bạc..................................................................   e 

cơ sở hạ tầng kém ........................................   f 

môi trường ô nhiễm/kém vệ sinh ...........   g 

khác .....................................................................   X 

 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................   y 
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Phần 5. Sức khoẻ 
 

Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

501 Anh/chị đánh giá thế nào về sức khoẻ 
của mình hiện nay: rất khoẻ, khoẻ, 
bình thường, yếu hay rất yếu? 

rất tốt/rất khoẻ..............................................   1 

tèt/khoÎ...............................................................   2 

bình thường .......................................................   3 

không tốt/yếu ..................................................   4 

rất không tốt/rất yếu .................................   5 

không biết ..........................................................   8 

 

 

503 So với những người cùng tuổi, anh/chị 
thấy sức khoẻ của mình hiện nay thế 
nào: khoẻ hơn nhiều, khoẻ hơn, cũng 
như vậy, yếu hơn hay yếu hơn nhiều? 

khoẻ hơn nhiều.................................................   1 

khoẻ hơn..............................................................   2 

cũng như vậy.....................................................   3 

yếu hơn.................................................................   4 

yếu hơn nhiều ...................................................   5 

không biết ..........................................................   8 

 

 
        

505 Hiện nay, anh/chị có thẻ bảo hiểm y 
tế không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

508 

506 Tại sao anh/chị không có bảo hiểm y 
tế? 
Còn lý do nào nữa không? 
 

khoanh tất cả như  trả lời 

không cần thiết ............................................   A 

không biết về bảo hiểm y tế....................   b 

không biết mua BHYT ở đâu.....................   c 

chi phí quá cao ...............................................   d 

không được mua ............................................   e 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

508 Trong 3 tháng qua, anh/chị có đi kiểm 
tra sức khoẻ không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 

 

509 Lần cuối cùng anh/chị bị đau/bệnh 
phải nghỉ là khi nào, cách đây bao 
lâu? 

Dưới 3 tháng .....................................................   1 

từ 3 tháng đến dưới 1 năm.........................   2 

từ  1 năm trở lên............................................   3 

chưa bị đau/bệnh phải nghỉ ......................   4 

không nhớ.........................................................   8 

 
 
 
 

515 

510 Lần đau/bệnh đó anh/chị đã làm gì để 
chữa bệnh? 

không làm gì, tự khỏi .................................   1 
tự chữa................................................................   2 
mời thầy thuốc đến nhà ...........................   3 
đến cơ sở y tế ..................................................   4 
khác .....................................................................   5 
 

                              (ghi cụ thể)  

 
513 
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Câu 

hỏi số 
Câu hỏi Mã số Chuyển đến 

câu hỏi 

511 Anh/chị đã đến đâu để khám, chữa 
bệnh? 
Còn đến đâu nữa không? 

 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

khu vực y tế công cộng 
bệnh viện nhà nước...............................   a 
trạm y tế xã/phường ............................   b 
cơ sở khám bệnh ....................................   c 
y tế công khác ........................................   d 

  
(ghi cụ thể) 

khu vực y tế tư nhân 
bv/phòng khám tư nhân......................   e 
thầy thuốc tư nhân .............................   f 
y tế tư nhân khác..................................   g 

 

(ghi cụ thể) 

nguồn khác......................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

 

 

 

 

512 Ai là người trả chi phí, thuốc men 
khám chữa bệnh cho lần đó?  
Còn ai nữa không? 

 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

bảo hiểm y tế .................................................  a 

được khám, chữa bệnh miễn phí............  b  

bản thân tự chi ............................................  c 

người thân......................................................  d 

cơ quan/người sử dụng lao động........  e 

khác ...................................................................  x 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
515 

513 Tại sao anh/chị không đến khám, 
chữa bệnh ở cơ sở y tế?  
Còn lý do nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

ốm không nặng ..............................................   a 
không biết đi đến đâu ................................   b 
chữa bệnh đắt quá .......................................   c 
đi xa quá............................................................   d 
thuốc chữa bệnh có sẵn ở nhà .............   e 
khác .....................................................................   X 

 

(ghi cụ thể) 

 

 

515 Anh chị có làm gì để giúp cải thiện 
sức khoẻ của người thân trong gia 
đình không và giúp dưới hình thức 
nào?   
Còn giúp đỡ gì nữa không? 

 

     khoanh tất cả như  trả lời 

 

không giúp gì...................................................   A 
giúp đỡ vật chất/hiện vật .........................   b 
giúp đỡ về tinh thần....................................   c 
giúp đỡ về thông tin/kiến thức..............   d 
giúp đỡ dưới hình thức khác....................   x 

 

(ghi cụ thể) 

không biết ........................................................   y 

 

516 Hiện nay, anh/chị có hút thuốc lá 
hoặc thuốc lào không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
521 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

517 Nếu tự đánh giá, anh/chị thấy mức độ 
hút thuốc của mình là nặng, bình 
thường hay nhẹ? 

Nặng.....................................................................   1 

bình thường .....................................................   2 

nhẹ ........................................................................   3 

không biết ........................................................   8 

 

521 Hiện nay, anh/chị có uống bia hoặc 
rượu không?  

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
601 

522 Mức độ thường xuyên anh/chị uống 
bia/rượu như thế nào?  

mỗi ngày một lần trở lên........................   1 

vài lần trong một tuần............................   2 

một lần trong một tuần ..........................   3 

một lần trong một tháng .......................   4 

chỉ uống ở liên hoan...................................   5 

không biết ........................................................   8 

 

523 Có bao giờ anh/chị bị say sau khi 
uống bia/rượu không? 

có...........................................................................   1 

không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
601 

524 Trong tháng qua, anh/chị bị say mấy 
lần? 

Một lần ..............................................................   1 

2-3 lần..................................................................   2 

4 lần trở lên....................................................   3 

không say .........................................................   4 
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Phần 6. các bệnh lây qua đường tình dục, bệnh aids và KHHGĐ  
 
 

Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

601 Anh/chị có nghe đến các bệnh lây qua 
đường tình dục sau đây không? 
 

đọc tên từng loại bệnh  
 

                                                              c           k        kb

bệnh lậu........................................ 1 2 8 

bệnh giang mai .......................... 1 2 8 

viêm gan b .................................... 1            2 8 
 

 

602 kiểm tra câu 601: 
Có nghe (có ít nhất  
một lần ‘có’)  

 
      không lần nào trả lời ‘có’ 

 
      605 

603 Những lý do chính mà người ta có thể 
bị mắc những bệnh trên là gì? 
Còn lý do nào nữa không? 

 
đọc tên từng lý do,  

khoanh tất cả như  trả lời 

không giữ vệ sinh bộ phận sinh dục.......   a 
sinh hoạt tình dục với nhiều người  

mà không dùng bao cao su.................   b 
sinh hoạt tình dục với người đã nhiễm 

bệnh mà không dùng bao cao su.....   c 
Bắt tay .................................................................   d 
Hôn nhau .............................................................   e 
dùng chung bàn chải/khăn mặt..............   f 
không biết ..........................................................   y 

 

604 Theo anh/chị, trong một gia đình, nếu 
một trong hai vợ chồng có các triệu 
chứng hay dấu hiệu của bệnh lây lan 
qua đường tình dục, thì ai là người cần 
đi khám? 

chỉ khám cho người có triệu  
chứng (vợ hoặc chồng).....................  1 

khám cho cả hai vợ chồng.......................  2 
khám cho tất cả những người quan 

hệ tình dục với người có  
triệu chứng ............................................  3 

không biết ........................................................  8 

 

605 Anh/chị có nghe đến bệnh HIV/AIDS 
(hoặc SIDA) không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
613 

607 
 

Anh/chị nghe nhiều về HIV/AIDS qua 
những nguồn thông tin nào? 

Còn nguồn thông tin nào nữa không? 
 
 

khoanh tất cả như  trả lời 

Ra®io/®µi............................................................    a 

ti vi/ truyền hình ..........................................    b 

báo/ tạp chí.......................................................    c 

tờ rơi/áp phích ................................................    d 

cán bộ y tế........................................................    e 

nhà thờ/ nhà chùa........................................    f 

trường học/ giáo viên.................................    g 

họp cộng đồng................................................    h 

bạn bè/ người thân .......................................    i 

nơi làm việc .....................................................    j 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

608 Vi-rút HIV lây truyền như thế nào? 

Còn cách nào nữa không? 
 

 

đọc tên từng cách,  

khoanh tất cả như  trả lời 

 

qua tiếp xúc (với động vật cảnh,  
hôn nhau,  bắt tay, dùng chung  
nhà vệ sinh ...)...........................................  a 

Lây truyền từ mẹ sang con ....................  b 
sinh hoạt tình dục với người bị 

nhiễm HIV ....................................................  c 
muỗi đốt/động vật cắn ..............................  d 
tiếp xúc trực tiếp với máu/ 

chất dịch của người bị bệnh ............  e 
dùng chung bơm kim tiêm ........................  f 
truyền máu ......................................................  g 
khác .....................................................................  x 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................  y 

 

609 Theo anh/chị, một người trông khoẻ 
mạnh có thể bị nhiễm vi rút HIV 
không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 
không biết ........................................................   8 

 

610 Theo anh/chị, người ta có thể tránh 
được bệnh AIDS hoặc tránh được vi 
rút gây bệnh AIDS không? 

có...........................................................................   1 
không ..................................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 
 
612 

611 Muốn tránh bệnh AIDS, vi-rút HIV 
người ta phải làm gì? 

Còn cách nào nữa không? 

 

khoanh tất cả như trả lời 

quan hệ tình dục an toàn ........................  a 
kiêng giao hợp ................................................  b 
sử dụng bao cao su.......................................  c 
chỉ có một bạn tình......................................  d 
tránh giao hợp với gái điếm....................  e 
tránh giao hợp đồng giới ........................  f 
tránh truyền máu........................................  g 
tránh tiêm chích...........................................  h 
tránh hôn nhau.............................................  i 
tránh bị muỗi/côn trùng đốt .................  k 
khác .....................................................................  x 
 

(ghi cụ thể) 
không biết ........................................................ y 

 
       

612 Nếu một người ở địa phương này bị 
nhiễm HIV/AIDS, anh/chị sẽ giúp đỡ, 
tiếp xúc nhưng tìm cách bảo vệ mình, 
tránh xa người đó hay không làm gì? 

Còn gì nữa không? 
khoanh tất cả như trả lời 

giúp đỡ người đó ............................................  A 

vẫn tiếp xúc, tìm cách bảo vệ mình.....  B 

tránh xa người đó........................................  C 

không làm gì ...................................................  D 

không biết ........................................................  Y 

 

612b Theo anh/chị, người di cư có nguy cơ 
nhiễm HIV/AIDS cao hơn rất nhiều, 
cao hơn, cũng như vậy, ít hơn hay ít 
hơn rất nhiều so với người không di 
cư? 

cao hơn rất nhiều...........................................   1 
cao hơn ................................................................   2 
cũng như vậy.....................................................   3 
ít hơn.....................................................................   4 
ít hơn rất nhiều ...............................................   5 

không biết ..........................................................   8 
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Câu 
hỏi số Câu hỏi Mã số 

Chuyển đến 
câu hỏi 

613 kiểm tra câu 109:                           

 Đã từng kết hôn    chưa bao giờ kết hôn           

 
630 

614 Anh/chị đã có con chưa? đã có con...........................................................   1 

chưa có con......................................................   2 
 
624 

615 Xin anh/chị cho biết: 
a) Số con hiện đang sống với anh/chị? 
b) Số con hiện đang sống ở nơi khác? 
c) Số con đã chết? 
d) Tổng số con đã sinh? 

 
số con đang sống cùng.......................  

số con sống ở nơi khác .......................  

Số con đã chết.........................................  

tổng số con đã sinh ..............................  

 

    

616 Bây giờ tôi muốn hỏi anh/chị một số câu hỏi về (những) đứa con mà anh/chị đã sinh ra.  

câu hỏi minh họa, Cột 6: Xin anh/chị cho biết năm sinh của từng đứa con, bắt 
đầu từ đứa con út? 

Trong cột 6, điền mã sinh con ‘1’ vào năm mà đứa con sinh ra.  

hỏi và ghi cho từng lần sinh, bắt đầu từ lần sinh đứa con út cho tới đứa con 
đầu.  

sinh đôi/ba tính là một lần sinh. trường hợp Trong 1 năm sinh nhiều hơn 1 lần 
cũng chỉ coi là 1 sự kiện sinh của năm đó.  

tổng số mã ‘1’ ở cột 6 ≤ tổng số ở dòng d câu 615. 

câu hỏi minh họa, Cột 7:  

nếu phần c câu 615 bằng '00' (không có con chết), chuyển sang câu 619.  

nếu phần c câu 615 khác '00' (có con chết), hỏi: Xin anh/chị cho biết năm mà 
(những) đứa con bị chết? 

Trong cột 7, điền mã con chết ‘1’ vào năm đứa con bị chết.  

hỏi và ghi cho từng đứa con bị chết. trường hợp Trong 1 năm có nhiều hơn 1 
đứa con bị chết thì cũng chỉ coi là có 1 sự kiện con chết trong năm đó. 

tổng số mã ‘1’ ở cột 7 ≤ tổng số ở dòng c câu 615. 

 

619 Hiện nay, anh/chị có người con nào ở 
trong độ tuổi từ 0-5 tuổi và hiện đang 
sống cùng với anh/chị không? 

ch−a/Kh«ng cã con ......................................   1 

có con không thuộc diện .........................   2 

có con thuộc diện ........................................   3 

 

624 

621 Cháu ít tuổi nhất có được tiêm chủng 
(tiêm vắc-xin phòng bệnh) hay 
không? 

Có tiêm ................................................................   1 

không tiêm .......................................................   2 

không biết ........................................................   8 

 

 
623 

624 

622 Anh/chị có thẻ tiêm chủng cho cháu 
không? 

có thẻ ..................................................................   1 

không có thẻ...................................................   2 

 

624 

 
 
¬ 
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Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

623 Tại sao cháu lại không được tiêm 
chủng? 

Còn lý do gì nữa không? 

 

khoanh tất cả như  trả lời 

 

không biết tiêm ở đâu ................................   A 

không được Ai thông báo.........................   B 

nơi tiêm chủng quá xa ...............................   C 

gia đình Bận làm ăn .....................................   D 

Quá Đông con ..................................................   E 

phải chi phí tốn kém .....................................   F 

con không có hộ khẩu ...............................   G 

con không có giấy khai sinh...................   H 

khác .....................................................................   x 

 

(ghi cụ thể) 

không biết ........................................................   y 

 

624 kiểm tra câu 102: 

Đối tượng điều tra là nữ 

 
     Đối tượng điều tra là nam 

 
630 

625 kiểm tra câu 104: 

từ 15 đến 49 tuổi 

 
   từ 50 tuổi trở lên 

 
630 

626 kiểm tra câu 109: 

hiện đang có chồng 

 
gãa/ly h«n/ly thân 

 
630 

627 Hiện nay, chị/chồng chị có sử dụng 
một biện pháp nào đó để làm chậm 
hoặc tránh thai không? 

Có...........................................................................   1 

Không ..................................................................   2 
 
630 

628 Đó là biện pháp tránh thai gì? thuốc uống ......................................................   01 

vòng.....................................................................   02 

thuốc tiêm ........................................................   03 

que cấy ...............................................................   04 

màng ngăn/kem/thuốc sủi bọt ...............   05 

bao cao su.........................................................   06 

triệt sản nữ......................................................   07 

triệt sản nam..................................................   08 

tính vòng kinh................................................   09 

xuất tinh ra ngoài .......................................   10 

khác .....................................................................   96 

 
(ghi cụ thể) 
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¬ 

 

Câu 
hỏi số 

Câu hỏi Mã số Chuyển đến 
câu hỏi 

629 Lần cuối cùng chị/chồng chị nhận 
được [biện pháp]/lời khuyên dùng 
[biện pháp] ở đâu? 

 

 

 

khu vực y tế công cộng 
bệnh viện nhà nước.............................  10 
nhà hộ sinh..............................................  11 
trạm y tế xã/phường ..........................  12 
trung tâm khhgđ.................................  13 
đội khhgđ lưu động............................  14 
cán bộ y tế KHHGĐ ...............................  15 
y tế công khác ......................................  16 

  
(ghi cụ thể) 

khu vực y tế tư nhân 
bv/phòng khám tư nhân....................  21 
thầy thuốc tư nhân ...........................  22 
hiệu thuốc ...............................................  23 
tư nhân khác..........................................  24 

 
(ghi cụ thể) 

nguồn khác 
bạn bè/người thân ...............................  31 
khác............................................................  32 

 

(ghi cụ thể) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 thời gian kết thúc phỏng vấn Giờ ..................................................................  

phút...............................................................  
 

  

Cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị 

Quay lại trang bìa của phiếu hộ 
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ĐIều tra di cư việt nam năm 2004: 

Di cư trong nước và mối liên hệ  
với các sự kiện của cuộc sống 

 
 
 
 
 
 

Chịu trách nhiệm xuất bản 

Nguyễn Đình Thiêm 

 

Chịu trách nhiệm bản thảo 

Vụ thống kê dân số và lao động 

Tổng cục thống kê 

 

Chế bản: 

Xí nghiệp In SAVINA 

 

 

 

 

 

 

In 1500 cuốn, khổ 21,5x28cm tại Xí nghiệp In SAVINA.  

Giấy phép xuất bản số: 880-2006/CXB/17-221/LĐXH cấp ngày 24 tháng 11 năm 2006. 

In xong và nộp lưu chiểu quí IV năm 2006. 
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